Phần 1. Giới thiệu

1.1 Đặt vấn đề

Trong vòng hơn một thập niên qua, chính phủ Việt Nam với sự hỗ trợ của nhiều nhà tài trợ quốc tế đã dành những khoản đầu tư rất lớn cho phát triển nông thôn. Nhiều chương trình, dự án đã được thực hiện nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, xây dựng năng lực, nâng cao đời sống văn hoá của người dân nông thôn. Đầu tư của nhà nước thông qua các chương trình, dự án đã tạo ra những biến đổi lớn, thay đổi diện mạo của các vùng nông thôn, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, nơi đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. 

Trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án phát triển nông thôn, nhiều mô hình cộng đồng quản lý đầu tư phát triển nông thôn đã được thí điểm. Đó là các mô hình Quĩ phát triển xã, Quĩ phát triển thôn bản do các tổ chức phi chính phủ quốc tế tài trợ như IFAD (Hà Tĩnh, Tuyên Quang), PLAN Interrnational (Phú Thọ, Quảng Trị, Hà Nam, v.v.), Action Aid (Lai Châu, Sơn La, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, TPHCM, v.v.), OXFAM Anh, OXFAM Hồng Kông, CIDSE, CECI, SNV, GRET, World Vision, v.v., mô hình phân cấp quản lý trong các chương trình/dự án như dự án xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng của Ngân hàng Thế giới (CBRIP), dự án Giảm nghèo miền trung của ADB (CRLIP), dự án giảm nghèo tại các địa phương Việt Nam (LPRV) do cơ quan phát triển quốc tế Canada (CIDA) tài trợ triển khai ở năm tỉnh, thành phố Thái Nguyên, Nghệ An, Huế, Lâm Đồng và TPHCM; dự án Lâm nghiệp xã hội sông Đà do cơ quan phát triển Đức (GTZ) tài trợ triển khai ở Sơn La, Hoà Bình; chương trình phát triển nông thôn miền núi phía Bắc do cơ quan Phát triển Thuỵ điển (SIDA) tài trợ triển khai tại 7 tỉnh miền núi phía Bắc; chương trình 134, 135, giao thông nông thôn, kiên cố hoá kênh mương của chính phủ; và gần đây Bộ Nông nghiệp & PTNT đã có chương trình 18 xã điểm áp dụng trên cả ba miền của cả nước; dự án Xoá đói giảm nghèo & Phát triển nông thôn do UNDP, UNCDF, DFID và các tổ chức quốc tế khác tài trợ, bộ Kế hoạch Đầu tư điều hành. Các mô hình này trong chừng mực nào đó đều đã được đánh giá tổng kết nhằm rút ra bài học kinh nghiệm ở cấp độ dự án và chương trình. Tuy nhiên cho tới nay chưa có một nghiên cứu nào tổng kết một cách đầy đủ những thành công và thất bại của các mô hình cộng đồng quản lý đầu tư phát triển nông thôn trên cấp độ ngành và quốc gia nhằm đề xuất những chính sách, giải pháp để phát huy vai trò của cộng đồng trong việc thiết kế, tổ chức thực hiện và giám sát đầu tư phát triển nông thôn. Nghiên cứu này nếu được thực hiện sẽ giúp trả lời câu hỏi liệu các mô hình cộng đồng quản lý đầu tư phát triển nông thôn trong các chương trình, dự án thành công ở một số địa phương có thể được nhân rộng ở cấp ngành và quốc gia được không? Những yếu tố nào cản trở việc nhân rộng những mô hình này? Để có thể nhân rộng cần phải có điều kiện gì? Chính phủ cần phải có chính sách, giải pháp nào giúp cho cộng đồng phát huy được vai trò của mình trong tổ chức thực hiện và giám sát đầu tư phát triển nông thôn.

1.2 Mục tiêu 

Nghiên cứu một số mô hình cộng đồng quản lý đầu tư phát triển nông thôn, từ đó đề ra kiến nghị về chính sách nhằm phát huy vai trò cộng đồng tham gia quản lý đầu tư phát triển nông thôn. Cụ thể nghiên cứu này nhằm: 

· Tổng quan một số mô hình cộng đồng quản lý đầu tư phát triển nông thôn;

· Khảo sát thực tế một số mô hình thành công và mô hình kém hiệu quả từ đó tìm ra nguyên nhân và rút ra bài học thực tế;

· Đưa ra kiến nghị về chính sách nhằm phát huy vai trò cộng đồng tham gia quản lý đầu tư phát triển nông thôn.

1.3 Giả thuyết nghiên cứu

· Chương trình, dự án nào càng huy động được nhiều người dân tham gia thì càng hiệu quả; 
· Mức độ tham gia của cộng đồng còn rất khiêm tốn so với tiềm năng của họ; 
· Nguyên nhân chủ yếu hạn chế sự tham gia của cộng đồng là chính quyền địa phương chưa mạnh dạn phân cấp; 
· Năng lực quản lý của cộng đồng hạn chế; 
· Chưa có kế hoạch, hoặc thiếu kinh phí cho đào tạo tăng cường năng lực quản lý cho cán bộ cấp xã và thôn bản; 
· Công tác lập kế hoạch còn nặng về định hướng mục tiêu, chưa theo sát nhu cầu thực tế, chưa đáp ứng mong đợi của người dân; 
· Một số người dân còn trông chờ, ỷ lại, chưa chủ động sáng tạo và chưa tích cực tham gia công cuộc phát triển nông thôn.
1.4 Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu trên bàn giấy thông qua thu thập và tổng kết tài liệu hiện có kết hợp với quan sát thực tế tại hiện trường và thu thập thông tin sơ cấp từ các cơ quan, đoàn thể, tổ chức có liên quan và cộng đồng trực tiếp hưởng lợi từ những chương trình, dự án đầu tư của nhà nước, các tổ chức trong nước và quốc tế. Kết quả của việc nghiên cứu sơ bộ trên bàn giấy là các giả thuyết nghiên cứu. Dựa trên các giả thuyết này nhóm nghiên cứu đã xây dựng các bảng câu hỏi và tiến hành khảo sát thực tế ngoài hiện trường.
· Tài liệu thứ cấp thu thập bao gồm: kết quả giám sát, đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, báo cáo tổng kết các chương trình, dự án do nhà nước, nhân dân và các tổ chức quốc tế tài trợ, kết quả nghiên cứu trước đó.

· Phương pháp thu thập số liệu và phân tích thông tin: thông tin sơ cấp được thu thập thông qua phỏng vấn sâu, điều tra sử dụng bảng hỏi với các câu trả lời gợi ý sẵn, thảo luận nhóm tại cộng đồng hưởng lợi, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm ở cấp huyện, tỉnh và trung ương. Có 30 cán bộ các ban ngành cấp tỉnh, 84 cán bộ cấp huyện, 150 cán bộ cấp xã và thôn cùng với 110 người dân trong các thôn, xã thuộc bốn huyện từ bốn tỉnh tham gia thảo luận và trả lời phỏng vấn. Hai cuộc hội thảo cấp tỉnh, bốn cuộc hội thảo cấp huyện, sáu cuộc hội thảo cấp xã và hai cuộc hội thảo cấp thôn được thực hiện tại các điểm nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu sử dụng PRA làm công cụ chủ yếu để thu thập số liệu và phân tích thông tin trong toàn bộ nghiên cứu này. Phương pháp thống kê mô tả cũng được sử dụng như một công cụ chủ yếu để phân tích thông tin. Kết quả điều tra với bảng câu hỏi sau đó được tổng hợp sử dụng phần mềm Excel để kiểm định một số giả thiết nêu trên.

1.5 Địa bàn và đối tượng nghiên cứu

1.5.1 Địa bàn nghiên cứu

Do kinh phí có hạn, nghiên cứu chỉ tập trung vào bốn địa bàn chính là Huyện Tam Nông - tỉnh Phú Thọ, Huyện Như Xuân - tỉnh Thanh Hoá, huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế và Huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam. Tại mỗi huyện nhóm nghiên cứu chọn ra 1-2 xã tuỳ thuộc số lượng dự án có trong mỗi xã. Nếu trong 1 huyện xã nào có mức độ đa dạng về loại mô hình cộng đồng quản lý phát triển nông thôn thì chọn xã đó, nếu không, 2 xã có các mô hình khác nhau được chọn để so sánh. Tại Thừa Thiên Huế huyện Nam Đông và xã Thượng Nhật được lựa chọn vì huyện này có nhiều loại hình đầu tư cả của chính phủ, ODA, phi chính phủ và hộ gia đình. Tại Phú Thọ nhóm nghiên cứu lựa chọn huyện Tam Nông và xã Hương Nén, xã Xuân Quang làm nơi nghiên cứu điển hình. Tại Thanh Hoá, Như Xuân với hai xã là Bình Lương và Thượng Ninh được chọn để tiến hành nghiên cứu điển hình. Tại Quảng Nam nhóm nghiên cứu lựa chọn hai xã Tiên Ngọc và Tiên Lãnh của huyện Tiên Phước để nghiên cứu. Như vậy địa bàn nghiên cứu gồm có 7 xã ở 4 huyện trong 4 tỉnh thuộc vùng núi và trung du Bắc Bộ, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ. Do đây là đề tài cấp viện, kinh phí rất ít nên việc chọn lựa địa bàn nghiên cứu không lấy tính đại diện cho các vùng sinh thái làm tiêu chí lựa chọn chính mặc dù có tới ba vùng sinh thái khác nhau được khảo sát, mà chủ yếu dựa trên mức độ thành công của một số mô hình và khả năng tiếp cận thông tin của nhóm nghiên cứu đối với các mô hình đó nhằm khai thác triệt để những thông tin sẵn có.

1.5.2 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là các mô hình quản lý đầu tư phát triển nông thôn có sự tham gia của các cộng đồng người dân trong vùng bao gồm:

· mô hình Quĩ Phát triển xã của Plan Interrnational Vietnam tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ; 

· mô hình đường giao thông nông thôn, làm nhà văn hoá thôn, kiên cố hoá kênh mương tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ; 

· mô hình phân cấp trong dự án xây dựng hạ tầng cơ sở dựa vào cộng đồng (CBRIP) thực hiện tại Thanh Hoá, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam; 

· mô hình Phát triển kinh tế vùng của tổ chức Tầm nhìn Thế giới thực hiện tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam;

· mô hình Quĩ Tín dụng nhân dân và HTX dịch vụ trong dự án cải thiện đời sống cộng đồng vùng cao (ILMC) do CECI tài trợ tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá;

· mô hình cộng đồng quản lý đầu tư trong chương trình 135 tại huyện Như Xuân, Thanh Hoá và huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế. 

Do kết hợp được với các nghiên cứu khác, một số mô hình cộng đồng quản lý phát triển nông thôn như mô hình quĩ phát triển thôn bản do IFAD tài trợ ở huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh, mô hình địa phương hoá quản lý đầu tư thông qua đối tác do Action Aid Việt Nam (AAV) tài trợ thực hiện tại Ninh Phước - Ninh Thuận, mô hình phân cấp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ khuyến nông, thú y thông qua các nhóm sở thích và các tổ chức nông dân tại tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Kon Tum do EU và ADB tài trợ, mô hình hội người sản xuất trong dự án Dialogs do EU tài trợ, GRET và VASI hỗ trợ kỹ thuật tại xã Đông Thành huyện Thanh Ba và các xã Gia Điền, Âm Hạ, Lâm Lợi, Phụ Khánh huyện Hạ Hoà của tỉnh Phú Thọ; xã Thanh Lãng và Đạo Đức huyện Bình Xuyên, xã Duy Phiên và Đạo Tú huyện Tam Dương, xã Hồ Sơn và Đại Đình huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc cũng được nghiên cứu.

1.6 Kết cấu báo cáo

Báo cáo gồm 5 phần. Phần 2 giới thiệu tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. Phần 3 tổng kết một số mô hình cộng đồng quản lý đầu tư phát triển nông thôn trong một số chương trình, dự án của chính phủ và các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước. Phần 4 phân tích các cách thức cộng đồng tham gia quản lý đầu tư phát triển nông thôn, cơ chế tham gia quản lý đầu tư của cộng đồng, chỉ ra những yếu tố tác động đến sự tham gia của cộng đồng trong một số chương trình dự án và tác động của sự tham gia của cộng đồng đến chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Phần 5 đưa ra kết luận của nhóm nghiên cứu về nguyên nhân thành công và thất bại của một số mô hình cộng đồng quản lý đầu tư phát triển nông thôn và khuyến nghị chính sách nhằm phát huy hơn nữa vai trò của cộng đồng trong quản lý đầu tư PTNT. 

Phần 2. tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước

Phần này làm rõ một số định nghĩa, khái niệm liên quan như cộng đồng, tổ chức dựa vào cộng đồng, hội, sự tham gia, phân cấp, đầu tư, đồng thời điểm lại những công trình nghiên cứu trước đây về các mô hình cộng đồng quản lý đầu tư PTNT. Mục đích của phần này là cung cấp một số thông tin về bối cảnh quốc tế và trong nước nhằm hỗ trợ cho việc tổng hợp kết quả của nghiên cứu này trong các phần tiếp theo. 

2.1 Một số khái niệm

2.1.1 Cộng đồng

Cộng đồng là toàn thể những người sống thành một xã hội, nói chung có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối (Từ điển Tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học, 1992).

Cộng đồng là tập hợp những người có những điểm giống nhau làm thành một khối như một xã hội (Đại từ điển tiếng Việt, Nhà xuất bản Văn hoá thông tin, 1999).

Cộng đồng là một nhóm người sống trong một môi trường có những điểm tương đối giống nhau; có những mối quan hệ nhất định với nhau; tự tổ chức thành một thực thể cộng đồng hoặc thực thể xã hội. Trong dự án CBRIP cộng đồng là nhóm dân cư đang sinh sống tại nơi thực hiện dự án. (Phát triển cộng đồng và qui trình lập kế hoạch có sự tham gia của người dân, Bộ KHĐT, WB, 2006).

Cộng đồng là một nhóm người cùng có những đặc điểm chung, ví dụ: đặc quyền, đặc lợi, sống với nhau, cùng chia sẻ tài nguyên và lợi ích chung, v.v. Nói cách khác, cộng đồng là một nhóm người cùng sống với nhau trong một khu vực nhất định, có chung đặc điểm về tâm lý, tác động qua lại và sử dụng tài nguyên vốn có để đạt mục đích chung (Bài giảng phát triển cộng đồng, trường Đại học Nông lâm Huế).

Cộng đồng nông thôn truyền thống ở Việt Nam là làng xã xuất hiện từ khi tổ tiên biết làm nông nghiệp, đặc biệt là từ khi biết trồng lúa nước. Cộng đồng làng xã là một cơ cấu kinh tế xã hội bền vững. Trải qua bao năm cùng nhau hợp tác khai phá đất đai, xây dựng đồng ruộng, làm thuỷ lợi để trồng lúa nước cộng đồng làng xã lại càng có mối quan hệ bền vững thêm. Chính cộng đồng làng xã, do đòi hỏi của thực tế sản xuất và đời sống, đã sáng tạo ra các hình thức tương trợ, hợp tác giúp nhau cấy, gặt, lo việc hiếu hỷ, v.v. những loại hình hợp tác đa dạng, đơn giản, không thành văn nhưng hiệu quả thiết thực, được thành viên trong cộng đồng làng xã thực hiện một cách tự nguyện, không cần bất cứ mệnh lệnh nào. Trong cộng đồng làng xã cũng hình thành và phát triển các mối quan hệ văn hoá xã hội truyền thống mang tính nhân văn sâu sắc, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong lịch sử các cộng đồng tự lập ra các tổ chức dựa vào cộng đồng hay loại hình tổ chức khác để quản lý nhu cầu tập thể hoặc cá nhân. Tổ chức dựa vào cộng đồng là tổ chức của các thành viên trong một cộng đồng tự xác định tập hợp nhau lại vì quyền lợi chung, thường bao gồm những thành viên sống gần nhau hay cùng chung quyền lợi như cùng chia sẻ nguồn điện, nước, tài nguyên rừng, thương hiệu sản phẩm, v.v. Tổ chức dựa vào cộng đồng có thể đứng độc lập hoặc liên kết trong liên đoàn của các nhóm ở cấp vùng, quốc gia hay quốc tế. 

Cộng đồng trong nghiên cứu này được hiểu là cộng đồng dân cư làng xã, những nhóm người dân tự quản gắn bó với nhau trên cơ sở tự nguyện vì những mối quan tâm chung. Các mối quan tâm này khá phong phú và đa dạng. Để có thể thực hiện được mục tiêu chung, cộng đồng đã tự lập ra những hình thức tổ chức tự quản hết sức phong phú của mình. Trong lĩnh vực văn hoá tinh thần có các loại hình phường hát bội, hội làng Gióng, v.v. được lập ra để gìn giữ các di sản văn hoá giá trị. Nhiều tổ chức cộng đồng được thành lập để bảo vệ an ninh trật tự công cộng trong làng xã. Nhiều nơi các dòng họ cũng đặt ra những qui ước nghiêm ngặt buộc các thành viên tuân theo nhằm duy trì và phát huy truyền thống của dòng họ. 

Trong lĩnh vực kinh tế có các làng nghề thủ công, hội người sản xuất một loại nông sản nào đó, ví dụ vải thiều Thanh Hà, hội chăn nuôi thú y, hội dùng nước, HTX dịch vụ, tổ đổi công, CLB khuyến nông, thú y, nhóm sở thích trồng trọt, chăn nuôi, tổ phụ nữ tín dụng tiết kiệm, HTX tín dụng, quĩ phát triển xã, quĩ phát triển thôn bản, v.v. ở nhiều nơi, các hội như hội đồng niên, đồng môn, đồng hương, v.v. được thành lập không chỉ để cải thiện đời sống tinh thần của thành viên mà còn có mục đích giúp đỡ lẫn nhau trong công việc phát triển kinh tế. Nhiều khi các hội nhóm này có vai trò quan trọng trong việc tạo dựng vốn xã hội và bảo hiểm xã hội không chính thức. Nguồn vốn đầu tư vào tài sản nhằm khởi nghiệp một công việc mới thường được huy động từ những mạng lưới quan hệ này hoặc các hội, nhóm này có thể phát triển thành các mạng lưới buôn bán và đối tác làm ăn (Edwin Shank và cộng sự, 2003). 

Nhìn chung, cũng như trước kia, ngày nay có rất nhiều loại hình tổ chức cộng đồng tồn tại trong nông thôn. Thành viên của các tổ chức cộng đồng này có thể qui tụ trong cùng một thôn, xã hay thậm chí một huyện như trường hợp quĩ tín dụng nhân dân qui mô liên xã. Dù ở qui mô nào các tổ chức cộng đồng này cũng hướng tới cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và tăng cường sức mạnh cho mọi thành viên trên cơ sở phát huy nội lực là chính. 

2.1.2 Hội 

Trong cuộc sống hàng ngày, những người có nhu cầu và lợi ích chung đôi khi cư trú không cùng địa bàn nhưng liên kết với nhau trên cơ sở nghề nghiệp, sở thích, dân tộc, tín ngưỡng dưới hình thức như hội, hiệp hội, HTX, v.v. Các tổ chức cộng đồng kiểu này còn được gọi là cộng đồng chức năng (Hưng, T. L, 2003).

Hội là một tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp có tư cách pháp nhân, hoạt động không nhằm mục đích thu lợi nhuận, được thành lập do sự tự nguyện của những thành viên hoặc cùng ngành nghề, hoặc cùng giới tính, hoặc cùng sở thích, cùng hoàn cảnh để cùng góp tâm trí, công của, hoạt động thường xuyên liên tục cho một mục tiêu được các thành viên tán đồng, có lợi cho hội viên, cho cộng đồng (Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, 2000).

Một số loại hình tổ chức hội chính ở Việt Nam hiện nay:

· Tổ chức chính trị

· Tổ chức chính trị xã hội

· Tổ chức xã hội

· Tổ chức xã hội nghề nghiệp

· Hội liên hiệp

· Hiệp hội

· Liên đoàn

2.1.3 Sự tham gia & Phân cấp quản lý
Sự tham gia trong nghiên cứu này hàm ý sự tham gia của tất cả các bên hữu quan trong đó chú trọng đến sự tham gia của cộng đồng, những người hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ các nỗ lực phát triển của Chính phủ, các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các nhà tài trợ khác. Sự tham gia có thể có các mức độ khác nhau, từ mức thấp nhất là được "biết" tới các mức độ cao hơn như được "bàn", được "đưa ra quyết định", được "làm", được "kiểm tra, giám sát, đóng góp, hưởng lợi". 

Một khái niệm nữa gián tiếp liên quan đến nghiên cứu này đó là khái niệm phân cấp quản lý. Phân cấp quản lý liên quan đến việc các chi tiêu của chính phủ được chuyển giao cho các cơ quan chức năng cấp dưới đến mức độ nào. Phân cấp có quan hệ thuận với tham gia. Phân cấp càng mạnh thì tham gia của người dân càng nhiều. Để đảm bảo phân cấp hiệu quả cần tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

2.1.4 Đầu tư 

Đầu tư là khoản vốn mà nhà nước, cá nhân hay tập thể dùng để chi cho việc xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, phát triển sản xuất hay các lĩnh vực phi công trình như giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhằm tạo ra lợi ích lớn hơn trong tương lai. Đầu tư có thể có loại ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Đầu tư trong lĩnh vực con người thường mang tính dài hạn. Phân theo nguồn vốn có thể có 6 loại đầu tư, đó là đầu tư bằng nguồn vốn của chính phủ, vốn vay ODA, đầu tư trực tiếp của nước ngoài, viện trợ không hoàn lại của các tổ chức chính phủ và NGO quốc tế, vốn của dân và sự kết hợp giữa vốn của nhà nước và nhân dân. Trong khuôn khổ nghiên cứu này, nhiều loại hình đầu tư như phát triển hạ tầng cơ sở, phát triển sản xuất và tăng cường năng lực được đề cập đến trong đó trọng tâm nghiên cứu là đầu tư của nhà nước, đầu tư của nhà nước và nhân dân, ODA và viện trợ không hoàn lại trong lĩnh vực phát triển hạ tầng cơ sở. Trong chừng mực có thể, đầu tư vào phát triển sản xuất cũng sẽ được xem xét.

Trong nghiên cứu này đối tượng trọng tâm sẽ là các cộng đồng làng xã hoạt động trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở thông qua các cơ chế như Ban phát triển xã, Ban phát triển thôn bản. Ngoài ra, trong chừng mực có thể, một số hội người sản xuất, nhóm sở thích, nhóm tín dụng tiết kiệm trong một số chương trình, dự án của chính phủ và các tổ chức phi chính phủ cũng sẽ được phân tích.

2.2 Sự tham gia của cộng đồng và các tác nhân liên quan

Kết quả đánh giá tác động của nhiều dự án phát triển ở nhiều nơi trên thế giới chỉ ra rằng sự tham gia sớm của cộng đồng mang lại hiệu quả trong dài hạn. ở Uganda, người ta đã dành nhiều thời gian và tiền của để thu hút các tác nhân liên quan tại địa phương vào quá trình xây dựng dự án phát triển thí điểm của huyện mà sau đó điều này tỏ ra hiệu quả vì có sự tham gia và làm chủ của cộng đồng và sự hiểu biết cặn kẽ hơn của cộng đồng về dự án. Nếu không đầu tư ngay từ đầu thì sau này sẽ phải dùng đến nhiều tiền hơn để thông tin một chiều trước và trong khi thực hiện dự án. 

2.2.1 Sự hỗ trợ ban đầu mang tính xúc tác của nhà nước và một môi trường thể chế phù hợp

Kinh nghiệm cho thấy tất cả các mô hình phát triển nông thôn có hiệu quả đều gắn với việc thu hút được sự tham gia tích cực của cộng đồng. Những công trình điện, đường, trường, trạm là những ví dụ khá thuyết phục rằng nếu như cộng đồng làng xã tự lo lấy những việc đó thì sẽ thành công hơn là chỉ dựa vào những quyết định và hỗ trợ của nhà nước (Khải và cộng sự, 2004).  Phát triển dựa vào cộng đồng (CBRD) đặc biệt hiệu quả trong bối cảnh nông thôn vì nó trực tiếp giải quyết các vấn đề thách thức mà người nông thôn phải đối mặt. CBRD có khả năng làm cho việc phân phối nguồn lực đáp ứng nhu cầu của người nghèo, mang lại tác động bền vững, làm tăng khả năng đàm phán của cộng đồng người nghèo đối với chính phủ, với khu vực tư nhân và xã hội dân sự (Coirolo et al., 2001). Để CBRD có thể phát huy tác động Coirolo, et al. 2001 cũng chỉ ra rằng cần phải tạo ra một môi trường thúc đẩy, hay nói cách khác là phải có được sự ủng hộ từ phía các nhà quản lý cấp cao; cải thiện cơ chế kiểm soát của cộng đồng và sự tham gia của các bên hữu quan; khuyến khích sáng tạo thông qua thiết kế linh hoạt, ví dụ như hợp lý hoá các quá trình thanh toán và đẩy mạnh phân cấp, đơn giản hoá thủ tục, tăng cường giám sát, đánh giá; xây dựng chiến lược tài chính hợp lý.

Trong Chương trình Xây dựng làng mới giai đoạn 2006-2010 Bộ Nông nghiệp & PTNT cũng đã tổng kết một số mô hình phát triển nông thôn có sự tham gia của cộng đồng như mô hình mỗi làng một sản phẩm ở Nhật bản và đã chỉ ra rằng để có thể khôi phục các ngành thủ công truyền thống đang mất dần khả năng cạnh tranh so với hàng tiêu dùng sản xuất theo phương thức công nghiệp và có nguy cơ bị thui chột trước hàng loạt khó khăn về thị trường tiêu thụ, nguồn nguyên liệu tự nhiên, ô nhiễm môi trường, nguồn nhân lực bị hút ra thành thị vào các ngành công nghiệp hiện đại, nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển các sản phẩm đặc trưng ở mỗi vùng, Chính phủ Nhật bản đã tập trung nỗ lực vào việc tạo ra môi trường thể chế có tác dụng thúc đẩy. Nhà nước đã hỗ trợ nhưng chỉ ở mức nhằm tạo ra cú huých ban đầu. Đây chính là yếu tố quyết định thành công của chương trình. Năm 1974 Nghị viện Nhật đã ban hành luật phát triển nghề thủ công truyền thống. Vào năm 1979 phong trào mỗi làng một sản phẩm được mở đầu tại quận Oita. Phong trào đã nhanh chóng lan rộng sang các quận khác trong cả nước và nhiều nước khác trong khu vực. 

Học tập kinh nghiệm của Nhật Bản, Thái Lan chính thức áp dụng mô hình "mỗi làng một sản phẩm" từ năm 2001. Mô hình nhanh chóng phát huy hiệu quả trong việc khôi phục nhiều ngành thủ công truyền thống, cung cấp cho thị trường trong nước và nước ngoài những sản phẩm thủ công có chất lượng cao của Thái Lan, góp phần tăng thu nhập cho nông dân. Tại Thái Lan chính phủ chỉ hỗ trợ chủ yếu khâu tiếp thị, xúc tiến bán hàng, huấn luyện và chuyển giao công nghệ cho nông dân, tất cả các khâu còn lại đều do người dân chủ động tổ chức thực hiện (Bộ NN&PTNT, 2006). 

2.2.2 Tinh thần tự lực, tính sáng tạo và tinh thần cộng đồng trong dân

Khác với chiến lược phát triển nông thôn của nhiều nước, song song với đầu tư bằng tiền, Hàn Quốc đặt mục tiêu thay đổi suy nghĩ thụ động và ỷ lại vốn là bản chất thâm căn cố đế của người nông dân, làm người nông dân có niềm tin và trở nên tích cực đối với sự nghiệp phát triển nông thôn, trở nên độc lập và tăng cường tinh thần cộng đồng (Sơn, Đ.K., 2001). Phong trào Saemuel Undong ở Hàn Quốc ra đời vào những năm đầu thập kỷ 1970 trên tinh thần này. Đây là chương trình đạt kết quả rất tốt do phối hợp được hoạt động của bộ máy nhà nước với phong trào quần chúng. Trong phong trào này mỗi làng tự bầu ra một "Uỷ ban phát triển làng mới". Thông qua uỷ ban này tiền hỗ trợ của nhà nước cùng với đóng góp của dân được sử dụng cho các dự án do dân tự lựa chọn. Đào tạo cán bộ phát triển làng đóng vai trò then chốt trong sự thành công của phong trào. Nhân dân quyết định và làm mọi việc, nhà nước chỉ hỗ trợ một phần vật tư. Tỷ lệ hỗ trợ của Nhà nước giảm dần, đóng góp của dân tăng dần. Dân quyết định loại công trình nào cần ưu tiên xây dựng, quyết định thiết kế, chỉ đạo thi công, nghiệm thu công trình. Sự hỗ trợ ban đầu của nhà nước là như nhau đối với tất cả các làng. Sau đó hỗ trợ dựa trên tiêu chí hiệu quả chứ không dựa trên tiêu chí nghèo, làng nào làm tốt sẽ tiếp tục được hỗ trợ, chính vì vậy các làng ra sức thi đua để có thể nhận được nhiều hơn sự hỗ trợ của nhà nước. Phong trào này nhờ vậy đã phát huy tinh thần tự lực của cộng đồng. Sau 20 năm phong trào Saemaul Undong đã xây dựng xong nền tảng nông thôn hiện đại, môi trường sống và đời sống vật chất của người dân nông thôn đã được cải thiện đáng kể, sản xuất thương mại phát triển (Sơn, Đ.K., 2004).

2.2.3 ý thức của người dân 

Trong mô hình "Ngân hàng rác" - một mô hình cộng đồng tham gia quản lý vệ sinh môi trường hữu hiệu ở Thái Lan, đại diện các cộng đồng tổ chức họp toàn thể cộng đồng để vận động, tổ chức người dân tham gia thu gom và phân loại rác thành rác còn dùng được, rác hữu cơ, và rác độc hại không dùng được. Với loại thứ nhất cộng đồng lập ra một ngân hàng thu gom. Người dân mang rác đến vào ngày thứ Bảy trong tuần để Ban quản lý thu mua, vào sổ sách. Tiền bán rác được thanh toán 1-2 lần trong tháng. Một phần tiền lãi từ bán rác Ban quản lý mua đồ dùng, tặng quà cho người già, trẻ khuyết tật, thưởng cho người tích cực tham gia "Ngân hàng". Ngân hàng còn ưu tiên cho những gia đình gửi rác nhiều được vay một khoản tín dụng gấp 10 lần số tiền bán rác để buôn bán, cải thiện điều kiện nhà ở và trả góp hàng tuần bằng rác. Rác hữu cơ được gom lại để chở đến khu vực chế biến phân hữu cơ. Rác độc hại được tập trung để vận chuyển đến nơi chôn cất hoặc xử lý đặc biệt. Tới nay, người dân đã có thói quen phân loại rác, giữ gìn vệ sinh môi trường chung. Ban quản lý cho biết họ làm được như vậy chủ yếu là do ý thức tự giác của người dân trong cộng đồng (Phát triển cộng đồng, 2005, 5:33).

2.2.4 Các chương trình, dự án đáp ứng nhu cầu cấp thiết của dân

Các nỗ lực phát triển sẽ không thành công nếu người hưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp không tích cực tham gia. Tuy nhiên, mức độ tham gia lại phụ thuộc vào việc liệu các chương trình, dự án đó có đáp ứng nhu cầu thiết thực của dân hay không. Nếu có thì dù mức đóng góp có lên tới trên 50% họ vẫn sẵn sàng, nếu không thì mức đóng góp 5-10% vẫn được coi là quá cao. Khi nông dân nhận thấy cần thiết phải xây dựng lại đường làng ngõ xóm, cần có điện, nước thì họ sẵn sàng đóng góp sức người sức của để xây dựng lại cơ sở hạ tầng làng xã. Nguồn thu trong dân ngày một tăng. Thu ngân sách xã năm 1997 so với 1993 tăng gấp 4 lần (Tuyên, D.A., 2003). 

2.2.5 Các chương trình, dự án phù hợp với hoàn cảnh thực tế tại địa phương

Khi chuyên gia thuỷ lợi của huyện Zebilla, Ghana, giới thiệu kế hoạch phục hồi con đập và hệ thống thuỷ lợi bằng đất ở thôn Saka, Hội người dùng nước của thôn lập tức gửi trả lại! Họ gửi trả lại dự án không phải bởi họ không cần con đập và hệ thống thuỷ lợi đó, ngược lại, khi dự án LACOSREP do IFAD tài trợ khởi động, chính người dân trong thôn đã thành lập các nhóm tương trợ, bầu ra Hội người dùng nước và đề xuất khôi phục lại con đập. Vấn đề là ở chỗ nhiều năm trước, khi con đập lần đầu tiên được xây dựng và đưa vào sử dụng thôn đã trồng một vườn xoài lớn ngay phía dưới con đập. Mặc dù con đập không còn hoạt động trong vòng 17 năm qua nhưng những cây xoài vẫn tiếp tục cho trái mỗi năm. Chuyên gia thuỷ lợi của dự án khi đó kiến nghị chặt bỏ hầu hết các cây xoài để mở rộng công trình thuỷ lợi phía dưới con đập. Cộng đồng đã từ chối vì với họ những cây xoài này rất có giá trị, đặc biệt trong mùa khô hạn. Một người đàn ông trung niên giải thích "Với các cây xoài tôi biết các con tôi sẽ có gì đó để ăn trong lúc nghỉ trưa ở trường". Người dân trong thôn do vậy đã đề xuất mở rộng con kênh ở phía ngoài vườn xoài. Bằng cách đó vườn xoài không những được bảo toàn mà con kênh lại còn tăng được diện tích tưới tiêu (Markanday, A. 2004).

2.2.6 Năng lực của cộng đồng

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu chủ hộ, người lao động có trình độ văn hoá, chuyên môn nhất định sẽ dễ dàng tham gia các chương trình phát triển của chính phủ, nắm bắt các công nghệ mới, kỹ năng quản lý, kinh doanh, kế toán, tiếp thị từ các dự án đầu tư. Nghiên cứu mới đây của PAC chỉ ra rằng trong số gần 14.000 thành viên trong Ban Điều phối dự án xã thuộc dự án CBRIP có 55,6% là người dân tộc. Trình độ văn hoá của thành viên rất thấp, nhiều người chỉ có trình độ tiểu học và trung học cơ sở. Một số cán bộ người dân tộc nói tiếng phổ thông còn chưa sõi. Trừ ba chức danh trong Ban Điều phối DA xã được bổ nhiệm từ UBND xã đã ít nhiều thực hiện các thủ tục hành chính, nhưng bản thân họ và các thành viên trong Ban ĐPDA xã còn rất hạn chế trong nhận thức và hiểu biết về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (Hương, N.T.T., 2004). Phần lớn các cán bộ xã, đặc biệt là các xã vùng sâu, xa chưa có trình độ trung cấp về chuyên môn, nhiều người mới chỉ tốt nghiệp cấp 2 và mới chỉ được đào tạo, bồi dưỡng ở mức hạn chế các kiến thức bổ trợ khác. Điều này cản trở khả năng làm chủ các dự án đầu tư ở cấp xã. Mặc dù trong các qui định của Chính phủ đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của bằng cấp khi lựa chọn và bổ nhiệm các chức danh cán bộ, nhưng trên thực tế người dân bầu các chức danh cán bộ xã, trưởng thôn chủ yếu dựa vào uy tín và địa vị cá nhân của họ trong cộng đồng (PAC, 2004). Hơn nữa xu hướng giới trẻ có trình độ không muốn trở về địa phương làm việc do điều kiện làm việc không đảm bảo, cơ hội thăng tiến và đãi ngộ không thoả đáng cũng là một trở ngại cho việc cải thiện trình độ cán bộ xã.

ấn Độ đã rất thành công trong chương trình "phát triển nông thôn tổng hợp kết hợp với đào tạo". Các trung tâm công nghiệp ở địa phương phối hợp với các tổ chức tín dụng, tổ chức địa phương xác định các ngành công nghiệp tiềm năng, nguồn lực địa phương, nhu cầu thị trường, hàng năm chọn ra khoảng 100 chủ hộ ở địa phương có tay nghề, năng lực để tập huấn nâng cao năng lực kinh doanh, kiến thức, công nghệ mới (Ban Tư tưởng Văn hoá TW, 2002). 

Trong các dự án do IFAD tài trợ các công trình hạ tầng cơ sở như giếng, đường, chợ, trạm xá, trường học, v.v. được tập trung xây dựng. Người dân là người được sử dụng và có trách nhiệm bảo dưỡng công trình. Bài học kinh nghiệm chủ yếu mà IFAD và các tổ chức phát triển rút ra trong vòng 25 năm trở lại đây là để giảm nghèo bền vững thì đầu tư cho tăng cường năng lực ít ra cũng quan trọng ngang với đầu tư vào hạ tầng cơ sở. Một ví dụ điển hình là chương trình WUPAP ở Nepal. Mục tiêu chủ yếu của chương trình là “hỗ trợ người nghèo và các nhóm yếu thế tự trao quyền và tăng cường năng lực để huy động và tăng nguồn lực của chính mình, tăng khả năng tiếp cận nguồn lực bên ngoài, đạt được công bằng xã hội" (Markanday, A. 2004).

2.2.7 Các thể chế hỗ trợ sự tham gia

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng để có thể phát huy vài trò làm chủ của người nông dân cần phải có các tổ chức của nông dân, hay còn gọi là tổ chức dựa vào cộng đồng. Cần giúp đỡ, phục hồi các tổ chức xã hội có sẵn và hình thành, củng cố các tổ chức của người dân, vì đây chính là công cụ, môi trường để người dân tham gia vào tiến trình phát triển (Sa, V.T.K., 2003). ở Đài Loan, nông hội - tổ chức của nông dân, đóng vai trò quan trọng đối với phát triển nông nghiệp và nông thôn cũng như công nghiệp nông thôn của Đài Loan, thực sự là cầu nối giữa chính quyền và người nông dân. Thời kỳ đầu sau chiến tranh nông hội giúp nông dân tổ chức các khu sơ chế sản phẩm nông nghiệp và tiếp thu cải tiến kỹ thuật. Thập kỷ 60 nông hội giúp các doanh nghiệp nông thôn xuất khẩu nông sản chế biến, bao gồm: đào tạo, tập huấn kỹ thuật sản xuất; giúp nông dân thành lập trạm gia công: nông hội tổ chức nông dân thành lập các nhóm, mỗi nhóm lập ra một trạm gia công. Trạm lên kế hoạch sản xuất tiêu thụ sau đó định giá theo nhu cầu thị trường và hợp đồng với nông dân là thành viên của nhóm. Sản phẩm do trạm gia công tự tiêu thụ. Nông hội phối hợp với Hiệp hội thương mại quốc tế thiết kế nhãn hiệu và bao bì phù hợp tiêu chuẩn quốc tế. Nông hội giúp nông dân thành lập trung tâm bao tiêu và các nhóm đóng gói, tổ chức giải quyết khâu vận chuyển và tiêu thụ (Ban Tư tưởng Văn hoá TW, 2002).

Một số loại hình tổ chức dựa vào cộng đồng thường gặp là:

· Tổ chức của những người sản xuất (phường, hội, họ, HTX, tổ hợp tác, tổ đổi công, nhóm sở thích nuôi cá giống/sản xuất lúa giống/sản xuất rau giống, v.v);

· Nhóm nguồn lợi chung (nhóm người dùng nước, hội quản lý rừng);

· Các ban chức năng đơn hoặc đa ngành (ban phát triển thôn bản, ban y tế, giáo dục, v.v);

· Tổ chức tài chính vi mô (nhóm phụ nữ tiết kiệm tín dụng, quĩ quay vòng vốn).

Các tổ chức này thành lập một cách tự nguyện, có qui định và qui tắc riêng, hoạt động theo qui chế dân chủ (CIVICUS CSI-SAT, 2006).

Hội người sản xuất thảo dược - Jambi Kiwa được thành lập từ năm 1999 ở Ecuador dựa trên tổ chức tiền thân là nhóm phụ nữ sản xuất thảo dược. Những phụ nữ này liên kết với nhau trong việc thu hái và sơ chế thảo dược để bán. Với chút ít tiền hỗ trợ của nhà thờ nhiều nhóm phụ nữ thu hái thảo dược đã được thành lập. Các nhóm này sau đó tập hợp lại thành hội người sản xuất thảo dược Jambi Kiwa. Với số tiền hỗ trợ ít ỏi của UNDP thảo dược của các nhóm được thu gom vào thứ bảy hàng tuần. Ban đầu công việc hết sức khó khăn. Thành viên chủ chốt của nhóm phải tự mình đem sản phẩm ra chợ bày bán và giới thiệu công dụng của chúng cùng cách thức pha chế. Với sự tuân thủ chặt chẽ yêu cầu về chất lượng đồng thời kiên nhẫn giới thiệu sản phẩm trên thị trường thành công đã đến với nhóm. Một công ty chè ở thành phố Ambato đã trở thành khách hàng tin cậy của các nhóm. Khi khối lượng thảo dược hái được nhiều lên, nhà kho không đủ chỗ chứa, các chị đã học cách sơ chế. Với sự hỗ trợ của Trung tâm đoàn kết quốc tế ở Quebec (CSI) và Trung tâm nghiên cứu và hợp tác quốc tế Canada (CECI) Hội đã được cơ quan Phát triển quốc tế Canada (CIDA) tài trợ một dự án trị giá 95 ngàn đôla Canada để mua một máy xay và vài máy sấy cũ. Giáo khu cho Hội dùng một nhà kho cũ để đặt máy. Hội đã bắt đầu sản xuất nước gội đầu, thuốc long đờm, thuốc lợi tiểu, công thức chống béo phì, v.v trên qui mô nhỏ. Đầu năm 2001 một nhà máy tạm thời đã sẵn sàng khai trương. Jambi Kiwa ký hợp đồng lớn đầu tiên cung cấp thảo dược khô cho công ty chè quốc gia CETCA ở Quito. Vài năm sau trà thảo dược của Jambi Kiwa đã được bán tại Panama, Costa Rica và Columbia dưới thương hiệu Jambi Kiwa/Sangay (Cunningham, G., 2005). Trong thành công của Jambi-Kiwa có sự đóng góp đáng kể của Rosa Guamán, một trong những thành viên sáng lập và lãnh đạo của Jambi Kiwa. Chị đã có công đầu trong việc huy động cộng đồng tự lực vươn lên bằng cách sử dụng chính kiến thức bản địa và nguồn lực tại chỗ. 

Kibbutz, một hình thức tổ chức kinh tế nông công nghiệp nông thôn tại Israel, niềm mơ ước một thời của chủ nghĩa Cộng sản, được hình thành từ năm 1960 đến nay đã phát triển tốt và thực hiện phương châm "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu". Trung bình mỗi Kibbutz có khoảng 300 xã viên, sở hữu những cánh đồng cây nông nghiệp, trại chăn nuôi gia súc, nhà máy chế biến nông sản và công nghiệp nhẹ. 

Kibbutz cung cấp miễn phí với chất lượng cao toàn bộ các nhu cầu cá nhân cần thiết cho xã viên bao gồm ăn, ở, đi lại, học tập, chăm sóc sức khoẻ, v.v. và một khoản phụ cấp nhất định hàng tháng để chi phí cá nhân. Mức phụ cấp này bằng nhau đối với tất cả mọi người, không phân biệt vị trí công tác của xã viên. Xã viên Kibbutz được nghỉ hưu theo qui định chung của Nhà nước, nhưng nếu muốn, họ có thể tiếp tục làm việc trong thời gian tuỳ thích. Khi tuổi già, sức yếu hoặc bệnh tật, xã viên được đến trại dưỡng lão miễn phí hoặc được Kibbutz thuê người lao động nước ngoài đến chăm sóc tại gia đình.

Do nhu cầu của cá nhân và xã hội, xã viên có thể làm những công việc không thuộc địa bàn Kibbutz mình nhưng toàn bộ tiền lương của người đó phải nộp về cho ngân quĩ của Kibbutz. Các Kibbutz đều cung cấp toàn bộ những nhu cầu cá nhân như quần áo, xe hơi, v.v. phù hợp với vị trí công tác cho các vị nói trên.

Với những người lười biếng nhất thời, ban lãnh đạo Kibbutz cho rằng đó là nhu cầu cần nghỉ ngơi của con người nên cứ để họ nghỉ. Nếu lười nhác kéo dài, ban lãnh đạo Kibbutz sẽ đến thuyết phục để họ nhận ra sự ăn bám người khác là điều xấu. Dư luận cộng đồng khinh bỉ có sức răn đe mạnh hơn cả pháp luật khiến người lười nhác phải thay đổi. Nếu người lười vẫn không chuyển, Kibbutz có cơ chế đuổi ra khỏi cộng đồng. Nhưng đến nay hình phạt này chưa bao giờ phải sử dụng. Động cơ để người lao động cống hiến hết mình là danh dự, sự tuyên dương, động viên kịp thời của ban lãnh đạo Kibbutz và sự tôn vinh của cộng đồng. Tên và thành tích của người có công được công bố kịp thời và công khai trên bản tin địa phương. Để tránh tham nhũng, mọi khoản thu nhập và chi phí của Kibbutz được công khai dán trên bảng thông tin của cộng đồng. Ban lãnh đạo được đại hội xã viên bầu ra, chịu trách nhiệm giám sát của một cơ chế công khai hoàn toàn mọi quyết định và chính sách của Kibbutz (Theo Internet).

2.2.8 Các thể chế trong nông thôn truyền thống ở Việt Nam

Để bảo tồn và phát triển ngành nghề thủ công truyền thống ở Việt Nam từ xa xưa đã tồn tại những làng nghề thủ công. Làng có ông tổ nghề chung mà mọi người trong làng đều phải thờ cúng, có nhiều qui định chặt chẽ buộc mọi người phải tuân theo, ví dụ như qui chế bảo tồn và duy trì nghề chặt chẽ, qui định giữ bí mật nghề nghiệp của làng. Làng có thể qui định phân công chuyên môn hoá từng gia đình theo từng mặt hàng cụ thể. Các gia đình hành nghề độc lập với nhau từ sản xuất đến lưu thông nhưng vẫn có sự phân công về mặt hàng để tránh tình trạng làm tranh nhau (Đức, T., 1994).

Bên cạnh các mô hình làng xã còn có các hình thức hoạt động cộng đồng khác rất phổ biến đó là các phường, hội. Phường nghề thủ công là một tổ chức tập hợp những người thợ thủ công cùng làm một nghề có yêu cầu cao về kỹ thuật hay tổ chức lao động. Phường hội có những qui định chung tương tự như qui ước của làng nghề như qui định các sản phẩm mỗi gia đình được sản xuất, qui định việc mua nguyên liệu và bán sản phẩm, về quản lý giá bán hàng, qui mô sản xuất, bí mật nghề nghiệp, giúp đỡ nhau trong đời sống, hội hè đình đám (Đức, T., 1994).

Một hình thức tổ chức mang nặng tính chất xã hội tồn tại lâu đời ở nước ta thời xa xưa là nghĩa sương - kho chứa thóc của dân làng phòng khi mất mùa đói kém. Mỗi làng có một nghĩa sương được người tín nhiệm coi giữ. Các chủ ruộng khi gặt lúa hàng năm phải nộp một phần vào kho nghĩa sương. Nhà giàu có thể bỏ tiền hoặc thóc cho nghĩa sương vay. Ngoài ra một phần thóc trong nghĩa sương là từ ruộng công do cả làng hợp sức cùng làm. Thóc nghĩa sương được quản lý chặt chẽ, có sổ sách ghi rõ từng khoản (thóc do dân làng nộp, thóc của ruộng công, thóc mua vào và bán ra, số tiền lãi trong từng vụ). Thóc nghĩa sương dùng để trợ cấp cho dân nghèo và để nuôi binh lính, ngoài ra nó còn được dùng để giúp cho người không có vốn vay để sản xuất, người vay chịu lãi nhẹ hoặc có khi không phải trả lãi (Đức, T., 1994). 

Cũng theo tác giả Trần Đức (1994), mối quan hệ huyết thống cũng tạo điều kiện cho các hộ giúp đỡ nhau trong việc cày bừa, cấy hái cũng như chăm sóc, tưới tiêu. Người trong họ thường liên kết với nhau, hình thành các nhóm trâu, nhóm ruộng đất, nhóm sản xuất và nhóm buôn, v.v. Nghề nông có tính thời vụ, nên trong thời gian mùa vụ các hình thức vần công, đổi công giữa các thành viên trong dòng họ thường xuyên diễn ra. Sự liên kết dòng họ cũng được thực hiện trong buôn bán dưới hình thức nhóm. Họ cùng nhau đi thu gom và bán hàng, cùng chia sẻ phí vận chuyển nhưng tách riêng vốn, hàng và lãi.

Trước kia, để điều hành công việc thuỷ lợi các tổ chức chuyên trách trong nông thôn như "phiên", "đội", hoặc "nậu" được thành lập. Khi phải xây dựng những hệ thống thuỷ lợi qui mô lớn, nhân dân nhiều xã đã tự liên kết với nhau để xây dựng, quản lý và khai thác công trình. Các qui định về khen thưởng và kỷ luật trong xây dựng, quản lý và khai thác công trình được đặt ra và chấp hành nghiêm chỉnh. Ngày nay những công trình qui mô nhỏ do nhà nước và nhân dân cùng làm. Những công trình lớn sau khi xây dựng được vận hành bởi các công ty thuỷ nông. Người nông dân được tổ chức thành các hội người dùng nước để cùng tham gia quản lý sử dụng. 

Trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp, để tăng cường khả năng cạnh tranh của hàng nông sản, đối phó với tình trạng tư thương ép giá, với tình trạng thiếu lao động trong lúc thời vụ căng thẳng, tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng, mua đầu vào với giá hợp lý, v.v. nông dân đã liên kết nhau trong các tổ hợp tác, tổ đổi công, các HTX. HTX là hình thức cộng đồng quản lý phát triển nông thôn hiệu quả và phổ biến ở những nơi có nền kinh tế phát triển. ở Việt Nam trong thập kỷ 1960, 1970 phong trào hợp tác hoá phát triển quá tả trở thành công hữu hoá tư liệu sản xuất, hợp tác hoá đồng nghĩa với tập thể hoá. Trong khi phong trào hợp tác hoá phát triển mạnh mẽ năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý lại hạn chế, không theo kịp yêu cầu dẫn đến tình trạng sản xuất kém hiệu quả, thu nhập của xã viên giảm sút, các hợp tác xã dần tan rã. Sau khi HTX giải thể, các tổ đổi công đã nhanh chóng thịnh hành trong nông thôn. Các hình thức hợp tác từng việc hoặc nhiều việc, nhiều khâu như tổ đường nước, hợp tác chăn nuôi vịt, nuôi bò, liên kết trồng lúa, trồng màu, v.v. đã phát triển mạnh bù đắp lại sự thiếu vắng của các HTX. Đây là loại hình hợp tác mang lại hiệu quả thiết thực. Tổ nuôi hươu ở Nghệ An là một hình thức hợp tác độc đáo. Tổ hợp tác bảo vệ và phòng trừ sâu bệnh hại lúa, hợp tác trong bảo hiểm nông nghiệp, hợp tác trong cung cấp tín dụng, hương ước của nông thôn trong việc thực hiện chương trình hợp tác trên nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội, v.v. là những ví dụ về các loại hình hợp tác phát triển nông thôn đa dạng và phong phú hiện nay. Đến cuối 2004, theo điều tra nhanh ở 50 tỉnh trong cả nước có 112.762 tổ hợp tác các loại (Hảo, C.T., 2006). Ngoài tổ hợp tác nông dân còn thành lập các CLB khuyến nông để cùng nhau trao đổi thông tin, nâng cao trình độ và giúp đỡ vốn sản xuất. Hiện tại ở cấp thôn bản có 3.918 CLB khuyến nông với 176.300 hội viên (Ca, T.N., 2006). 

Các tổ chức quần chúng thuộc Mặt trận Tổ quốc như Hội Phụ nữ, hội Thanh niên, hội Nông dân, hội Cựu chiến binh, v.v. cũng rất tích cực trong các nỗ lực phát triển nông thôn. Các tổ chức này thu nạp thành viên tại các thôn làng và tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Các tổ chức này được giao toàn bộ hay một phần các chương trình quốc gia như chương trình sinh đẻ kế hoạch do Hội Phụ nữ thực hiện (Pascal Bergeret, 2005). Trong số các tổ chức này, hoạt động của Hội phụ nữ ở cấp làng xã là gây ấn tượng tốt hơn cả. Hoạt động chính và có hiệu quả của hội tập trung vào việc xoá đói giảm nghèo, trợ giúp vốn cho chị em thông qua nhóm. Tuy nhiên, các sinh hoạt hội đoàn ở cấp làng xã thường chỉ nổi lên trong những lúc có phong trào, sau đó lại lắng xuống, ít có sự tham gia chủ động của người dân. Điều này cho thấy sinh hoạt hội đoàn còn chưa đáp ứng những yêu cầu thiết thực của người dân (Khải, V.T., 2004). 

Mặc dù nhiều thể chế dựa vào cộng đồng ra đời và đang phát huy hiệu quả nhưng việc xây dựng cộng đồng như một thể chế bền vững để tổ chức và hỗ trợ người dân thực hiện các biện pháp tập thể cải thiện điều kiện sản xuất và sinh hoạt hầu như chưa có và chưa có cơ chế để gắn kết các nỗ lực phát triển kinh tế xã hội tạo thành sức mạnh tổng hợp ở cấp thôn bản theo hình thức cộng đồng dân cư bền vững. ở nông thôn Việt Nam chưa có sự tham gia thực sự của cộng đồng vào quá trình ra quyết định do chưa có một khuôn khổ pháp lý hoàn chỉnh tạo điều kiện cho quá trình này. Vai trò của cộng đồng trong phát triển chưa được phát huy đúng mức (Bộ NN&PTNT, 2006). 

2.2.9 Sự phối kết hợp của các cơ quan công quyền ở địa phương

Phát triển nông thôn liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau như giao thông, thuỷ lợi, nước sạch vệ sinh môi trường, điện, y tế, giáo dục, đào tạo nghề, nông nghiệp, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, v.v. đòi hỏi phải có sự phối kết hợp của nhiều ngành mà trong nhiều trường hợp bộ NN&PTNT không có thẩm quyền quyết định. Sự tồn tại của hai hệ thống ngành dọc và ngang, ví dụ Phòng Nông nghiệp huyện vừa phải báo cáo hoạt động với uỷ ban nhân dân huyện vừa chịu sự chỉ đạo của sở Nông nghiệp tỉnh và trên đó là Bộ NN&PTNT cũng còn một số bất cập. Logic địa phương chồng lên logic ngành dọc đôi khi tạo nên lộn xộn, thậm chí mâu thuẫn. Các dự án quốc gia do các bộ chỉ đạo thường khó phối hợp với hoạt động thường xuyên của cán bộ kỹ thuật địa phương. ở từng cấp hành chính Hội đồng nhân (HĐND) do dân bầu. Về nguyên tắc UBND chịu trách nhiệm trước HĐND, nhưng uỷ viên của UBND kể cả chủ tịch có thể bị chính phủ cách chức vì Chính phủ kiểm soát một phần ngân sách của họ. Điều này có thể gây mâu thuẫn giữa việc trung thành hay chống lại các logic phục vụ lợi ích địa phương và áp dụng các chỉ thị quốc gia. Thường thì logic địa phương thắng thế trước logic ngành dọc đặc biệt là ở những nơi mà ngân sách ít phụ thuộc vào trung ương. Tuy nhiên sự tự trị của các lãnh đạo địa phương đối với nhà nước trung ương có những giới hạn nhất định (Pascal Bergeret., 2005) dẫn đến cản trở người dân tham gia tích cực vào công cuộc quản lý phát triển nông thôn;
2.2.10 Tác động của sự tham gia tích cực của cộng đồng vào quản lý đầu tư phát triển nông thôn

Khi cộng đồng tích cực tham gia quản lý đầu tư phát triển thì khả năng cạnh tranh về kinh tế sẽ tăng lên; phân phối nguồn lực đáp ứng nhu cầu và đến được với nhiều người nghèo và người yếu thế hơn; tăng hiệu quả và hiệu suất cung cấp dịch vụ (chất lượng cao, chi phí thấp, ít thất thoát); tăng tính bền vững. Cộng đồng tham gia tích cực cũng đồng nghĩa với  trao quyền, tăng vốn xã hội: thông qua hoạt động tập thể, tập huấn nâng cao kiến thức, vừa học vừa làm, giao lưu với các tổ chức khác các cộng đồng có cơ hội tạo dựng vốn xã hội bằng cách mở rộng và tăng cường mạng lưới xã hội của họ. Cộng đồng tham gia tích cực trong quản lý đầu tư góp phần tăng cường chiến lược quản lý rủi ro xã hội của người nghèo, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, tăng thu nhập và phát triển thể chế. Sự tích cực tham gia của cộng đồng cũng có tác động rõ rệt trong việc làm trong sạch đội ngũ lãnh đạo địa phương. Nhiều nơi cộng đồng đã có hành động mạnh tay đối với lãnh đạo địa phương có hành vi tham nhũng và lạm quyền, ví dụ trường hợp xảy ra ở Thái Bình năm 1997 và một số tỉnh thành khác (CIVICUS CSI-SAT, 2006).
Phần 3. cộng đồng tham gia quản lý đầu tư trong Một số chương trình, dự án phát triển nông thôn

Phần này nêu tổng quát một số mô hình cộng đồng quản lý đầu tư trong các chương trình/dự án phát triển nông thôn dựa vào cộng đồng do các tổ chức quốc tế song phương, đa phương, các tổ chức phi chính phủ và chính phủ tài trợ. Toàn bộ các chương trình/dự án nêu trong chương này đều có hợp phần phát triển cộng đồng hoặc có các lĩnh vực can thiệp được thiết kế nhằm thu hút sự tham gia của cộng đồng. Mục đích của phần này nhằm mô tả cách thức cộng đồng tham gia quản lý nguồn vốn đầu tư của chính phủ, các nhà tài trợ quốc tế và của cộng đồng, đồng thời cung cấp một số thông tin tổng quát về những yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia quản lý đầu tư phát triển của cộng đồng sẽ được phân tích kỹ trong chương tiếp theo.

3.1 Cộng đồng tham gia quản lý nguồn vốn vay của chính phủ

Thời gian qua nhiều tổ chức tài chính quốc tế như IFAD, Ngân hàng thế giới, ADB, v.v. đã cho chính phủ Việt Nam vay vốn để đầu tư cho phát triển nông thôn. Các tổ chức này đang tích cực thí điểm việc phân cấp quản lý và tăng cường thu hút sự tham gia của cộng đồng. Các dự án của IFAD, NHTG và ADB đều thực hiện nguyên tắc phát triển dựa vào cộng đồng, thực thi dự án gắn liền với tăng cường năng lực và phân cấp quản lý. 

3.1.1 Mô hình phân cấp quản lý trong các dự án của IFAD

IFAD là một tổ chức tài chính quốc tế tập trung nỗ lực vào việc giảm nghèo ở các nước đang phát triển. IFAD theo đuổi mục tiêu tăng cường năng lực cho người nghèo và cộng đồng người nghèo trong nông thôn, cải thiện khả năng của họ trong việc tiếp cận nguồn tài nguyên và công nghệ, tiếp cận dịch vụ tài chính và thị trường bằng cách thực hiện phân cấp mạnh mẽ cho cộng đồng. Các dự án của IFAD được trực tiếp thực hiện ở địa phương mà không thông qua văn phòng điều phối ở trung ương. Hầu hết các dự án hạ tầng cơ sở đều được thực hiện tại xã và thôn thông qua quĩ phát triển xã. Hiện tại IFAD đang thí điểm phân cấp cả hợp phần sản xuất xuống xã và thực hiện kết nối thị trường với người nghèo. 

Các dự án điển hình của IFAD về tăng cường thu hút sự tham gia của cộng đồng là dự án Phát triển nông thôn Hà Tĩnh (HRDP) và Dự án quản lý nguồn tài nguyên có sự tham gia thực hiện tại Tuyên Quang. Trong các dự án này, cộng đồng quản lý nguồn vốn vay của IFAD và vốn góp của mình thông qua Ban Phát triển xã, Ban Giám sát xã và Ban Phát triển thôn. Cộng đồng cử đại diện của mình tham gia các Ban này để thực hiện quyền tự quyết của mình về sử dụng vốn, phân bổ vốn cho các nhu cầu khác nhau, cùng nhau tham gia giám sát việc thực hiện, duy trì và chia sẻ các lợi ích tạo ra. 

Dự án HRDP được IFAD đầu tư và đi vào hoạt động từ tháng 11/1999, kết thúc vào tháng 10/2005. Đây là dự án vốn vay lãi suất ưu đãi. Dự án có 4 hợp phần chính gồm tăng cường sự tham gia của cộng đồng, đa dạng hóa thu nhập, cầu đường nông thôn và quản lý dự án. Tổng mức đầu tư là US$19.130.806 tương đương 277.397 triệu đồng, trong đó vốn của IFAD là US$15.432.864 chiếm 80,7%. Vốn của chính phủ là 33.092 triệu đồng, chiếm 11,9%, còn lại dân góp 20.529 triệu đồng, chiếm 7,4%.

Cơ cấu tổ chức của dự án thể hiện rõ định hướng phân cấp, bao gồm Ban điều phối dự án tỉnh (PPCU), Ban điều phối dự án huyện (DPCU), Ban Phát triển xã, Ban Phát triển thôn, bản, Ban Giám sát xã. Ban Phát triển xã do chủ tịch/phó chủ tịch UBND xã làm trưởng ban. Thành viên là đại diện các ban ngành đoàn thể trong xã, các trưởng thôn. Ban Giám sát xã do Chủ tịch/phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã làm trưởng ban. Xã là chủ đầu tư tất cả các công trình ở xã. 

Cách thức cộng đồng quản lý đầu tư trong dự án này như sau: Với sự trợ giúp của PPCU, DPCU, đặc biệt là của các cán bộ hỗ trợ cộng đồng (CF), xã tiến hành đánh giá nông thôn có sự tham gia của tất cả các hộ dân trong xã để lựa chọn công trình ưu tiên đầu tư và trình các cấp có thẩm quyền thẩm định và xét duyệt. Mỗi xã có từ 1-2 CF do PPCU tuyển để hỗ trợ các công việc thực hiện dự án hàng ngày tại xã. Việc tuyển CF để hỗ trợ xã có tác dụng rất tốt trong việc thu hút đội ngũ trí thức trẻ về làm việc tại địa phương. Sau khi có quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh mục đầu tư, xã tổ chức họp dân, họp xã để bầu Ban quản lý công trình gồm từ 5 - 7 người. Ban này do xã thành lập để đảm nhiệm toàn bộ trách nhiệm, nhiệm vụ do Giám đốc PPCU uỷ quyền. Thành phần của ban gồm các thành viên thuộc Ban phát triển xã, cán bộ UBND xã và cán bộ thôn xóm. 

Với sự hỗ trợ của PPCU mà trực tiếp là các cán bộ CF, DPCU và các cơ quan chuyên môn, Ban quản lý công trình trực tiếp ký hợp đồng khảo sát - thiết kế lập dự toán cho công trình. Ban quản lý công trình cùng với đại diện người dân tham gia vào qúa trình khảo sát thiết kế. Đây là một yếu tố quan trọng vì nó đã giúp cho người dân có quyền quyết định, làm cho công trình được thiết kế sát với điều kiện thực tế của địa phương hơn và do vậy sẽ hiệu quả hơn. 

Trong khi thực hiện các công trình được phân cấp, Ban quản lý công trình và người dân vùng hưởng lợi được tham gia nhiều lớp tập huấn cũng như hội thảo, ví dụ như Hội thảo Qui chế cấp xã, hội thảo hướng dẫn thực hiện Qui chế phân cấp ở cấp thôn, tập huấn nâng cao năng lực và quản lý giám sát thi công cho Ban phát triển xã, Ban quản lý công trình, Ban thi công, giám sát viên cộng đồng và một số người dân, tập huấn nâng cao năng lực cho kế toán Ban quản lý công trình về công tác lập hồ sơ tạm ứng, thanh - quyết toán công trình. 

Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt thiết kế thi công - tổng dự toán công trình và hợp đồng xây lắp giữa Ban quản lý công trình và Ban thi công đã được ký kết thì địa phương được tạm ứng tối đa là 90% vốn xây lắp của IFAD để xây dựng công trình. Khoản kinh phí này được chuyển thẳng từ tỉnh vào tài khoản của xã mở tại kho bạc huyện. Trong quá trình thực hiện công trình, ban quản lý công trình duy trì họp dân đều đặn để công khai tài chính để mọi người dân được biết.

Trong giai đoạn thi công, Ban Phát triển xã cùng với Ban Quản lý công trình tổ chức họp dân để bầu chọn và thành lập Ban thi công công trình. Đơn vị thi công là thôn xóm hưởng lợi trực tiếp hoặc các tổ chức quần chúng địa phương trong thôn/xã. Đây là điểm khác biệt cơ bản với các chương trình, dự án khác. Ban quản lý công trình trực tiếp ký hợp đồng xây lắp với ban thi công. Ban quản lý công trình cung cấp vật tư (hoặc bằng tiền), tiền công cho Ban thi công. Ban thi công công trình lựa chọn cán bộ kỹ thuật giám sát công trình (ưu tiên người địa phương). Ban quản lý công trình với sự trợ giúp của cán bộ CF tổ chức họp dân vùng hưởng lợi để bà con bàn bạc về các chỉ tiêu, định mức, giá cả nhân công, vật liệu trên cơ sở dự toán được duyệt và thực tế thị trường tại từng địa phương.

Trong Ban thi công có các tổ thi công theo từng xóm (hoặc chi hội nếu là các tổ chức quần chúng). Mỗi xóm (chi hội) có xóm trưởng (chi hội trưởng) đứng ra nhận phần việc, khối lượng cho xóm mình thực hiện và trực tiếp tới Ban thi công nhận tiền công và vật liệu (hoặc tiền) cho đơn vị mình. Để đảm bảo chất lượng, khối lượng, tiến độ của công trình, mỗi xóm đã chọn ra 3-5 người có tay nghề xây dựng để làm thợ cả cho công trình. Ngoài ra là các lực lượng lao động phổ thông được huy động từ trong các xóm hưởng lợi, ưu tiên hộ nghèo và phụ nữ tham gia. Để theo dõi vịêc thi công trên công trường, mỗi xóm cử ra một người có năng lực ghi chép cập nhật từng ngày các hoạt động đó.

Để đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công công trình, chế độ thưởng phạt được áp dụng như sau: xóm nào làm tốt vượt chỉ tiêu thì được khen thưởng thích đáng còn xóm nào làm không đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công chậm, thì Ban quản lý công trình, Ban thi công và Xóm họp lại kiểm điểm phê bình đồng thời tìm biện pháp khắc phục, và cuối cùng nếu chất lượng vẫn kém và tiến độ vẫn chậm, thì đơn vị thi công đó sẽ bị từ chối không nghiệm thu. Để đảm bảo chất lượng công trình, ngoài giám sát kỹ thuật A do Ban quản lý công trình thuê theo qui định của Nhà nước còn có giám sát viên cộng đồng do người hưởng lợi bầu chọn thường xuyên có mặt trên công trường để giám sát quá trình xây dựng và trực tiếp cùng với Ban quản lý công trình, Ban thi công và các cấp các ngành tổ chức nghiệm thu các khối lượng công việc hoàn thành theo giai đoạn, lập hồ sơ thanh toán, quyết toán công trình. Khác với nhiều chương trình, dự án xây dựng HTCS của các tổ chức quốc tế khác, giám sát viên cộng đồng trong chương trình của IFAD được trả thù lao cho những nỗ lực của mình. Mặc dù thù lao không nhiều nhưng cũng góp phần tăng cường tính trách nhiệm đối với công tác giám sát.

Người dân tham gia lao động được trả công theo khối lượng công việc được giao khoán cho từng xóm và được ứng trước một phần. Vật liệu khai thác tại chỗ như đá, cát, sỏi của các xóm được Ban quản lý công trình nghiệm thu và thanh toán cho từng xóm theo khối lượng đóng góp. Người dân tham gia xây dựng nội qui, qui chế khai thác sử dụng, duy tu bảo dưỡng, nâng cao tính bền vững của công trình.
Kết quả là trong vòng hơn một năm thực hiện phân cấp, dự án đã tạo việc làm cho hơn 3.650 lao động địa phương trong suốt thời gian thi công công trình. Trong đó có 49% lao động là các hộ nghèo và 62% là phụ nữ. Trong thời gian xây dựng người dân địa phương đã tham gia hơn 36.000 ngày công (Trong đó có 17.640 ngày công của người nghèo và 22.320 ngày công của phụ nữ) với số tiền nhân công gần 900 triệu đồng. Bình quân một ngày công là 25.000đ. Thu nhập của các hộ nông dân trong thời gian tham gia thi công công trình từ 100.000 đồng đến 1.100.000 đồng/ hộ, cá biệt có hộ thu được trên 3.000.000 đồng. Ngoài ra xã còn tiết kiệm được từ 10 đến 15% qua đơn giá vật liệu và do không phải xây dựng lán trại tạm cho nhân công ở như trong trường hợp các nhà thầu phải thuê công nhân từ nơi khác đến, không phải vận chuyển vật liệu từ xa đến, và nhờ chi phí quản lý và giá nhân công hợp lý, v.v. Điều quan trọng là qua thực hiện công trình phân cấp năng lực cho cán bộ từ thôn, xã và người hưởng lợi được nâng lên rất nhiều.

Các khâu từ lựa chọn công trình đến thực thi xây dựng cũng như tiếp nhận công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đều được thực hiện với sự tham gia của người dân nên đảm bảo tính dân chủ, thực hiện đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi’’. Đảm bảo công khai minh bạch về tài chính. Khai thác sử dụng được vật liệu tại chỗ của địa phương. Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, sử dụng được thời gian nông nhàn. Khoản tiết kiệm được do dân quyết định chi tiêu. Do người dân được tham gia trong toàn bộ quá trình và nhờ việc người dân có quyền quyết định, nên họ rất đồng tình. Tuy nhiên, do mô hình mới, cán bộ và nhân dân chưa quen, cộng với trình độ của cán bộ và người dân còn hạn chế nên phần nào ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả chương trình.

Bài học rút ra từ dự án HRDP là các cộng đồng nông thôn có đủ năng lực để xây dựng, giám sát thi công, tổ chức sử dụng và duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông thôn đơn giản, miễn là đảm bảo họ có được một môi trường thuận lợi về chính sách, thủ tục đơn giản và đảm bảo được nâng cao năng lực, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, đặc biệt là trong thời kỳ đầu; được chủ động về Tài chính, huy động nhân lực, vật lực sẵn có của địa phương, chủ động sáng tạo trong điều hành; đảm bảo tính dân chủ, minh bạch trong công tác quản lý, công khai đến tận người hưởng lợi các chỉ tiêu kỹ thuật và tài chính nhất là khối lượng, đơn giá các công việc mà người dân tham gia; sự phân cấp và tham gia giúp cho người dân nông thôn có thể xác định, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá các dự án phát triển; phân cấp hoạt động, phát triển và củng cố các thể chế cơ sở (nhóm tín dụng tiết kiệm, hội dùng nước, ban Phát triển thôn, xã, v.v.) là những yếu tố chính quyết định việc trao quyền cho người dân và cộng đồng địa phương, làm cho họ có thể trở thành động lực chính của sự phát triển; PRA có hiệu quả trong việc hướng vào người nghèo; nơi nào có năng lực và sự hợp tác hiệu quả giữa các tổ chức quần chúng và tổ chức dựa vào cộng đồng với chính quyền xã, huyện, tỉnh thì nơi đó có kết quả tốt hơn; các tổ chức quần chúng, đặc biệt là hội Phụ nữ có vai trò quan trọng trong việc thành lập được hàng ngàn nhóm tín dụng tiết kiệm - động lực chính trong việc huy động và phát triển năng lực địa phương; khả năng tiếp cận tín dụng của phụ nữ giúp họ tự tin hơn và được thừa nhận tại cộng đồng và thôn xóm.

3.1.2 Mô hình phân cấp quản lý trong dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng (CBRIP) của Ngân hàng Thế giới

Hiện tại Ngân hàng Thế giới đang giúp Việt Nam rất nhiều dự án phát triển nông thôn, trong đó có dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng (CBRIP). Mục tiêu tổng quát của dự án CBRIP là xoá đói, giảm nghèo ở gần 700 xã nghèo thuộc 13 tỉnh vùng dự án trong đó số xã thuộc chương trình 135 là 68%. Mục tiêu cụ thể là:

· Nâng cao năng lực lập kế hoạch đầu tư, quản lý dự án cho cán bộ và các đoàn thể, tổ chức xã hội tại các xã nghèo của 13 tỉnh;

· Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các xã nghèo, đặc biệt là các công trình hạ tầng qui mô nhỏ cấp thôn, bản nhằm cải thiện một bước dịch vụ công cho các thôn bản nghèo và người nghèo;

· Khuyến khích sự tham gia của người dân và tăng thu nhập bằng tiền cho người nghèo.

Dự án bắt đầu năm 2002 kết thúc năm 2007. Các hợp phần gồm cơ sở hạ tầng thôn, xã và liên xã (chiếm 87,2% tổng vốn đầu tư); nâng cao năng lực và đào tạo (7,3%); hướng dẫn lập kế hoạch và quản lý dự án (5,5%). Tổng vốn đầu tư 123,4 triệu USD, trong đó vay ODA 102,8 triệu và đối ứng từ ngân sách và đóng góp của dân là 20,6 triệu USD. Dân đóng góp bằng 5% giá trị công trình. 

Trong dự án này cộng đồng tham gia chủ yếu ở giai đoạn xây dựng kế hoạch, giám sát việc thực hiện, đóng góp công lao động và vật liệu tại chỗ, tham gia lao động được trả công, tổ chức sử dụng và duy tu bảo dưỡng công trình. Cộng đồng được tự quyết định sử dụng vốn của dự án cho những nhu cầu bức xúc nhất của mình. PRA được thực hiện ở tất cả các thôn để xác định nhu cầu ưu tiên của cộng đồng. Cộng đồng quản lý vốn đầu tư thông qua Ban Điều phối dự án xã, Ban giám sát xã và các tổ tự quản.

Cũng giống như dự án IFAD, CBRIP chú trọng đến công tác lập kế hoạch phát triển thôn, bản, xem đây là công cụ hữu hiệu để thu hút sự tham gia. Các cuộc họp thôn được tổ chức hàng năm để xác định ưu tiên đầu tư, mức và phương thức đóng góp để xây dựng và duy tu bảo dưỡng công trình. Toàn bộ vốn đầu tư cho cả chu kỳ 3 năm được thông báo trước để dân chọn công trình, qui mô đầu tư. Cộng đồng có toàn quyền quyết định các tiểu dự án. Trong các cuộc họp thôn của dự án CBRIP có ít nhất 80% số hộ tham gia trong đó nữ chiếm 50%. 

Khung 1. Tham vấn và các bước lập kế hoạch trong dự án CBRIP

	Bước 1
	Thành lập tổ chức địa phương
	· Giới thiệu dự án thông qua tờ rơi, áp phích;

· Hướng dẫn họp để chọn 2 đại diện thôn;

· Họp thôn để chọn 2 đại diện (1 nam, 1 nữ);

· Thành lập BĐPDAX;

· Tập huấn cho BĐPDAX.

	Bước 2
	Lựa chọn công trình
	· Họp thôn để lựa chọn tiểu dự án;

· Dự trù kinh phí tiểu dự án;

· Họp xã để chọn tiểu DA lần cuối;

· Họp thôn thông báo tiểu DA được chấp thuận.

	Bước 3
	Chuẩn bị và phê duyệt
	· BĐPDAX lập báo cáo đầu tư và tờ trình phê duyệt;

· Nộp huyện và tỉnh để phê duyệt;

· BQLDA tỉnh & BĐPDAX ký thoả thuận đầu tư TDA cấp xã;

· Họp thôn thông báo tiểu DA được tỉnh duyệt;

· Tạm ứng 50% vào tài khoản xã.

	Bước 4
	Thực hiện tiểu DA
	· Yêu cầu nhà thầu chào giá

· BĐPDAX lựa chọn nhà thầu;

· BĐPDAX ký HĐ với nhà thầu;

· Nhà thầu và dân địa phương xây dựng công trình;

· Huyện, tư vấn kỹ thuật và BGSX giám sát & kiểm tra chất lượng TDA.

	Bước 5
	Nghiệm thu, vận hành
	· BĐPDAX lập báo cáo nghiệm thu và đưa CT vào vận hành;

· BĐPDAX quyết toán kinh phí đầu tư;

· Nhóm Vận hành và duy tu quản lý CT.


Tuy nhiên, kết quả giám sát của dự án cũng cho thấy tỷ lệ người dân tham gia ở các thôn, xã lớn thường thấp hơn ở những thôn, xã nhỏ; các cuộc họp ở đó thường có chất lượng thấp và chưa thực sự chú ý đến sự tham gia của các hộ nghèo nhất; sự tham gia của phụ nữ trong việc ra quyết định thường bị hạn chế; người dân không được tham vấn trong việc thiết kế xây dựng. Đây là một yếu điểm không chỉ của riêng dự án CBRIP.

Cũng như dự án IFAD, trong dự án này, để giúp cộng đồng phát huy vai trò làm chủ, công tác tập huấn tăng cường năng lực rất được chú trọng. Vốn dành cho tập huấn tăng cường năng lực chiếm tỷ lệ đáng kể, khoảng 7,3% và được lấy từ nguồn vốn vay IDA. Điều này cho thấy quyết tâm của chính phủ trong việc tăng cường phân cấp quản lý đầu tư cho phát triển. Nội dung tập huấn cũng rất đa dạng, bao gồm nghiệp vụ quản lý dự án của cán bộ quản lý dự án huyện, xã, thôn như phát triển cộng đồng và qui trình lập kế hoạch có sự tham gia, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và chính sách môi trường, tái định cư; nghiệp vụ kế toán; kỹ năng giám sát, duy tu bảo dưỡng công trình của cộng đồng, v.v.

Cơ cấu tổ chức của dự án được thiết kế nhằm phát huy cao nhất vai trò làm chủ của cộng đồng, bao gồm Ban Quản lý dự án Trung Ương (CPMU), Ban Điều phối dự án Tỉnh (PPMU), Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật huyện (DPC), Ban Điều phối dự án xã, và Ban Giám sát xã. Mọi hoạt động của dự án diễn ra chủ yếu ở cấp xã. Như vậy, khác với dự án của IFAD, dự án CBRIP không trực tiếp làm việc với tỉnh mà thông qua CPMU. Tuy nhiên, trong dự án CBRIP, cấp huyện chỉ tham gia với tư cách hỗ trợ kỹ thuật, xem xét hồ sơ kỹ thuật, thiết kế dự toán công trình, giúp xã lập báo cáo đầu tư, hướng dẫn quản lý tài chính và lập hồ sơ thanh quyết toán. Ngoài ra, giống như chương trình của IFAD, các CF được tuyển để giúp xã lập kế hoạch, họp thôn, và trong nhiều trường hợp, giúp kế toán xã hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán. Huyện làm chủ đầu tư những dự án qui mô liên xã. Xã là chủ đầu tư tất cả các công trình của xã. Tuy nhiên, khác với IFAD, nơi mỗi xã có từ 1-2 CF được tuyển để hỗ trợ xã, 1 CF trong dự án CBRIP phụ trách 4-5 xã. 

Ban Điều phối dự án xã (BĐPDAX) có ít nhất 20 người, trong đó 2/3 là đại diện của các thôn. BĐPDAX gồm chủ tịch/phó chủ tịch UBND xã, đại diện các đoàn thể và hai đại diện từ mỗi thôn gồm 1 nam và 1 nữ do dân thôn bản bầu. So với Ban Phát triển xã của dự án IFAD thì BĐPDAX của CBRIP lớn hơn, nhiều thành phần hơn và chú trọng hơn đến vai trò giới.

Cũng giống như dự án IFAD, Ban giám sát xã (BGSX) do Chủ tịch Hội đồng nhân dân làm trưởng ban. Các uỷ viên gồm đại diện của các đoàn thể, trưởng thôn và dân làng có kinh nghiệm và do dân bầu. Ban này có trách nhiệm giám sát hàng ngày tại công trình thi công. Thành viên BGSX được tập huấn phương pháp giám sát các công trình hạ tầng. Bên cạnh một số địa phương công tác giám sát cộng đồng chưa được làm tốt phần lớn BGSX ở nhiều nơi tham gia rất tích cực, thậm chí còn hiệu quả hơn cả giám sát chuyên nghiệp. Nhiều nơi những sai sót trong khi thi công được phát hiện bởi giám sát cộng đồng chứ không phải giám sát kỹ thuật chuyên trách. 

Trong dự án CBRIP khoảng 10% tổng số vốn của các công trình cấp xã được dành để cộng đồng tự làm vừa để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương, vừa giúp cộng đồng thực hành thí điểm các bước lập dự án và hoàn thành thủ tục thanh quyết toán. Cộng đồng chỉ được tự thi công một số công trình kênh mương nội đồng, nhà văn hoá thôn - những công trình kỹ thuật đơn giản, đòi hỏi nhiều lao động, sử dụng vật liệu địa phương, thi công ở vùng sâu vùng xa không hấp dẫn nhà thầu từ nơi khác. Để cộng đồng có thể tham gia thi công công trình, CF và cán bộ hỗ trợ kỹ thuật huyện phải giúp cộng đồng trong việc lập và hoàn thành thủ tục hồ sơ thanh quyết toán. Qui định mới về chi tiêu do BQLDATƯ áp dụng cho trường hợp cộng đồng tự làm ký ngày 7/11/2005 cho phép các vật liệu tự khai thác tại xã không bắt buộc phải có hoá đơn. Người bán, người mua tự kê khai và xác định khối lượng nhưng giá mua không được cao hơn giá thị trường bình quân trên địa bàn huyện do UBND huyện xác nhận. Trường hợp trên địa bàn xã không có một số vật liệu xây dựng cần cho công trình thì BĐPDA xã mua và giao cho trưởng thôn hay ban tổ chức huy động dân xây dựng công trình. BĐPDA xã thanh toán tiền vật liệu khai thác tại chỗ và tiền công lao động cho người dân tham gia xây dựng công trình.

Sơ đồ 1. Các cấp quản lý của dự án CBRIP và luồng vốn


Sau khi báo cáo đầu tư được phê duyệt và có biên bản cam kết đóng góp từ cộng đồng,  50% tổng mức đầu tư được chuyển trực tiếp từ tài khoản đặc biệt của BQLDATƯ về tài khoản của các dự án xã mở tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp huyện. Nhà thầu được ứng trước 10% theo hợp đồng. Đối với công trình cộng đồng tự làm 80% vốn được chuyển về tài khoản xã nhưng cộng đồng cũng chỉ được tạm ứng 10%. Thực tế cơ chế tài chính hiện tại qui định cộng đồng có thể ứng trước 20% nhưng vì kế toán xã yếu nên PPMU chỉ cho ứng 10%. Kết quả tham vấn cộng đồng cho thấy cách làm này không góp phần cải thiện kỹ năng quản lý tài chính của xã và không được cộng đồng hoan nghênh. Trong lĩnh vực này cơ chế của IFAD thoáng hơn nhiều.

Các công trình hạ tầng của CBRIP có qui mô nhỏ cấp thôn bản, phục vụ trực tiếp cho 90% hộ nghèo. Việc quyết toán được làm dứt điểm ngay sau khi công trình được nghiệm thu. Thủ tục mua sắm rõ ràng, công khai minh bạch. Khoản tiết kiệm được do đấu thầu được để lại cho xã đầu tư thêm công trình khác. 

Phần lớn các công trình, mặc dù qui mô nhỏ, đều do nhà thầu làm. Công trình cấp xã thường có giá trị dưới 50.000 USD, được áp dụng hình thức chào giá cạnh tranh, không cần lập và phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Về nguyên tắc, BĐPDAX là người lựa chọn nhà thầu nhưng thực tế ở một số nơi, sự gợi ý từ phía cán bộ hỗ trợ huyện và PPMU được xã hiểu như là mệnh lệnh mà trong nhiều trường hợp BĐPDAX chấp nhận một cách miễn cưỡng. 

Trong quá trình thi công công trình, ngoài phần đóng góp của cộng đồng bằng công lao động hoặc vật liệu sẵn có tại địa phương, một số người dân trong thôn cũng được huy động để thực hiện các công việc đơn giản như dọn mặt bằng, vận chuyển vật liệu, trộn vữa, v.v. qua đó tăng thêm thu nhập.

Sau khi thi công, tất cả các công trình cấp xã được nghiệm thu và bàn giao cho cộng đồng sử dụng. Cộng đồng cử ra nhóm vận hành và quản lý, duy tu công trình. Các qui định chung về sử dụng và bảo dưỡng được đặt ra và mọi người tự giác tuân theo. Kinh phí duy tu bảo dưỡng do cộng đồng tự đóng góp. 

Khảo sát thực tế ở Huế, Quảng Nam và Thanh Hoá cho thấy các công trình hạ tầng thuộc dự án CBRIP nhìn chung đáp ứng nhu cầu của dân, có chất lượng tốt và được dân hoan nghênh. Tuy nhiên vẫn có những nơi có những công trình được thực hiện với chất lượng chưa tốt. Điều này sẽ được trình bày chi tiết trong Phần 4 sau đây.

3.1.3 Mô hình phân cấp quản lý trong Dự án Giảm nghèo khu vực miền Trung 

Dự án GNKVMT được thực hiện ở 4 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Kon Tum bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng phát triển châu á (ADB) trị giá 43,09 triệu đôla, vốn đối ứng của chính phủ, vốn góp của dân và viện trợ không hoàn lại của DFID. Mục tiêu tổng quát của dự án là đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn tổng hợp nhằm xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống bền vững ở các xã miền núi. Mục tiêu cụ thể nhằm cải thiện một cách ổn định, lâu dài an ninh lương thực hộ gia đình; tăng dần thu nhập hộ gia đình nghèo thông qua nâng cao năng suất nông nghiệp và tạo cơ hội có thu nhập từ các hoạt động phi nông nghiệp; phát triển năng lực cộng đồng để sử dụng và quản lý hiệu quả các nguồn lực tự nhiên; tăng cường năng lực của các cơ quan cung cấp dịch vụ, cơ quan hỗ trợ nhằm hưởng ứng các sáng kiến của cơ sở để mang lại dịch vụ tốt hơn cho các xã vùng cao. 

Dự án có 5 hợp phần, gồm An ninh lương thực, Tạo thu nhập, Phát triển cộng đồng, Tăng cường thể chế/nâng cao năng lực và hỗ trợ Quản lý dự án. Đây là dự án vốn vay thực hiện cơ chế phân cấp quản lý vốn trực tiếp xuống tỉnh, bỏ qua cấp quản lý tại huyện. Vốn vay của ADB được chuyển thẳng vào tài khoản Ban QLDA tỉnh mở tại ngân hàng thương mại. 

Trong dự án này cộng đồng tham gia quản lý toàn bộ đầu tư cho xây dựng HTCS, đầu tư cho phát triển sản xuất và phát triển cộng đồng. Vai trò làm chủ của cộng đồng thể hiện ở quyền ra quyết định sử dụng vốn vào những tiểu dự án nào, quyền được giám sát thi công công trình, giám sát việc sử dụng vốn, tham gia thực hiện những công trình có giá trị nhỏ dưới 150 triệu đồng, quyền được quản lý sử dụng và duy tu bảo dưỡng công trình. Cộng đồng thực hiện quyền quản lý của mình thông qua việc cử đại diện tham gia Ban quản lý dự án xã (BQLDA xã) và Ban giám sát xã (BGS xã). 
Cũng giống như dự án IFAD, CBRIP, dự án GNKVMT rất chú trọng đến việc thu hút sự tham gia quản lý của cộng đồng. Việc tập huấn tăng cường năng lực được đặc biệt chú ý. ở đây có cả 1 hợp phần phát triển cộng đồng và hợp phần tăng cường năng lực. TA và NGO được huy động trong giai đoạn đầu để giúp cộng đồng lập kế hoạch phát triển thôn bản (VDP), kế hoạch phát triển xã (CDP) cho thời kỳ 2006-2009, xây dựng và tăng cường năng lực cho các tổ chức địa phương để hỗ trợ quá trình phân cấp quản lý. 

BQLDA xã chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện các hoạt động của dự án trên địa bàn xã, là chủ tài khoản tạm ứng xã; là chủ đầu tư các tiểu dự án thuộc “tài khoản xã“ và các hoạt động khác theo uỷ quyền của UBND tỉnh, chủ trì thực hiện PRA, tổng hợp và đề xuất danh mục công trình đầu tư, mô hình SX, lập kế hoạch phát triển xã (CDP); tổ chức ký kết các hợp đồng đối với các hoạt động của dự án thuộc phạm vi quản lý của BQLDA xã; tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành, tổ chức bảo dưỡng, duy tu công trình; tổ chức thực hiện các mô hình SX nông nghiệp, phi nông nghiệp và công trình hạ tầng nhỏ kỹ thuật đơn giản; làm các thủ tục thanh quyết toán với đơn vị thi công và người hưởng lợi tham gia các hoạt động của dự án thuộc phạm vi mình quản lý; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về các hoạt động của dự án xã, tình hình thanh toán giải ngân từ tài khoản của xã cho UBND xã, UBND huyện và Ban QLDA tỉnh.

Ban QLDA xã mở tài khoản tạm ứng tại Kho bạc huyện và Chi nhánh Ngân hàng thương mại huyện để chi cho các hoạt động quản lý dự án và các hoạt động mà Ban QLDA xã trực tiếp làm Chủ đầu tư. Cộng đồng được tự thực hiện những tiểu dự án xây dựng HTCS có giá trị thấp, dưới 150 triệu đồng/công trình như nhà cộng đồng, đường nội thôn, đường ra nơi sản xuất, kênh mương nhỏ, ngầm bằng rọ đá, bể nước sinh hoạt, v.v. Thực tế cho thấy tại xã Thượng Nhật huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế tất cả các công trình đề xuất đều có giá trị lớn hơn 150 triệu đồng, vì vậy tỉnh làm chủ đầu tư, xã chỉ được thụ hưởng công trình sau khi hoàn thành. Ngược lại tại Kon Tum rất nhiều công trình đề xuất có giá trị quá nhỏ, trên dưới 20 triệu đồng. Điều này tốt ở chỗ cộng đồng có cơ hội được tham gia từ khâu đầu đến khâu cuối nhưng điểm hạn chế là ở chỗ vốn đầu tư bị xé lẻ, rất dễ dẫn tới tình trạng công trình mau chóng xuống cấp và không hiệu quả. Để thực hiện những tiểu dự án này xã được tạm ứng sao cho số dư trong tài khoản của xã ở mọi thời điểm không quá 150 triệu đồng. Về mức độ phân cấp, đây là dự án vốn vay có mức độ phân cấp mạnh, chỉ có 2 cấp quản lý là tỉnh và xã.

BGS xã có trách nhiệm giám sát toàn diện các hoạt động thuộc dự án được thực hiện trên địa bàn xã cả về số lượng và chất lượng, ví dụ như  PRA, đào tạo, đấu thầu, mua sắm, khảo sát, thiết kế, thực hiện mô hình, nghiệm thu, vận hành, khai thác, duy tu bảo dưỡng các công trình, giám sát việc huy động đóng góp của cộng đồng vào việc thực hiện dự án. 

Ban QLDA tỉnh chịu trách nhiệm chung trước UBND tỉnh về việc thực hiện dự án; Nhóm hỗ trợ kỹ thuật huyện (DST) có trách nhiệm hỗ trợ Ban QLDA tỉnh triển khai hoạt động kế hoạch dự án tại các xã; hỗ trợ UBND xã, Ban QLDA tỉnh các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng, thủ tục quản lý tài chính, giải ngân để triển khai thực hiện, giám sát thanh quyết toán, nghiệm thu các hoạt động dự án tại các xã; hướng dẫn ban giám sát xã về kỹ thuật và quy trình giám sát; phối hợp với các tổ chức chuyên môn thực hiện PRA, đào tạo lập CDP, xây dựng các tiểu dự án hạ tầng và mô hình SX, tham quan, học tập. 

Như vậy, về cơ chế quản lý vốn thì dự án này có phần giống và không giống như mô hình của IFAD, cũng bỏ qua cấp trung ương, nhưng khác ở chỗ bỏ qua cả cấp huyện trong khi trong dự án của IFAD cấp huyện vẫn có Ban Quản lý dự án. Dự án này cũng chú trọng huy động và đào tạo các cán bộ hỗ trợ cộng đồng (CF) để giúp cho xã thực thi dự án. Mỗi xã có 1-2 CF, 1 nam và 1 nữ. Tuy nhiên, CF do NGO tuyển và trả lương. Đây cũng là vấn đề cần phải tính đến khi NGO rút trước khi dự án kết thúc. Kết quả khảo sát ở Kon Tum cho thấy một số xã cho rằng CF được trả lương cao là để làm thay họ nên đẩy hết trách nhiệm cho CF, không xem CF là những người hỗ trợ họ thực hiện dự án. Một số xã chưa tích cực cộng tác với CF. 

Trong hợp phần An ninh lương thực và Tạo thu nhập có nhiều mô hình trình diễn về kỹ thuật nuôi cá giống, nuôi trâu, bò, lợn, thỏ sinh sản; kỹ thuật thâm canh lúa nước, ngô lai, vườn ươm tổng hợp, v.v. Cộng đồng quản lý nguồn vốn này bằng cách thành lập các nhóm sở thích, xây dựng qui chế sử dụng và quản lý nguồn vốn này dưới hình thức quay vòng trong nhóm hộ. Nhóm tự bình xét xem ai xứng đáng được nhận hỗ trợ trước dựa trên các tiêu chí do nhóm thống nhất nhằm mục đích vừa hỗ trợ phát triển kinh tế của thành viên đồng thời bảo toàn vốn. Tới nay tại Kon Tum đã có hàng trăm nhóm sở thích được thành lập và đi vào hoạt động. Tuy nhiên, việc cung ứng đầu vào cho các mô hình dự án hiện tại vẫn do Ban QLDA tỉnh thực hiện. Nhiều khi giống cây trồng được xe chở tới trong khi cán bộ hỗ trợ kỹ thuật huyện chưa thông báo kịp với thôn làm cho trưởng thôn lúng túng trong xử lý.

3.2 Cộng đồng với Chương trình 135 

Chương trình 135 là một trong số rất ít chương trình sử dụng vốn ngân sách được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về việc sử dụng vốn hiệu quả và khả năng thu hút sự tham gia của cộng đồng. Tuy vậy, so với các dự án vốn vay và viện trợ không hoàn lại thì Chương trình 135 còn cần phải có những điều chỉnh mạnh hơn nữa nhằm huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng. 

Chương trình 135 chính thức đi vào hoạt động từ 1999 và kết thúc giai đoạn 1 năm 2005 với mục tiêu: Nâng cao nhanh đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa; tạo điều kiện để đưa nông thôn các vùng này thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, chậm phát triển, hoà nhập vào sự phất triển chung của cả nước; góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng. Đến năm 2005, diện đầu tư cho chương trình là 2.412 xã của 330 huyện thuộc 52 tỉnh. Ngân sách TW đầu tư 2.277 xã thuộc 43 tỉnh, NSĐP đầu tư 12 tỉnh cho 135 xã.

Cơ cấu tổ chức 

Cấp trung ương: Ban chỉ đạo chương trình 135 do Phó thủ tướng làm trưởng ban. Uỷ ban Dân tộc làm phó ban thường trực và các thành viên từ các bộ ngành liên quan.

Cấp tỉnh: Ban chỉ đạo Chương trình 135 do 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Trưởng ban Dân tộc làm phó ban Thường trực chương trình, các thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo các ngành liên quan (KH và ĐT; Tài chính; Kho bạc Nhà nước; Xây dựng; Giao thông; NN và PTNT; LĐ TBXH; ĐCĐC; Thương mại; Ytế. 

Cấp huyện:  Ban quản lý Chương trình 135, do Chủ tịch UBND làm Trưởng ban. Từ năm 2002 thực hiện theo Thông tư số: 666/TTLT và Hướng dẫn: 3063/UB-MN của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện là Chủ đầu tư, Trưởng ban quản lý CT 135 là Phó Chủ tịch UBND huyện; Ban quản lý chương trình có con dấu riêng và có từ 3-5 cán bộ tham gia. Chủ tịch UBND các xã được đầu tư theo CT135 là thành viên Ban quản lý.

Cấp xã: Ban chỉ đạo CT 135 cấp xã hoạt động như cấp huyện. Ban giám sát xã do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng ban; các thành viên là đại diện của các tổ chức đoàn thể như MTTQ, Hội nông dân; Hội cựu chiến binh xã. Ban Giám sát xã có nhiệm vụ giám sát suốt quá trình đầu tư xây dựng các công trình. 

Mặt được trong huy động cộng đồng

Sau khi ban hành Thông tư số 666, nhiều tỉnh đã phân cấp cho cấp huyện quyết định đầu tư, phê duyệt dự toán, chỉ định thầu đến 1 tỷ đồng và giao cho xã làm chủ đầu tư, do vậy diện xã làm chủ đầu tư tăng dần hàng năm. Sự phân cấp trên đã tạo điều kiện chủ động cho cấp huyện, xã trong việc xây dựng kế hoạch, lồng ghép sử dụng nguồn vốn có hiệu quả đồng thời nâng cao năng lực quản lý của cấp xã. Từ mô hình tỉnh Tuyên Quang năm 2000 có 56 xã làm chủ đầu tư, đến nay có 442 xã làm chủ đầu tư chiếm 18% tổng số xã của chương trình. Việc phân cấp thanh toán vốn tại Kho bạc Nhà nước huyện đã tạo điều kiện rất tích cực đối với việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, đồng thời tạo điều kiện cho cơ quan quản lý tài chính kiểm soát vốn đầu tư chặt chẽ hơn. 

Chương trình 135 được các tầng lớp nhân dân vùng dân tộc miền núi, các tổ chức đoàn thể xã hội đồng tình ủng hộ và tham gia, tạo ra một phong trào sâu rộng về công tác xây dựng, giám sát chương trình. Chương trình có tính xã hội hoá cao, đã tạo điều kiện cho nhân dân được tham gia hầu hết quá trình thực hiện đầu tư, từ việc tham gia lựa chọn công trình đầu tư, đến tham gia giám sát thực hiện và vận hành quản lý, duy tu bảo dưỡng. Những năm qua, nhân dân đã phát hiện nhiều công trình kém chất lượng, không phát huy hiệu quả đã giúp các cơ quan quản lý kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, phát huy được ý thức trách nhiệm của cộng đồng và được nhân dân tự giác hưởng ứng, đồng tình ủng hộ và tích cực thực hiện nên đạt kết quả tốt.

ở cả hai điểm khảo sát trong hai tỉnh Thanh Hoá và Thừa Thiên Huế người dân tham gia các công việc đơn giản như khai thác, vận chuyển vật liệu, tham gia lao động, đào đắp, san nền... Việc này đã góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, đặc biệt là người nghèo. Ngoài xây dựng HTCS thiết yếu cho các xã nghèo, hợp phần hỗ trợ sản xuất mặc dù chiếm tỷ lệ khiêm tốn (3-4% tổng vốn đầu tư) nhưng cũng đóng góp thiết thực vào việc tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người nghèo.

Ban chỉ đạo, Cơ quan thường trực chương trình, các bộ, ngành, UBND các cấp đã tổ chức các hoạt động giám sát, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chương trình tại các xã; Chính phủ đã chỉ đạo Kiểm toán Nhà nước, thực hiện kiểm toán chương trình ở 11 tỉnh; Thanh tra Nhà nước đã tiến hành thanh tra các vụ việc vi phạm ở 34 tỉnh và đã phát hiện, kiến nghị xử lý vi phạm và thu hồi tài sản cho Nhà nước. Hội đồng Dân tộc Quốc hội đã trực tiếp kiểm tra giám sát tại 76 xã, 34 huyện của 10 tỉnh. Việc coi trọng kiểm tra giám sát đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng ở nhiều địa phương.

Hạn chế của chương trình 135 trong việc thu hút sự tham gia của cộng đồng

Trong giai đoạn I của Chương trình 135 hầu như chưa có một văn bản cụ thể nào quy định về huy động cộng đồng tham gia quản lý đầu tư. Tư tưởng dân chủ, công khai, minh bạch... chỉ được lồng ghép vào một số văn bản hướng dẫn trong quá trình thực hiện chương trình.

ở một số huyện, hoạt động giám sát, kiểm tra, đánh giá tình hình tại các xã còn nặng về hình thức, mang tính thống kê đơn thuần, chưa đánh giá cụ thể về hiệu quả sử dụng, ít kiến nghị đề xuất ngoài việc đề nghị tăng vốn, giảm đóng góp của nhân dân, kéo dài thời gian chương trình, v.v. không phát hiện mặt yếu kém của việc thực hiện chương trình ở cơ sở. Phần nhiều những sai phạm do nhân dân phát hiện. Nhiều huyện chưa ban hành quy định về quản lý, vận hành duy tu bảo dưỡng, hoạt động của ban giám sát xã; chậm thay đổi cơ cấu đầu tư. 

Phân bổ vốn nặng về bình quân theo xã. Địa bàn của chương trình có nhiều vùng khó khăn khác nhau, nhất là đối với các huyện vùng cao, vùng biên giới nhưng có cùng định mức phân bổ vốn đầu tư như các huyện vùng thấp, thuận lợi hơn. Mức bình quân vốn cho 1 xã là con số mang tính kế hoạch, song thực tế 7 năm qua khi phân bổ vẫn theo mức bình quân chưa xét điều kiện thực tế: diện tích, dân số, khoảng cách tới trung tâm của từng xã. Còn lãng phí trong quá trình đầu tư... 

Sự phân cấp chưa mạnh. Có huyện chưa phân cấp cho xã nào làm chủ đầu tư. Huyện vẫn muốn giữ quyền quyết định, ngại công khai, làm ảnh hưởng đến vai trò của UBND xã và biến cấp xã trở thành thụ động trong quá trình thực hiện chương trình. Tỷ lệ xã làm chủ đầu tư chưa cao, nhiều nơi còn mang tính hình thức, huyện làm thay xã, không phát huy tác dụng phân cấp. Vai trò của người dân, của cộng đồng trong quản lý đầu tư còn mờ nhạt. Từ năm 2003 Thanh Hoá đã phân cấp cho 50/102 xã trực tiếp làm chủ đầu tư Chương trình 135. Thừa Thiên Huế phân cấp cho 8/32 xã làm chủ đầu tư. Tại Quảng Nam, các huyện còn ngần ngại phân cấp cho xã làm chủ đầu tư. Giai đoạn 1 chỉ có 1/63 xã tham gia chương trình được phân cấp và hiện tại xã này đã ra khỏi chương trình. Nhiều nơi còn thiếu sáng tạo, vận dụng cho phù hợp với thực tế của địa phương... làm giảm hiệu quả chương trình. 

Khảo sát thực tế ở Thanh Hoá và Thừa Thiên Huế cho thấy chưa có một cơ chế rõ ràng, cụ thể cho việc huy động cộng đồng tham gia ở tất cả các khâu của quá trình thực hiện chương trình. Điều này đã dẫn đến tình trạng chủ đầu tư phó mặc cho bên nhận thi công thực hiện. Nhiều xã việc lựa chọn công trình để đầu tư ít được thảo luận rộng rãi với dân. Việc lựa chọn công trình được huyện hướng theo qui hoạch từ trước và chỉ đưa ra tham khảo dân một cách hình thức, chưa công khai giao việc cho dân, công khai phần việc giao và lựa chọn nhà thầu xây dựng... chính vì vậy ở một số nơi nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát người dân cho rằng đó là công trình của nhà nước, và đương nhiên trách nhiệm duy tu bảo dưỡng là thuộc về nhà nước. Vai trò của người dân, của cộng đồng trong việc lựa chọn công trình đầu tư, trong việc theo dõi, giám sát, đánh giá duy tu bảo dưỡng... chưa được phát huy đầy đủ như những quy định trong các văn bản pháp lý đã ban hành, điều đó phần nào đã ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng của các công trình đầu tư. Chính vì thiếu sự tham gia của cộng đồng trong quá trình lập kế hoạch, quy hoạch, đóng góp nguồn lực, kiểm tra giám sát... nên đã dẫn đến nhiều công trình không phát huy hết tác dụng, chất lượng không bảo đảm.

Nguyên tắc: “xã có công trình, dân có việc làm” đã được thực hiện nhưng kết quả còn rất hạn chế. Việc huy động nguồn lực trong dân, trong các tổ chức kinh tế - xã hội và trong cộng đồng đạt kết quả thấp, nhiều nơi thông tin này chưa được phổ biến đầy đủ và người dân chưa được tham gia hoặc có tham gia nhưng với mức độ hạn chế.

Hộp 1. Lao động được trả công

Những việc mang tính kỹ thuật được trả công cao thường do người từ nơi khác tới làm. Để chủ động về nhân lực, nhà thầu nào cũng có đội thợ kỹ thuật riêng của mình. Người dân địa phương chỉ được tham gia những công việc vặt mang tính thủ công như đào đất, san nền, vận chuyển đất, đá, nguyên vật liệu tới chân công trình. Mỗi công trình HTCS cấp xã chỉ mang lại khoảng 15-30 ngày lao động được trả công cho người dân địa phương. 

Nhóm cán bộ huyện Như Xuân - Thanh Hoá và nhóm cán bộ xã Thượng Nhật huyện Nam Đông - Thừa Thiên Huế

Công tác truyền thông, trao đổi và chia sẻ thông tin chưa tốt, mới chỉ thiên về một chiều từ trên xuống. Việc giải thích, phổ biến để làm rõ vai trò, trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của người hưởng lợi để từ đó người dân hiểu, đồng thuận trong tham gia quản lý còn nhiều hạn chế.

Một khó khăn rất lớn ảnh hưởng trực tiếp đến sự tham gia của cộng đồng vào quá trình thực hiện chương trình 135, đó là mặt bằng dân trí ở vùng đặc biệt khó khăn rất thấp; điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tham gia của cộng đồng.

Thiếu đội ngũ cán bộ được trang bị đầy đủ kiến thức về lập kế hoạch có sự tham gia, cán bộ phát triển cộng đồng ở cấp xã, thôn/ bản và đặc biệt là cán bộ am hiểu những kiến thức về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, giám sát thực hiện chương trình. Năng lực cán bộ thực hiện chương trình (Đặc biệt là cấp xã) còn hạn chế về số lượng, chất lượng, chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, giám sát kỹ thuật khi thi công công trình còn yếu kém, phụ thuộc vào các nhà thầu xây dựng trong công tác xử lý hồ sơ...

Đào tạo cán bộ chưa được quan tâm đúng mức. Kinh phí dành cho đào tạo chỉ chiếm khoảng 0,83% tổng vốn đầu tư, trong khi đó các chương trình vốn vay khác của chính phủ hợp phần này chiếm tới 7-9%. Trong các chương trình, dự án của NGO đầu tư cho lĩnh vực này còn cao hơn nhiều. Tại Thanh Hoá, trong tổng số vốn đầu tư cho chương trình là 381.284,956 triệu đồng thì 2 dự án Xây dựng CSHT và TTCX chiếm 360.315,956 triệu đồng (94,5%); dự án phát triển sản xuất: 13.172 triệu đồng (3,45%); Dự án đào tạo cán bộ: 3.597 triệu đồng (0,95%) (con số này ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam tương ứng là 939 triệu đồng, chiếm 0,74%; 1.765 triệu đồng, chiếm 0,62% tổng vốn đầu tư). Đối với các xã ĐBKK, thời gian đầu vấn đề bức xúc nhất ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống đồng bào là CSHT, tuy nhiên khi CSHT đã được cải thiện một bước thì chương trình cần phải thay đổi về cơ cấu các nhiệm vụ.

Dự án đào tạo cán bộ mới được triển khai ở mức bồi dưỡng, tập huấn. Nội dung, tài liệu giảng dạy chậm được cải tiến, đổi mới và còn chồng chéo với các nội dung của các sở, ban ngành khác. Dự án phát triển sản xuất trong quá trình thực hiện còn nhiều lúng túng. 

Bảng 1. Cơ cấu đầu tư vốn chương trình 135 tại các tỉnh










ĐVT: triệu đồng

	#
	Dự án
	Thanh Hoá
	T.T. Huế
	Quảng Nam

	1
	Xây dựng CSHT
	360.315,956
	86.328,209
	200.555,000

	2
	TTCX
	
	30.886,865
	69.329,000

	3
	Sắp xếp dân cư
	4.200,000
	8.293,120
	7.497,000

	4
	Phát triển SX, tiêu thụ SP
	13.172,000
	
	5.408,000

	5
	Đào tạo cán bộ thôn, xã
	3.597,000
	939,000
	1.765,000


(Nguồn: Báo cáo tổng kết 7 năm thực hiện CT 135 các tỉnh T.T. Huế, Thanh Hoá, Quảng Nam)

Trên địa bàn xã 135 có nhiều chương trình, dự án cùng đầu tư song chưa có một cơ chế quản lý thống nhất. Mỗi chương trình, dự án đều có cơ quan chủ trì riêng, cơ chế quản lý khác nhau do đó việc lồng ghép các chương trình dự án rất khó khăn. Một số cán bộ tỉnh, huyện được phỏng vấn còn thẳng thắn trả lời rằng việc lồng ghép là điều không tưởng. Trên thực tế việc này chỉ được thực hiện ở mức độ nhất định, chủ yếu là phép cộng kết quả thực hiện từng chương trình, dự án trên địa bàn, chưa phát huy được sức mạnh của nguồn lực. Việc đánh giá hiệu quả tổng hợp, hiệu quả sử dụng các nguồn vốn và mức độ thất thoát vốn lồng ghép ngoài số vốn CT135 rất khó khăn. Kết quả kiểm tra của Thanh tra Nhà nước tỉnh Thanh Hoá cho thấy tỷ lệ thất thoát vốn của CT135 ở đây khá thấp (3,6%) so với dự toán được duyệt, song một vài nơi đã có biểu hiện tồn tại, hạn chế trong quản lý vốn.

Một số nơi đã để xảy ra vị phạm chất lượng công trình; chất lượng kém, hư hỏng phải sửa chữa tốn kém, công trình không phát huy hiệu quả. Công tác lập quy hoạch, lập dự án, báo cáo đầu tư, khảo sát thiết kế ở một số cơ quan tư vấn, một số huyện chưa phù hợp thực tế, không đảm bảo chất lượng. Công tác chỉ đạo thi công, giám sát, nghiệm thu chưa chặt chẽ, chưa tuân thủ đầy đủ quy định của Nhà nước, còn nhiều sai sót bất cập.

Công tác quản lý vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình sau nghiệm thu chưa được quan tâm thực hiện. Việc duy tu bảo dưỡng công trình sau khi bàn giao đưa vào sử dụng ít được các huyện quan tâm. Công trình xây song nghiệm thu bàn giao là kết thúc quá trình đầu tư. Hầu hết những công trình của CT135 có quy mô nhỏ, cấp thấp, dễ hư hỏng, trực tiếp phục vụ nhân dân tại xã, thôn bản, không có nguồn lực từ Nhà nước để duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa, trong khi đó nguồn lực trong dân mà chủ yếu là công lao động, lại rất hạn hẹp.

Chương trình đã huy động được nhiều nguồn lực song chưa xứng đáng với tầm vóc của chương trình, nhiều địa phương cơ sở cũng còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ cấp trên và khoán trắng cho Nhà nước. Việc huy động nguồn lực tham gia trong dân cũng đạt kết quả thấp. Không có số liệu thống kê về kết quả huy động nội lực trong dân nhưng đánh giá của các tỉnh đều khẳng định là kết quả rất thấp, hình thức chưa đa dạng, chưa xứng đáng với nội lực sẵn có trong dân.

Chương trình 135 giai đoạn II, bao gồm 4 hợp phần, trong đó hợp phần đào tạo, nâng cao năng lực là hợp phần khá quan trọng giúp người dân, cán bộ có điều kiện nâng cao năng lực, đặc biệt là cấp xã, thôn bản. Chính vì vậy, nguồn lực cân đối cho hợp phần này tăng gấp gần 10 lần giai đoạn I và sẽ còn được tiếp tục tăng thêm; song song với việc tăng nguồn lực UBDT đang thiết kế một chương trình đào tạo rất đặc thù, để cộng đồng có nhiều cơ hội hơn trong việc tiếp cận, tham gia vào tất cả các khâu của quá trình thực hiện  chương trình.

Chương trình 135 đã được điều chỉnh để hỗ trợ hiệu quả hơn sự phát triển của các xã đặc biệt khó khăn thuộc miền núi và vùng dân tộc thiểu số. Phân bổ ngân sách cho khuyến nông, khuyến lâm và hỗ trợ đã tăng đáng kể, từ 3-4% lên khoảng 20%, phản ảnh sự thừa nhận rằng để giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số thì chỉ đầu tư vào hạ tầng cơ sở là chưa đủ, cần phải nỗ lực nhiều hơn để cải thiện sinh kế cho họ. Vốn phân bổ cho vận hành và bảo dưỡng công trình hạ tầng cơ sở cũng đã được nâng lên tới khoảng 10%, cho phép giảm gánh nặng đóng góp của địa phương là những xã vốn đã nghèo. Chương trình sửa đổi cũng trao quyền kiểm soát lớn hơn cho cấp xã, thậm chí cấp thôn với các biện pháp tăng cường sự tham gia và năng lực lựa chọn các công trình, địa điểm, thiết kế kỹ thuật và giám sát thi công. Giai đoạn 2 cũng dành nhiều nỗ lực thúc đẩy sự tiếp cận thông tin cho cộng đồng, xem đây là công cụ chủ chốt nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình và tính công khai minh bạch.

3.3 Cộng đồng tham gia phong trào xây dựng cơ sở hạ tầng 
Trong giai đoạn 2000-2005, bằng nhiều nguồn vốn của Trung ương, địa phương và nhân dân đóng góp, các tỉnh đã tiến hành xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng thông qua các phong trào sâu rộng như: giao thông nông thôn, kiên cố hoá kênh mương, hệ thống điện nông thôn, cấp nước sinh hoạt và vệ sinh nông thôn, kiên cố hoá trường học, trạm y tế ... Tỷ lệ huy động sức dân phụ thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội và thu nhập của người dân ở mỗi địa phương, tuy nhiên phần hỗ trợ của nhà nước thường không quá 70% tổng vốn đầu tư. Trong phòng trào này, UBND xã đóng vai trò đầu mối tiếp nhận hỗ trợ của Nhà nước để xây dựng trường học, nhà trẻ và trạm y tế, đồng thời phối hợp với các tổ chức như Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, v.v tổ chức vận động nhân dân tham gia đóng góp để xây dựng các công trình. Kết quả đến nay đã có trên 98% số xã có đường ô tô đến trung tâm, 61,3% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trên 75% diện tích đất nông nghiệp được tưới tiêu, 82% số xã có điện sinh hoạt (Bộ NN&PTNT, 2006). 

3.3.1 Mô hình cộng đồng làm đường giao thông nông thôn 

Đây là một điển hình trong việc phát huy nội lực của cộng đồng. Mô hình này là bằng chứng cho thấy chương trình nào đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của cộng đồng, có cơ chế hỗ trợ công khai, minh bạch thì sẽ huy động được nhiều người dân tham gia và do đó sẽ càng hiệu quả. 
Xây dựng đường giao thông nông thôn đã trở thành phong trào ở hầu hết các tỉnh đồng bằng sông Hồng, Bắc trung bộ và Trung du miền núi phía Bắc. Thái Bình là một trong số các tỉnh đã sớm phát triển phong trào và đã nhựa hoá và bê tông hoá hoàn toàn hệ thống đường giao thông nông thôn. Tại các thôn xóm, nhân dân tự đóng góp xây dựng đường bê tông, Nhà nước chỉ hỗ trợ kinh phí từ 25-30%. Huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng cơ chế hỗ trợ các xã đồng bằng trung du theo tỷ lệ 6:2:2 (nhân dân góp 60%, xã hỗ trợ 20%, huyện hỗ trợ 20%) các xã miền núi cơ chế hỗ trợ 5:1:4. 

Phong trào xây đường giao thông nông thôn tại tỉnh Hà Tĩnh được phát động mạnh và đến nay đã nhựa hoá và bê tông hoá được 1.678 km với tổng giá trị 757,43 tỷ đồng trong đó nhân dân đóng góp 684,33 tỷ đồng chiếm 90,23%, ngân sách tỉnh hỗ trợ 5%, ngân sách huyện hỗ trợ 4,4%. 100% các xã của Hà Tĩnh đã có đường ô tô đến trung tâm xã.

Để phát triển giao thông liên thôn/bản Tỉnh Hà Giang chỉ hỗ trợ 30% chi phí dưới hình thức cấp miễn phí thuốc nổ, dân đóng góp chủ yếu bằng công lao động phá đá mở đường. Mỗi hộ làm 4 mét dài. Kết quả là 11/12 thôn, bản của xã Cán Chu Phì có đường liên thôn, bản tới trung tâm xã (đường cấp phối), tổng chiều dài 23 km, rộng 2-2,5 mét, giá trị xây dựng khoảng 4,6 tỉ đồng. Từ năm 2000-2005 bằng nguồn vốn chương trình 135 huyện Quản Bạ đã làm được 15,3 km đường bê tông nông thôn, mở 187 km tuyến đường mới trong đó có 100 km đường giao thông nông thôn loại B và 87 km đường dân sinh. Tới nay 9/13 xã trong huyện Quản Bạ đã có đường nhựa đi qua và 97/104 thôn bản đã có đường ô tô. 18/18 xã và thị trấn trong huyện Mèo Vạc đã có đường ô tô đến trung tâm xã. Đường dân sinh liên xã, liên thôn bản đã được đầu tư mở mới được hơn 404,1 km với 161 thôn bản đã có đường ô tô, đường dân sinh đi qua, chiếm 82,56% tổng số thôn, bản. 
Tỉnh Phú Thọ có chủ trương hỗ trợ xi măng cho các địa phương, mức hỗ trợ theo tấn/km (khoảng 130-140 tấn xi măng cho 1 km đường tuỳ thuộc độ dày, bề rộng đường), hỗ trợ làm đường đá dăm cho các địa phương còn nghèo và khó khăn 42,6 triệu đồng/km; đường cấp phối hỗ trợ 33 triệu đồng/km. Lúc đầu để khuyến khích các cộng đồng đi đầu trong phong trào, ngoài xi măng tỉnh còn hỗ trợ 10 triệu đồng/km đường. Tổng vốn huy động cho xây dựng hạ tầng cơ sở trong 5 năm đạt 15,38 nghìn tỷ đồng, tăng 31,9%/năm và tăng trên 3,5 lần so với giai đoạn 1997 - 2000; trong đó vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước chiếm 53,1%, tăng bình quân 24,8%/năm (đầu tư của tỉnh chiếm 23,3%, tăng 28,1%/năm; đầu tư qua Bộ, ngành chiếm 29,8%; tăng 22,3%/năm); vốn đầu tư khu vực dân cư, tư nhân chiếm 27,4%; vốn đầu tư nước ngoài chiếm 19,5%.

Tại xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao, Phú Thọ trước khi triển khai chương trình GTNT, chính quyền xã tạo điều kiện để nhân dân của các khu dân cư được họp bàn, xây dựng kế hoạch và thống nhất hình thức tổ chức triển khai. Người dân được tham gia vào hầu hết các bước, từ lập kế hoạch đến tổ chức thi công, giám sát chất lượng công trình, kiểm tra tài chính. Chính quyền xã chịu trách nhiệm tiếp nhận vốn hỗ trợ từ huyện, tổ chức kiểm tra đôn đốc, cùng với dân giám sát chất lượng công trình, làm thủ tục nghiệm thu thanh quyết toán với huyện. 

Trong chương trình bê tông hoá giao thông nông thôn, ngoài phần hỗ trợ của tỉnh là toàn bộ xi măng cần thiết huyện Lâm Thao hỗ trợ thêm từ 3-5 triệu đồng/km đường liên thôn (tuỳ theo cấp đường), còn lại dân đóng góp công lao động, cát sỏi. Tính đến nay 100% đường liên thôn của xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao đã được bê tông hoá. Cả xã có 6,25 km đường liên thôn có chiều rộng từ 4-5 m. Khu dân cư số 5 thuộc xã Sơn Dương có 800 m đường liên thôn. Được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ xi măng và 3 triệu đồng (chiếm 40% tổng giá trị), khu dân cư đã tiến hành họp dân và thống nhất mức đóng góp bình quân mỗi hộ là 90.000 đồng ngoài công lao động khoán cho mỗi hộ. Riêng những hộ có nhà nằm cạnh đường và có xe công nông hoặc có xe cơ giới lớn thì phải đóng nhiều hơn. Đến nay toàn bộ tuyến đường đã được thi công xong bởi chính người dân trong khu dân cư, với chất lượng được đánh giá là tốt.

Giống như nhiều xã khác của huyện Lâm Thao, tại Xã Cao Xá, các khu dân cư tự tổ chức họp dân bàn cách thực hiện và thống nhất hình thức đóng góp. Hầu hết các tuyến đường liên thôn đều do dân các thôn tự thi công, xã đóng vai trò quản lý, hỗ trợ và giám sát đánh giá quá trình thực hiện. Tính bình quân mỗi km đường liên thôn tỉnh hỗ trợ 43% (chủ yếu bằng xi măng), dân đóng góp 57% bằng công lao động, nguyên vật liệu sẵn có, tiền mặt. Kết quả là đến nay đã có 15/23 khu dân cư có 100% đường liên thôn được bê tông hoá. Trong giai đoạn 2001-2005 đã đầu tư xây dựng được 15,5 km đường bê tông với tổng trị giá 4 tỷ đồng, trong đó nhà nước chỉ hỗ trợ 1,72 tỷ đồng, dân đóng góp 2,28 tỷ, chiếm 57%. 

Xã Hương Nén, huyện Tam Nông, Phú Thọ cũng quán triệt tới từng người dân phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”, và “phát huy nội lực là chính”. Cách làm chung của xã cho các chương trình này là xã thành lập Ban chỉ đạo, thông báo cho các khu hành chính (thôn) biết về chương trình. Sau khi nhận được thông báo hỗ trợ của Nhà nước từ phía xã, Trưởng khu tổ chức họp dân để thống nhất cách làm và mức đóng góp. Khu thành lập tiểu ban chỉ đạo của khu (Ban xây dựng công trình) gồm từ 9-11 người. Khu tự họp dân để bàn bạc, lập dự án, dự trù kinh phí, xây dựng kế hoạch, quyết định hình thức và định mức đóng góp. Làm ở đâu, qui mô thế nào, bề dày, chiều dài bao nhiêu là do nhóm hộ hay khu dân cư đề xuất. Tỉnh hỗ trợ toàn bộ xi măng, dân tự nguyện đóng góp công lao động và 25-60 nghìn đồng/khẩu để mua cát sỏi. Khu gửi dự án lên xã, xã về kiểm tra, duyệt. Căn cứ vào đề nghị của các khu và nhóm hộ, hàng năm xã lên kế hoạch và gửi lên huyện. Huyện phân bổ chỉ tiêu, nếu đủ thì huyện duyệt tất, nếu thiếu thì sẽ lựa chọn để phân bổ. Tiểu ban liên hệ mua cát sỏi, bà con trong khu tự làm. Ban chỉ đạo của xã hướng dẫn kỹ thuật. Trong dân có nhiều người là thợ xây nên họ hiểu ngay khi được hướng dẫn. Khu cử ra 2-3 người giám sát hoạt động và sự chỉ đạo điều hành của chính tiểu ban do dân bầu. Đối với những hộ quá nghèo và neo người nếu được toàn thể dân trong khu nhất trí thì có thể được miễn đóng góp. Hộ nghèo có lao động được huy động ngày công tăng lên để bù lại khoản đóng góp bằng tiền mà hộ không có để nộp. Chính quyền xã tổ chức giám sát, đánh giá và làm thủ tục thanh quyết toán với huyện. Sau khi thi công các khu tự phân công trách nhiệm duy tu bảo dưỡng. Hàng tháng, quí, năm các khu tổ chức vệ sinh môi trường, phát dọn cống rãnh. Khi có đoạn đường nào bị sạt lở khu huy động người ra vá lại đường. Trong mùa mưa, để bảo vệ đường, khu qui định không cho xe công nông chạy qua. Điều này được toàn thể người dân trong khu tán thành và tự giác thực hiện. Năm 2002 xã Hương Nén được giao chỉ tiêu 6 km, nhưng do một số xã khác không làm nên xã được tăng thêm chỉ tiêu và đã làm được 11 km. Kết quả là đến hết năm 2005 cả xã đã bê tông hoá được 17,5 km đường liên thôn. Vì thành tích đi đầu trong việc làm đường GTNT nên xã đã được tỉnh khen và thưởng 15 triệu đồng. Cộng đồng đã quyết định dùng số tiền thưởng này đầu tư vào làm đường ra khu nghĩa địa.

Mặc dù phong trào đã tỏ ra hết sức thành công nhưng không phải không có những điểm cần lưu ý để hoàn thiện. Trong khi một số khu thực hiện rất tốt (Khu 6), sau gần sáu năm xây dựng chất lượng đường vẫn còn rất tốt thì một số khu khác trong xã (Khu 2) cộng đồng đã làm mác xi măng thấp đi để giảm bớt mức đóng góp, do vậy chất lượng đường kém hơn, mặt đường rỗ chứ không láng mịn như đường ở Khu 6. Thực tế cho thấy trong sự thành công của phong trào này có vai trò rất lớn của người lãnh đạo của cộng đồng. Cộng đồng nào có những người đại diện có bản lĩnh và uy tín thì công việc hoàn thành rất tốt. Bên cạnh đó thiện ý muốn phân cấp, sự giám sát tích cực của các cấp quản lý cũng là yếu tố góp phần làm nên thành công của chương trình. 

Hình 1. Đường GTNT Khu 2 xã Hương Nén, huyện Tam Nông, Phú Thọ

3.3.2 Cộng đồng tham gia kiên cố hoá kênh mương

Từ năm 2000-2005 bằng nhiều nguồn vốn cả tỉnh Hà Giang đã thực hiện kiên cố hoá được 597 km kênh cấp 3. Riêng huyện Quản Bạ, Hà Giang đã kiên cố hoá được 14,9 km kênh mương nội đồng. Với nguồn xi măng, thuốc nổ, bột đá do tỉnh hỗ trợ và nhân dân đóng góp ngày công, huyện Mèo Vạc đã kiên cố hoá được 5.123 m kênh mương tưới cho 45 ha ruộng, đã đầu tư xây dựng 09 công trình thuỷ lợi để tưới cho 133 ha ruộng. Các công trình thuỷ lợi và kênh mương đã góp phần vào việc mở rộng diện tích khai hoang ruộng bậc thang, chuyển nương thành ruộng, do đó tăng nhanh diện tích gieo trồng.

Triển khai “Đề án kiên cố hoá kênh mương 1999 - 2003”, trong đó chú trọng phát triển kênh cấp III, tỉnh Phú Thọ hỗ trợ 30 tấn xi măng Thanh Ba và 15 triệu đồng/km kênh mương. Giai đoạn 2000-2005 Phú Thọ đã đầu tư xây dựng được 180 công trình thuỷ lợi đầu mối, kiên cố hoá 646 km kênh mương, 4,176 ha đất canh tác được tưới tiêu chủ động. Hàng năm huyện Lâm Thao đầu tư từ 100-150 triệu đồng cho xây dựng các công trình thuỷ lợi nhỏ. Đối với kênh cấp III, huyện hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/km kênh cứng hoá ngoài hỗ trợ của tỉnh.

Hệ thống kênh mương nội đồng (kênh cấp III) của xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao dài 10,2 km có chiều rộng bình quân 1,2m. Nhà nước hỗ trợ bình quân 40 triệu đồng/1 km kênh cấp III được kiên cố hoá (gồm 30 tấn xi măng + 20 triệu đồng), trong khi tổng chi phí cho cứng hoá 1 km kênh cần 105-110 triệu đồng vì vậy toàn bộ phần còn lại là do dân đóng góp. Có nhiều hình thức đóng góp được áp dụng nhưng phổ biến nhất vẫn là góp công lao động, cát sỏi hoặc tiền mặt. Ngoài ra, xã có chủ trương thu từ 3-6 kg thóc/sào/năm (tuỳ vào chân ruộng) để phát triển kênh mương (mua cát sỏi, trả công người lao động). Với hình thức thực hiện kể trên, đến nay đã có 4,5 km kênh cấp III của xã được kiên cố hoá (đạt 45%).

Như các xã khác trên địa bàn huyện Lâm Thao, xã Cao Xá cũng nhận được sự hỗ trợ nhiều mặt của tỉnh và huyện để phát triển nông thôn nói chung và cơ sở hạ tầng nông thôn nói riêng. Với mỗi phong trào, chương trình chính quyền xã đều thành lập các tiểu ban chỉ đạo vừa để giám sát, hỗ trợ người dân vừa nhằm tuyên truyền vận động họ tham gia đóng góp công, của để thực hiện chương trình theo tinh thần công khai, dân chủ. Thực hiện chương trình Kiên cố hoá kênh mương nội đồng, ngoài phần hỗ trợ của Nhà nước xã Cao Xá, huyện Lâm Thao đã trích ra 10% thuỷ lợi phí đồng thời thu thêm 5 kg thóc/1 sào để bổ sung vào nguồn kinh phí kiên cố kênh mương cấp III. Tổng mức hỗ trợ của Nhà nước chiếm khoảng 35-40% kinh phí đầu tư, phần còn lại do dân đóng góp bằng ngày công, nguyên vật liệu, tiền mặt, thóc. Kết quả là đã kiên cố hoá được 82% kênh cấp III với tổng chiều dài 5,2 km, cơ bản đảm bảo tưới tiêu cho diện tích đất canh tác của xã. 

Tỉnh Tuyên Quang qua 7 năm thực hiện (1998-2005) chương trình kiên cố hoá kênh mương và các công trình thuỷ lợi nhỏ, 141 xã, thị trấn của tỉnh đã xây dựng được 1.666 km kênh các loại với tổng vốn đầu tư đạt 168.5 tỷ đồng. Trong đó Nhà nước hỗ trợ 50% bằng xi măng và một phần kinh phí, nhân dân đóng góp 50% bằng vật tư và ngày công lao động (Bộ NN&PTNT, 2006).

Tỉnh Thanh Hoá áp dụng cơ chế nhà nước đầu tư 100% cho các công trình liên xã. Đối với kênh mương nội đồng, tỉnh hỗ trợ một phần, còn lại xã được vay ưu đãi với mức 30 triệu đồng/km, số còn lại được huy động từ dân. Đến 2003 đã làm được 2798/5612 km dài, chiếm khoảng 50% tổng số kênh mương cần được kiên cố hoá, tuy nhiên thực tế mức nợ đọng cao. Chương trình kiên cố hoá KMNĐ thực hiện tại huyện Như Xuân, Thanh Hoá từ năm 2000-2002. Tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng/km kênh, còn lại do xã và dân đóng góp. UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo chương trình và giao cho UBND xã làm chủ đầu tư. Trong vòng 3 năm đã KCH được 19,072 km kênh. Theo giải thích của huyện thì do nguồn ngân sách hỗ trợ thấp và mức đóng góp của dân không đạt nên chất lượng công trình không cao. Hiện tại 17,812 km trên tổng số 19,072 km kênh được KCH có chất lượng rất thấp. Tuy nhiên, ý kiến của người dân lại hoàn toàn khác. Theo họ, kênh được thiết kế bằng tấm đan dày 5 cm trên các đoạn đường có độ dốc lớn, không đảm bảo kỹ thuật nên làm xong là đã nứt, vỡ, gây rò rỉ và thất thoát nước. Chưa KCH kênh mương thì còn có nước tưới, KCH rồi càng thiếu nước. Trong việc KCH kênh mương, khâu thiết kế ở nhiều nơi có vấn đề nhưng không thấy biện pháp nào được áp dụng cả.

Thực tế khảo sát ở các tỉnh cho thấy kênh mương nội thôn có thể thu hút được sự tham gia tích cực của cộng đồng nếu có cơ chế hỗ trợ công khai và giao cho cộng đồng tự làm. Với kênh mương liên thôn xã phải đứng ra thuê tư vấn thiết kế, lập báo cáo đầu tư, tiếp nhận hỗ trợ của nhà nước, huy động đóng góp, thuê nhà thầu thi công, v.v. Những công trình như vậy rất khó huy động cộng đồng đóng góp vì nhiều người ở những thôn khác nhau cùng hưởng lợi trong khi đó không phải tất cả mọi người đều sẵn sàng đóng góp. Kênh do cộng đồng làm chất lượng tốt hơn kênh mương được kiên cố hoá bằng nguồn vốn xây dựng cơ bản. Các kênh do dân làm giá thành thường thấp hơn, góp phần tăng diện tích được tưới nhiều hơn trong khi đó kênh mương do tỉnh, huyện thuê nhà thầu làm nơi thì không có nước, nơi thì thấp hơn cả ruộng làm nước chảy từ ruộng vào “tưới” cho mương (Thượng Ninh, Như Xuân - Thanh Hoá), nơi thì mới xây xong đã vỡ ngay khi thử tải (Hương Nén, Tam Nông, Phú Thọ). Cán bộ kỹ thuật huyện giải thích rằng nhà thầu làm rất tốt nhưng do thiết kế thiếu giằng ngang nên không chịu được áp lực nước. Thay vì xử lý triệt để vấn đề, biện pháp đưa ra là chỉ tháo nước vừa phải để giảm áp lực nước. 
3.3.3 Mô hình nông dân tham gia quản lý thuỷ nông 

Để huy động người nông dân tham gia quản lý thuỷ nông nhiều địa phương đã giúp nông dân tổ chức các tổ/nhóm/hội người dùng nước và giao cho họ quản lý một số công trình  qui mô nhỏ như trạm bơm và hệ thông kênh mương cấp 3. Các tổ/nhóm/hội dùng nước họp bàn bầu ra nhóm trưởng, xây dựng qui chế sử dụng và duy tu bảo dưỡng, quyết định mức đóng góp thuỷ lợi phí, mức chi cho các hoạt động, thời gian bơm nước, v.v. Người dân được tham gia quá trình hình thành và ra quyết định có liên quan đến các hoạt động quản lý thuỷ nông. Họ được biết và bàn bạc những chi phí nào phục vụ cho quản lý vận hành hệ thống tạo nên mức thuỷ lợi phí chứ không chỉ đơn thuần được thông báo và yêu cầu biểu quyết về mức đóng góp thuỷ lợi phí đã được ấn định trước; họ được đào tạo kỹ năng chuyên môn có liên quan đến hoạt động của tổ chức quản lý thuỷ nông cơ sở, đến quản lý hệ thống tưới; họ được thực hiện và giám sát việc thực hiện các công việc đã đề ra. ở một số nơi HTX được thành lập để khai thác sử dụng những công trình thuỷ nông nhà nước đầu tư.

Mô hình này đã được nhân rộng ở nhiều nơi trong cả nước. Sở NN&PTNT Yên Bái, Lào Cai  đã áp dụng mô hình này vào năm 1997-98. HTX, Hội dùng nước đã được thành lập ở nhiều công trình thuỷ nông cơ sở tại hai địa phương này. Năm 1999-2000 Sở NN&PTNT Đắk Lăk đã xây dựng chương trình nông dân tham gia quản lý thuỷ nông ở tỉnh. Các lớp tập huấn về quản lý thuỷ nông đã được tổ chức, các mô hình quản lý thuỷ nông cơ sở có sự tham gia của người dân đã được thiết lập trên cơ sở phương pháp này. Đến nay mô hình này đang phát triển rộng rãi trong tỉnh. Tại Thanh Hoá, từ 1998 đến nay, nhiều huyện đã xây dựng các tổ chức dùng nước ở một số hệ thống tưới được cải tạo, nâng cấp. Tại Kỳ Anh - Hà Tĩnh, các hệ thống tưới được nâng cấp thông qua dự án vốn vay của Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) đã áp dụng phương pháp này để tăng cường công tác quản lý thuỷ nông cơ sở. Dự án Phát triển nông thôn Cao Bằng, Bắc Cạn do EU tài trợ cũng đã thảo luận và nhất trí ứng dụng phương pháp này để thiết lập các tổ chức dùng nước ở các hệ thống thuỷ lợi và cấp nước sinh hoạt của 2 tỉnh này (Tiệp, N.X., 2002).

3.3.4 Cộng đồng tham gia trong công trình cấp nước sinh hoạt

Để giải quyết nước sinh hoạt cho dân tỉnh Hà Giang đã chủ trương hỗ trợ xây bể chứa nước cho dân. Đợt 1, Nhà nước trực tiếp làm (thuê đội xây dựng) và xây được 160 bể và cấp mui bạt hứng nước mưa cho dân. Kết quả nhiều bể chất lượng kém, rạn nứt, không sử dụng được gây lãng phí. Rút kinh nghiệm đợt 1, đợt 2 tỉnh đã áp dụng cơ chế Nhà nước cấp xi măng định mức xây mỗi bể 6-12m3 tuỳ mỗi hộ, và hướng dẫn người dân kỹ thuật xây. Dân tự lo vật liệu và giúp đỡ nhau xây dựng. Kết quả 450 hộ đã xây dựng bể chứa nước sinh hoạt. Giá thành bình quân 1 bể 2,5 triệu đồng. Tổng giá trị xây dựng khoảng 900 triệu, trong đó nhà nước hỗ trợ 180 triệu (bằng xi măng), chiếm 25%. Tới nay 100% số hộ trong xã có bể chứa nước sinh hoạt là nhờ chương trình (Bộ NN&PTNT, 2006).

Tại 2 xã Sơn Dương, Huyện Lâm Thao và Hương Nén, huyện Tam Nông - Phú Thọ, nhà nước đã hỗ trợ xây dựng ở mỗi xã 1 công trình cấp nước sạch tập trung cho dân. Người dân của các thôn phải đóng góp 300 nghìn đồng/hộ để đưa nước vào nhà. Khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng các hộ thống nhất cử ra 1 tổ đường nước có nhiệm vụ thu tiền nước để trang trải công vận hành, duy tu bảo dưỡng định kỳ. Người dân được bàn bạc dân chủ nên hiểu và chấp nhận đóng tiền sử dụng nước lên tới 3000 đồng/m3, tương đương với giá nước sinh hoạt ở thành phố. Tổ cũng có nhiệm vụ điều tiết nước trong thời gian cao điểm để không hộ nào bị thiếu nước sinh hoạt; lắp đặt thêm đường ống nối vào cho những nhà làm sau.

3.3.5 Cộng đồng tham gia xây dựng nhà văn hoá thôn, bản

Tại hội nghị về Phát triển nông thôn khu vực phía Bắc tổ chức ngày 7/6/06 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã phát biểu rằng các công trình do trung ương làm thì đắt hơn tỉnh làm, tỉnh làm đắt hơn huyện, huyện làm đắt hơn xã và xã làm đắt hơn thôn. Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp xây nhà văn hoá thôn. 

Trong phong trào này, Tỉnh Phú Thọ chủ trương hỗ trợ 10 triệu đồng/ nhà văn hoá thôn. UBND xã thành lập Ban vận động xây dựng phong trào khu dân cư văn hoá. Chính quyền xã là đầu mối nhận hỗ trợ từ tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng xây dựng, khu dân cư tổ chức họp dân để bàn bạc lập kế hoạch thực hiện, quyết định mức và hình thức đóng góp, tổ chức thực hiện, giám sát đánh giá chất lượng công trình. Người dân chịu trách nhiệm đóng góp tỷ lệ khá lớn, thường khoảng 75-80% tổng giá trị công trình, hình thức đóng góp thường bao gồm công lao động, nguyên vật liệu sẵn có hoặc tiền mặt. Sau khi hoàn thành công trình, cộng đồng tự đề ra nội qui cho việc sử dụng và bảo quản và cắt cử người trông nom, quét dọn thường xuyên.

Ngoài 10 triệu đồng hỗ trợ của tỉnh, các xã Hương Nén, huyện Tam Nông, xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao còn hỗ trợ thêm 5 triệu đồng còn lại dân đóng góp từ 30-90% giá trị xây dựng nhà văn hoá thôn. Huyện có mẫu thiết kế chung với mức dự toán 55 triệu đồng/nhà, nhưng một số khu dân cư muốn làm cho khang trang hơn nên đã cải tiến lại, ví dụ như mở rộng diện tích xây dựng, lợp ostnam, kéo điện, v.v. Khu dân cư tổ chức vận động những cá nhân là cán bộ, công chức là con em của khu tham gia đóng góp mỗi người 1 tháng lương. Người khá đóng góp theo khả năng. Thôn vận động con em đi thoát ly, các tổ chức kinh tế trên địa bàn đóng góp cả bằng tiền, nguyên vật liệu và tự xây dựng nhà văn hoá thôn. Tổng giá trị xây dựng từ 70 đến trên 100 triệu đồng, nhân dân nhất trí đóng góp toàn bộ công lao động, và 50 nghìn đồng/khẩu. Nhà văn hoá thôn của Khu 8 của xã Hương Nén xây hết 117 triệu đồng bao gồm cả đèn cao áp nếu để nhà nước làm sẽ không có giá dưới 200 triệu đồng mà chất lượng thì chưa ai dám chắc có bằng không. 

Hình 2. Nhà văn hoá Khu 8, xã Hương Nén, Tam Nông, Phú Thọ

Cũng là xây dựng nhà văn hoá thôn song các dự án khác nhau với cơ chế hỗ trợ và cách quản lý khác nhau lại có những kết quả khác nhau. Cùng là nguồn vốn CBRIP nhưng nhà văn hoá thôn Đông Xuân, xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân - Thanh Hoá, hiện còn đang trong thời gian bảo hành đã dột khắp nơi trong khi đó nhà văn hoá Thôn 1 xã Thượng Nhật huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế lại có chất lượng rất tốt. Lý do giải thích chất lượng nhà văn hoá thôn Đông Xuân kém là do giám sát cộng đồng chưa đủ năng lực giám sát, nhà thầu bớt xén vật liệu, thiết kế không hợp lý - lợp proximang khi gió to sẽ dễ bị tốc mái. Lý do này có vẻ không thoả đáng bởi lẽ xã Thượng Nhật chủ yếu là đồng bào dân tộc Cờ Ho, có trình độ văn hoá còn thấp hơn người dân thôn Đông Xuân là nơi có 100% người Kinh sinh sống trong khi đó họ lại làm việc này rất tốt. Việc cùng một chương trình/dự án với cơ chế quản lý như nhau nhưng nơi này làm tốt, nơi kia làm chưa tốt một phần là do cộng đồng chưa tích cực tham gia quản lý dự án, mà chính là trong khâu giám sát cộng đồng, khâu lựa chọn nhà thầu, phần vì cán bộ quản lý chưa sâu sát, chưa làm hết trách nhiệm. 

Hình 3. Nhà văn hoá thôn 1, xã Thượng Nhật, Nam Đông, Huế

3.4 Mô hình cộng đồng quản lý nguồn vốn Chương trình 134 
Thông qua phong trào, các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá rách”, và hoạt động nhân đạo đã huy động hàng trăm tỷ đồng góp phần giải quyết xoá nhà tạm cho các đối tượng chính sách, và tinh thần này càng thể hiện rõ nét tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng gặp phải thiên tai. Trong phong trào này các tỉnh thực hiện phương châm "nhân dân tự làm, cộng đồng giúp đỡ, nhà nước hỗ trợ". TW chỉ hỗ trợ 5 triệu đồng, tỉnh hỗ trợ 1 triệu đồng và cho chủ trương khai thác gỗ tại chỗ (mỗi nhà được khai thác 10 m3 gỗ tròn để làm nhà tại chỗ theo hướng dẫn của Kiểm lâm huyện về qui trình khai thác). Gia đình phải bỏ công sức vào. Cộng đồng, dòng họ hỗ trợ thêm bằng tiền, công lao động hoặc hiện vật. Chương trình này phát huy được tính dân chủ do gắn với lợi ích của họ. Cộng đồng bình xét công khai tại thôn. 

Hà Tĩnh là tỉnh khá thành công phong trào xoá nhà tranh tre dột nát và ngói hoá nhà ở và hỗ trợ hộ gia đình thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo. Trong 5 năm qua tỉnh đã đầu tư làm mới được 17.728 ngôi nhà cho đối tượng nghèo với tổng giá trị 131,46 tỷ đồng, giá trị bình quân của mỗi ngôi nhà là 7,4 triệu đồng. Tỉnh cũng đã huy động xây dựng quĩ vì người nghèo với số tiền 34,4 tỷ đồng. Thực hiện thành công phong trào trên có sự đóng góp lớn của các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn như Uỷ ban Mặt trận tổ quốc, đoàn thanh niên CS HCM, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, v.v. Với tỷ lệ hộ gia đình có nhà kiên cố và bán kiên cố đạt 80% nên Hà Tĩnh là 1 trong 3 tỉnh đầu tiên được công nhận thành tích về xoá nhà tranh tre dột nát.

Chương trình xoá nhà tạm tại xã Thanh Văn, huyện Quản Bạ, Hà Giang được thực hiện từ năm 2004 theo chủ trương của tỉnh. Nhà nước hỗ trợ 5 triệu đồng bằng hiện vật và tiền mặt (70 tấm lợp và 2 triệu đồng) cho 1 ngôi nhà (khoảng 30 m2) nhân dân đóng góp công lao động và vật liệu khác. Bản Thanh Long của xã Thanh Văn có 60 hộ ở rải rác, nhiều hộ nghèo, nhà tạm. Với cơ chế hỗ trợ chung của Nhà nước là 5 triệu đồng một nhà, trong bản tổ chức họp bình xét hộ được xoá nhà tạm trước. Trưởng họ cam kết động viên dòng họ giúp đỡ, trưởng bản động viên người dân trong bản giúp công lao động san nền, tre, gỗ. Nhờ có sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng dân bản mà 7 hộ có nhà mới, giá trị từ 15-20 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ khoảng 30%. 

Cũng giống như nhiều tỉnh khác, Quảng Nam hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/nhà ngoài ngân sách của trung ương. Các huyện tuỳ khả năng cân đối có thể hỗ trợ thêm tới 1 triệu đồng/nhà. Công tác xoá nhà tạm ở tất cả các tỉnh đều được thực hiện một cách công khai, dân chủ. Việc đầu tiên phải làm là địa phương tiến hành rà soát và báo cáo số liệu về hộ nghèo đồng bào dân tộc còn nhà tạm, hộ gia đình chính sách có nhà tạm. Tỉnh tập hợp số liệu của cả tỉnh và báo cáo trung ương. Hàng năm tỉnh được trung ương giao chỉ tiêu. Đến lượt mình tỉnh lại giao chỉ tiêu xuống cho các huyện, huyện phân bổ xuống xã và xã xuống thôn căn cứ vào tình hình thực tế. Tại thôn các hộ họp để bình xét trên tinh thần dân chủ và công khai. Yêu cầu về đóng góp, yêu cầu về 3 cứng (nền, tường, mái) cũng được đặt ra cùng với thông tin về mức hỗ trợ. Các hộ biết rõ họ được gì và có nghĩa vụ gì, chính vì vậy, nhiều khi có hộ đủ tiêu chuẩn nhưng do chưa chuẩn bị đủ vốn đối ứng đã tự nguyện xin được rút lại đến năm sau. Nhiều nơi xã còn yêu cầu dòng họ hay cộng đồng phải cam kết hỗ trợ thì mới giao chỉ tiêu. Bằng các cách vận động khác nhau, mặc dù mức hỗ trợ thấp nhưng chương trình đã góp phần nhanh chóng cải thiện điều kiện sống cho nhiều hộ đồng bào dân tộc và các gia đình chính sách. 

Huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế lại có chính sách hỗ trợ những hộ đặc biệt khó khăn 12 triệu đồng/nhà. Những hộ mới tách, có lao động, còn trẻ, khoẻ được hỗ trợ 6 triệu đồng/nhà. Chính quyền xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong xã và các thôn tổ chức vận động nhân dân đóng góp ngày công, tre gỗ, đồng thời huy động các nguồn tài trợ khác để hỗ trợ những hộ nghèo, gia đình chính sách xây dựng nhà cửa, xoá nhà tranh tre dột nát. Thượng Nhật là xã đại bộ phận dân số là đồng bào dân tộc Cơ Tu. Khi có chỉ tiêu từ huyện phân về xã, xã họp và phân bổ chỉ tiêu về các thôn. Một trong những tiêu chí phân bổ chỉ tiêu xuống thôn là thôn phải cam kết hỗ trợ các hộ làm nhà. Các thôn tổ chức họp dân để bình xét dựa trên các tiêu chuẩn đã qui định và yêu cầu về đóng góp của hộ và cộng đồng rồi gửi danh sách lên xã. Sau khi có danh sách phê duyệt thôn phân công các thành viên trong thôn giúp đỡ hộ làm nhà. Người thì giúp khai thác gỗ trong rừng, người thì giúp công san nền, v.v. Bằng cách này đồng bào người dân tộc nhanh chóng xoá dần nhà tạm. 

3.5 Cộng đồng tham gia quản lý nguồn viện trợ không hoàn lại từ các dự án song phương và của các tổ chức phi chính phủ

3.5.1 Dự án cải thiện đời sống cộng đồng dân sinh miền núi tỉnh Thanh Hoá (ILMC) 

Đây là dự án giảm nghèo thực hiện tại hai huyện miền núi của tỉnh Thanh Hoá là Bá Thước và Như Xuân bằng nguồn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Canada. Mục tiêu của dự án là tăng cường an ninh lương thực và thu nhập cho người dân; cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo; thúc đẩy cơ chế quản lý phi tập trung và sự tham gia của cộng đồng. Nguồn vốn của Dự án được phân ra hai quĩ gồm quĩ hỗ trợ phát triển xã hội và quĩ hỗ trợ phát triển kinh tế. 

Cơ cấu tổ chức dự án gồm Ban Quản lý và thực hiện dự án, Văn phòng Hỗ trợ dự án, Ban Thẩm định và Phê duyệt quĩ Phát triển huyện, Ban Điều phối xã, nhóm Phát triển thôn bản, Nhóm TKTD, HTX Dịch vụ nông nghiệp. Ngoài ra để hỗ trợ các tổ chức nông dân dự án đã tuyển và đào tạo đội ngũ khuyến nông viên cấp xã. Đây là lực lượng quan trọng giúp thực hiện phân cấp quản lý dự án xuống cộng đồng.

Ban Điều phối xã (CCC)

Thành viên của CCC bao gồm: Chủ tịch xã hoặc người được xã bổ nhiệm, kế toán xã, đại diện Hội Phụ nữ xã, đại diện Đoàn thanh niên, đại diện Hội Nông dân, cán bộ lấy từ các trường trong xã, cán bộ lấy từ hệ thống y tế xã, cán bộ xoá đói giảm nghèo xã. CCC có trách nhiệm:

· Tổ chức và tham gia các hoạt động đánh giá và lập kế hoạch;

· Tư vấn và hỗ trợ các chủ dự án trong việc xây dựng đề xuất dự án;

· Đưa ra các ưu tiên chung cho từng năm dựa trên cơ sở các ưu tiên và việc phân bổ quĩ năm trước;

· Tiền lựa chọn các đề xuất dự án để trình Ban Thẩm định và phê duyệt dự án;

· Đưa ra các kiến nghị cho các đề xuất dự án trình Ban Thẩm định và phê duyệt dự án;

· Quản lý tài chính chung quĩ chuyển cho xã phục vụ các hoạt động thuộc phần thực hiện của xã;

· Giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án và việc sử dụng quĩ của các chủ dự án;

· Bảo đảm việc đóng góp của các chủ dự án được giải ngân theo các điều khoản của hợp đồng thoả thuận;

· Giám sát hoạt động của kế toán của xã trong Ban Điều phối xã;

· Chuẩn bị báo cáo tài chính thường xuyên, báo cáo tiến độ, báo cáo kết thúc dự án để trình Ban thẩm định và phê duyệt dự án;

· Chuẩn bị các yêu cầu về tạm ứng;

· Phối hợp với Ban Quản lý và thực hiện dự án trong bất kỳ cuộc kiểm tra theo yêu cầu nào.

Nhóm Phát triển thôn, bản (VDGs)

Các nhóm phát triển thôn được thành lập để hỗ trợ việc lựa chọn, đăng ký và thực hiện các dự án phát triển xã hội ở cấp thôn, bản. Thành viên của VDG bao gồm trưởng thôn; đại diện Hội Phụ nữ thôn; hai thành viên khác được chỉ định hàng năm tại các cuộc họp thôn (ví dụ lấy từ các trường học, trạm xá, v.v.). Trách nhiệm của VDG:

· Tổ chức các cuộc họp tại thôn để trình bày về các khoản tài trợ của Quĩ Hỗ trợ phát triển và qui trình lập kế hoạch và thực hiện dự án (với sự trợ giúp của xã);

· Hướng dẫn thực hiện PRA và xây dựng kế hoạch hàng năm với sự trợ giúp của các khuyến nông viên;

· Xây dựng các đề xuất dự án cho thôn có tham vấn người dân về đóng góp của địa phương;

· Ký hợp đồng với Ban Thẩm định và phê duyệt dự án;

· Giám sát việc thực hiện dự án và huy động dân tham gia theo thoả thuận về đóng góp của địa phương;

· Viết báo cáo tài chính, báo cáo tiến độ, báo cáo kết thúc và yêu cầu tạm ứng;

· Tham dự cuộc họp với Ban Điều phối huyện để có thêm thông tin về Quĩ Hỗ trợ phát triển và việc cấp phép cho các kế hoạch phát triển xã.

Nhóm tiết kiệm và tín dụng (SCGs)

Các SCG được thành lập tại từng thôn của các xã có đủ điều kiện nhận tài trợ và là nơi người dân có nguyện vọng thành lập các nhóm tiết kiệm tín dụng. Thành viên của SCG là người dân làng từ 18 tuổi trở lên có nguyện vọng tham gia nhóm, có đóng góp cổ phần, có tiết kiệm. Thành viên tổ chức họp để lựa chọn Ban quản lý SCG gồm trưởng ban, phó ban và thủ quĩ. Trách nhiệm của Ban quản lý SCG:

· Tổ chức họp với thành viên về vốn vay và qui trình tiếp cận quĩ tín dụng;

· Xây dựng các đề xuất cho hộ vay phù hợp với nhu cầu;

· Ký hợp đồng thoả thuận dự án với Ban Thẩm định và phê duyệt dự án;

· Cấp vốn vay cho thành viên;

· Viết báo cáo tài chính, báo cáo tiến độ, báo cáo kết thúc và yêu cầu tạm ứng;

· Tham dự họp với CCC để nắm thông tin về vốn tín dụng cho quĩ hỗ trợ phát triển.

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (ASC)

Nhiệm vụ:

· Tổ chức họp với thành viên trình bày về tài trợ của Quĩ Hỗ trợ phát triển & qui trình lập kế hoạch và thực hiện dự án;

· Xây dựng các đề xuất xin đầu tư vốn của thôn để phát triển sản xuất;

· Ký hợp đồng thoả thuận dự án với Ban Thẩm định và phê duyệt dự án;

· Giám sát việc thực hiện dự án và huy động dân tham gia theo thoả thuận về đóng góp của địa phương;

· Viết báo cáo tài chính, báo cáo tiến độ, báo cáo kết thúc và yêu cầu tạm ứng;

· Tham dự họp với CCC để nắm thông tin về vốn tín dụng cho quĩ hỗ trợ phát triển.

Khuyến nông viên

Mỗi xã có 1 khuyến nông viên do huyện tuyển, dự án trả lương, có nhiệm vụ hỗ trợ xã, thôn và các tổ chức nông dân trong việc thực hiện dự án. 

Cơ chế quản lý tài chính của dự án là tiền được chuyển trực tiếp cho các tổ chức nông dân thông qua tài khoản UBND xã. Tổ chức nông dân, xã thực hiện và báo cáo kết quả. Huyện chỉ hỗ trợ, theo dõi và giám sát. Cách làm như sau: nhóm hộ lập đề xuất gửi lên xã. Xã sơ duyệt và gửi lên huyện. Huyện phê duyệt và gửi lên dự án. Cơ chế lập kế hoạch và đánh giá hàng năm và giữa năm là cơ chế quản lý được thiết kế để thúc đẩy sự tham gia tích cực của người hưởng lợi và có liên quan vào hoạt động lập kế hoạch, giám sát và đánh giá sự tiến triển của các hoạt động dự án. Thông thường một loạt các cuộc họp ở cấp cơ sở (HTX dịch vụ NN, nhóm TDTK, v.v.), sau đó tới cấp xã và huyện được tiến hành để xây dựng kế hoạch hàng năm. Trong thời gian này các thành viên xem xét lại các mục tiêu hướng đến việc đáp ứng và giải quyết các nhu cầu của cộng đồng ở từng cấp, các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện, đề xuất giải pháp và nguồn lực cần thiết.

Các bước lập kế hoạch cho Quĩ Hỗ trợ phát triển: 

Bước 1: Mời gửi đề xuất tới Quĩ Hỗ trợ phát triển. Sau khi tiến hành PRA lúc bắt đầu dự án và lập kế hoạch hàng năm trong những năm tiếp theo, Ban Quản lý & thực hiện dự án (PMIC) xác địch qui mô được phân bổ của Quĩ Hỗ trợ phát triển cho năm tài chính tiếp theo. PMIC sau đó thông báo cho Ban Thẩm định & Phê duyệt dự án về tổng nguồn quĩ ẵn có. Ban Thẩm định & Phê duyệt dự án (BTĐ&PDDA) tiến hành phân bổ nguồn theo kế hoạch 6 tháng. Ban này cũng xác định mức tối thiểu và tối đa cho mỗi xã căn cứ vào kết quả hội nghị tổng kết và lập kế hoạch năm. BTĐ&PDDA xác nhận số xã được mời gửi đề xuất dự án căn cứ vào xã mục tiêu của dự án. BTĐ&PDDA xác định định mức chi cho từng loại hình cơ sở hạ tầng, dịch vụ, thiết bị và vật tư. BTĐ&PDDA cũng gửi tới tất cả các CCC danh sách các xã có các nhóm được mời gửi đề xuất trong đó có nguồn vốn được phân bổ tối thiểu và tối đa cho từng dự án. 

Bước 2: CCC phổ biến thông tin về Quĩ HTPT tới các thôn

Bước 3: Lập kế hoạch và đánh giá hàng năm. Đại diện các nhóm tổ chức họp thành viên nhằm xác định ưu tiên cho các nhu cầu.

Bước 4: Ban Điều phối xã tổng hợp các dự án đề xuất và đệ trình lên Quĩ HTPT

Sơ đồ 2. Chu trình lập kế hoạch quĩ Phát triển


Bước 5: BTĐ&PDDA phê duyệt dự án và giải ngân các khoản vay cho các nhóm đăng ký. BTĐ&PDDA xem xét tất cả các đề xuất, đánh giá cho điểm và phân bổ ngân quĩ cho dự án. BTĐ&PDDA yêu cầu tạm ứng 40% tổng số tiền cần cho dự án của CCC lên PMIC. Số còn lại sẽ được giải ngân sau khi có báo cáo tài chính và báo cáo tiến độ cùng bản yêu cầu vốn hoàn chỉnh. Trong vòng một tuần sau khi nhận được Quĩ, CEA sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Quĩ HTPT-BTĐ&PDDA. BTĐ&PDDA sẽ chuẩn bị một bản thoả thuận do người thực hiện dự án, chủ tịch Quĩ HTPT-BTĐ&PDDA và cố vấn trưởng cùng ký.

Bước 6: Báo cáo và giám sát. Khi đã sử dụng 75% khoản tạm ứng đã nhận được, người thực thi dự án gửi bản yêu cầu giải ngân cùng với báo cáo tiến độ, báo cáo tài chính và toàn bộ chứng từ gốc. Sau khi kiểm tra BTĐ&PDDA sẽ ứng thêm tiền cho các dự án theo tiến độ. CCC và đại diện BTĐ&PDDA thường xuyên thăm thực địa để theo dõi, kiểm tra việc thực hiện dự án. Khi dự án hoàn tất BTĐ&PDDA ký báo cáo hoàn tất và đệ trình PMIC cùng báo cáo tài chính cuối cùng.

Các dự án được đề xuất từ cấp thôn hay xã. Ban Điều phối xã (CCC) tổng hợp các dự án cấp thôn cùng loại thành một dự án để nâng cao hiệu quả dự án trong việc mua sắm và quản lý cơ sở vật chất và dịch vụ. Xã làm chủ dự án trong trường hợp này. Các thôn tham gia lập dự án, quyết định mức đóng góp của địa phương, thực hiện và xây dựng kế hoạch hoạt động và duy tu bảo dưỡng.

Sơ đồ 3. Dòng tiền của Quĩ Hỗ trợ phát triển xã hội


Hộp 2. Cộng đồng quản lý công trình thuỷ lợi nhỏ

Đập thuỷ lợi nhỏ ở thôn Quang Trung, xã Bình Lương, Thanh Hoá được xây dựng và vận hành bằng nguồn vốn của ILMC và đóng góp của dân. Dân trong thôn họp bàn nhau lập dự án xin tài trợ của ILMC. Giá trị dự toán của công trình là 141 triệu đồng, dân cam kết đóng góp 29 triệu đồng bằng công lao động, vật liệu tại chỗ và 50.000đồng/hộ. Sau khi hoàn thành công trình, thôn họp bàn và quyết định mức thu thuỷ lợi phí là 3.500đ/hộ/vụ. Thôn cũng nhất trí thầu luôn ao thả cá cạnh đập, do vậy mỗi hộ góp thêm 20.000đ để mua cá giống. Số tiền thuỷ lợi phí thôn dùng để thuê 2 bảo vệ vừa làm nhiệm vụ đóng mở van xả điều tiết nước, vừa trông coi ao cá. Con đập xây vừa có tác dụng giữ nước nên tiết kiệm được nước, mang lại thu nhập cho dân trong thôn vừa giúp tránh được tình trạng lầy lội vào mùa mưa.

Nhóm hộ thôn Quang trung, xã Bình Lương, huyện Như Xuân, Thanh Hoá

Dự án chú trọng xây dựng hệ thống các tổ chức dựa vào cộng đồng: khuyến nông viên xã, nhóm tín dụng tiết kiệm, HTX dịch vụ nông nghiệp. Một trong những hoạt động nhằm tăng thu nhập của dự án là xây dựng các tổ chức tín dụng tiết kiệm. Hoạt động này được bắt đầu trong năm đầu tiên thực hiện dự án. Từ 28 tổ chức TDTK ban đầu sau này gộp lại còn 20 tổ chức hoạt động trên 20 xã. Sau đó 3 tổ chức giải thể và 17 tổ chức còn lại tiếp tục tăng số thành viên thu hút khoảng 20% tổng dân số trong vùng dự án. Các tổ chức này đã thành công trong việc huy động vốn nội bộ (tiền gửi, cổ tức và thu nhập giữ lại) và tới thời điểm dự án kết thúc nguồn vốn này chiếm khoảng 50% tổng tài sản của tổ chức TDTK. Phần còn lại là từ vốn vay từ Quĩ Hỗ trợ phát triển kinh tế của dự án. 
Phần lớn các tổ chức TDTK hiện nay trang trải được chi phí vận hành và lập được quĩ tăng trưởng. 15/17 tổ chức trong năm 2005 đã có lãi. Các tổ chức này áp dụng cơ cấu tổ chức của HTX theo mô hình quĩ Tín dụng nhân dân với sự hỗ trợ của Quĩ TDNDTƯ. Để đảm bảo sự phát triển bền vững, ILMC thiết lập mối liên kết chiến lược với Vụ Tín dụng HTX của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thanh Hoá để hỗ trợ các tổ chức TDTK đủ điều kiện đăng ký chuyển đổi thành Quĩ Tín dụng nhân dân vào giai đoạn cuối dự án. Vụ TDHTX đã khảo sát 7 trên tổng số 17 SCO và khuyến cáo chuyển đổi 6 SCO thành 3 quĩ TDND (2 ở Bá Thước và 1 ở Như Xuân) và tới tháng Ba năm 2006 các SCO này đã đáp ứng đủ các yêu cầu để đăng ký thành quĩ TDND. Tới tháng Năm năm 2006 cả ba quĩ TDND đã chính thức đăng ký với Ngân hàng nhà nước tỉnh Thanh Hoá.

Số lượng thành viên SCO được vay vốn ở cả hai huyện chiếm 30% tổng số người vay từ SCO, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT, và Ngân hàng Chính sách xã hội. Điều này chứng tỏ sự cải thiện rõ rệt khả năng tiếp cận tín dụng và nhu cầu cũng như sự đánh giá cao dịch vụ của SCO. Đối với gần một nửa số thành viên SCO đây là nguồn tín dụng duy nhất. Họ không vay được vốn của cả Ngân hàng Nông nghiệp lẫn ngân hàng Chính sách xã hội. 
Các HTX nông nghiệp được thành lập năm 2004 hiện đang có số thành viên không ngừng tăng từ khi thành lập và hiện đang có hơn 1000 thành viên (32% là phụ nữ). Các hộ nông nghiệp đã bắt đầu tìm kiếm dịch vụ đầu vào và marketing sản phẩm từ các HTX và các trạm khuyến nông tại địa phương hiện đang hợp tác với các HTX để cung cấp đầu vào cho các hộ. HTX cũng đăng ký với chính quyền địa phương để được hưởng lợi từ việc trợ giá giống lúa lai. Năm 2004 cả 10 HTX đều cung ứng phân bón và giống cho xã viên. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng cả xã viên và ban chủ nhiệm đều hài lòng về chất lượng và số lượng cung ứng dịch vụ đầu vào. Kết quả là có tám trong mười HTX tiếp tục dịch vụ đầu vào năm 2005-2006.

Xã viên HTX sản xuất tre bán tre qua HTX vì họ bán được giá hơn và vì hệ thống giá cả ở đây minh bạch. HTX cũng bắt đầu thiết lập mạng lưới tiêu thụ tre và hai HTX đã ký hợp đồng với các công ty chế biến tại địa phương để cung cấp nguyên liệu thô và bán thành phẩm. Hai HTX ở Như Xuân đã đa dạng hoá dịch vụ và hiện đang cung ứng dịch vụ điện. Trong năm cuối của dự án các HTX tham gia mô hình nuôi bò thử nghiệm nhằm tăng thu nhập cho thành viên. 

3.5.2 Cộng đồng tham gia quản lý đầu tư từ Dự án của Plan Interrnational tại Phú Thọ

Plan International là một tổ chức phát triển cộng đồng lấy trẻ em làm trung tâm. Tại Phú Thọ Plan đã và đang thực hiện nhiều chương trình phát triển cộng đồng, nhận bảo trợ khoảng 4.300 trẻ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình và các cộng đồng nơi các cháu sinh sống nhằm hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Các hoạt động hỗ trợ của PLAN nhằm vào các lĩnh vực như sức khoẻ, đời sống, giáo dục, nước sạch và vệ sinh. Các chương trình của Plan tại các vùng dự án đã đóng góp đáng kể trong việc cải thiện đời sống kinh tế xã hội của người dân nghèo.

Cơ cấu tổ chức quản lý dự án của PLAN gồm có văn phòng Plan tại mỗi tỉnh. Văn phòng này chịu sự chỉ đạo và giám sát trực tiếp của văn phòng PLAN quốc gia đặt tại Hà Nội. Plan không trực tiếp thực hiện dự án mà chỉ giám sát, hỗ trợ kỹ thuật và tài chính. Xã được trao toàn quyền làm chủ đầu tư và thực hiện dự án. Tại mỗi tỉnh có một Ban Quản lý dự án, chịu trách nhiệm quản lý và điều phối các hoạt động dự án ở các huyện. Mỗi huyện có một ban quản lý có nhiệm vụ khâu nối, điều tiết các hoạt động ở các xã. Mỗi xã có dự án của Plan đều có một ban Điều hành cấp xã gồm 5 người có nhiệm vụ quản lý tất cả các dự án của Plan. Mỗi hợp phần dự án lại có một ban Thực hiện dự án gồm năm người do dân bầu. Mọi hoạt động dự án đều chủ yếu diễn ra ở cấp xã. Ngoài ra trong khi xây dựng các công trình hạ tầng luôn có giám sát cộng đồng. Plan mở tài khoản và rót tiền hàng quí cho từng xã theo tiến độ thực hiện dự án. Nếu các hoạt động trải trên qui mô liên xã thì các đối tác cấp huyện sẽ là đơn vị thực hiện dự án và tiền sẽ được rót thẳng từ PLAN vào tài khoản của các đơn vị này. Tương tự, nếu hoạt động diễn ra trên qui mô liên huyện thì các đối tác cấp tỉnh sẽ là đơn vị thực hiện dự án.

Hàng năm cộng đồng tiến hành xây dựng kế hoạch phát triển KTXH cho giai đoạn 3 năm tiếp theo dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của nhân viên của PLAN. Nửa năm có đánh giá việc thực hiện kế hoạch và điều chỉnh nếu cần. Việc xác định nhu cầu, lựa chọn ưu tiên là từ cộng đồng thôn. Sau khi được tổng hợp ở cấp xã kế hoạch năm sẽ được trình bày trước huyện trong đó chỉ rõ tỷ lệ đóng góp của dân và của PLAN. Phần chênh lệch (nếu có) sẽ được huyện cam kết hỗ trợ từ ngân sách. Sự phối kết hợp và lồng ghép giữa các dự án của PLAN với chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương được thực hiện khá tốt. Bình quân mỗi năm một tỉnh nhận được trên dưới 1 triệu USD tiền tài trợ từ PLAN, mỗi xã bình quân một năm được hỗ trợ khoảng 1 tỷ đồng (không bao gồm quản lý phí của văn phòng PLAN). Đây là một số tiền không nhỏ đối với các xã nghèo. Tiền hỗ trợ của PLAN luôn có sẵn. PLAN chú trọng đến tập huấn tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi. Tỷ lệ đầu tư cho phần cứng bao gồm xây dựng các công trình hạ tầng, hỗ trợ sách giáo khoa, phương tiện giảng dạy, v.v thường chỉ chiếm không quá 45%, còn lại là dành cho phần mềm. 

Nguyên tắc áp dụng trong các dự án của PLAN là cộng đồng quản lý, tham gia, đóng góp, chịu trách nhiệm, minh bạch, lấy trẻ em làm trọng tâm. Đối với các dự án xây dựng có giá trị dưới 100 triệu đồng cộng đồng được phép chỉ định thầu. Với các dự án có giá trị lớn hơn 100 triệu thực hiện việc đấu thầu cạnh tranh. Thông tin về đấu thầu được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương như loa truyền thanh, niêm yết tại nơi công cộng, truyền khẩu. Việc nào cộng đồng có thể tự làm thì ưu tiên cho cộng đồng thực hiện. Việc mua sắm trang thiết bị được tuân thủ theo đúng chính sách quản lý tài chính chặt chẽ của Plan: phải có ba báo giá hợp lệ, ban giám sát kiểm tra chất lượng và giá cả.

Kết quả khảo sát hộ cho thấy các chương trình dự án của Plan về cơ bản đã đảm bảo tính công khai dân chủ và thu hút rộng rãi người dân tham gia. Người dân được tham vấn trước khi thực hiện chương trình của PLAN. Trong số 65 phiếu trả lời câu hỏi có được tham vấn trước khi thực hiện chương trình thì 58 phiếu trả lời có. Tất cả người dân trong vùng dự án được hỏi đều khẳng định rằng họ, gia đình họ và cộng đồng đã được hưởng lợi từ các công trình hạ tầng cơ sở do PLAN hỗ trợ xây dựng như trường tiểu học, nhà trẻ, trạm y tế, trạm bơm, hệ thống thuỷ lợi ở xã mình. Người dân đã được biết, được tham gia bàn luận, được lập kế hoạch phát triển cộng đồng, được thực hiện, quản lý và giám sát tài chính dự án. Với sự hiện diện của PLAN người dân được trao quyền quyết định, thực hiện và được nâng cao năng lực. 

3.5.3 Cộng đồng với Dự án của tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision)

Chương trình phát triển kinh tế vùng do Tầm nhìn Thế giới (TNTG) tài trợ đã bắt đầu thực hiện tại huyện Tiên Phước từ năm 1993 đến nay. Mục tiêu của chương trình là giảm nghèo có chú trọng đến nhóm yếu thế là phụ nữ và trẻ em. Lĩnh vực tác động bao gồm nông nghiệp, y tế, giáo dục, đào tạo nghề cho trẻ em đặc biệt khó khăn. Năm 2006 phạm vi tác động được mở rộng sang khuyến học, giao thông nông thôn, sửa nhà, phòng chống thiên tai. Đầu tư cho nông nghiệp chiếm khoảng 20-25% bao gồm xây dựng công trình thuỷ lợi nhỏ dưới 300 triệu đồng, cây con giống, mô hình kinh tế vườn, chăn nuôi. Giáo dục chiếm khoảng 27%. Y tế chiếm khoảng 15-20%. Đào tạo nghề, làm nhà, quản lý phí chiếm khoảng 24%, hạ tầng cơ sở (cầu cống) chiếm khoảng 10%. Nếu tính gộp tất cả các loại công trình hạ tầng cơ sở thì hạng mục này chiếm trên 30% tổng vốn đầu tư. 

Thời gian kết thúc của chương trình không được ấn định trước mà phụ thuộc vào kết quả thực hiện. Nếu tốt thì sẽ kéo dài, nếu không thì thôi. Từ 1993 đến nay TNTG đã đầu tư cho Tiên Phước khoảng 45 tỷ đồng, bình quân mỗi năm 4-5 tỷ đồng. Riêng năm 2006 TNTG đầu tư 8 tỷ đồng. Cơ cấu tổ chức gồm Ban Quản lý chương trình huyện do phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban. Thành viên là các ban ngành liên quan. Chương trình Phát triển KTXH của TNTG thực hiện chế độ đồng chủ tài khoản giữa huyện và văn phòng dự án. Cấp xã có Ban Quản lý chương trình xã, cấp thôn có cộng tác viên chương trình gồm từ 1-2 người. TNTG có nhóm hoạt động chuyên trách. Nhóm trưởng quyết định toàn bộ kế hoạch được duyệt. Nhóm có 8 nhân viên trong đó 3 do TNTG hợp đồng, 5 nhân viên do ban Quản lý huyện hợp đồng, TNTG trả lương. TNTG duyệt kế hoạch, sau đó ban Quản lý triển khai theo kế hoạch. Ngay sau khi ký hợp đồng nhà thầu được tạm ứng 50% vốn. 

Nhược điểm của Chương trình cuả TNTG là chưa hoà với chương trình của huyện. TNTG không chấp nhận kết hợp 2 nguồn vốn. Một số công trình xây dựng TNTG chỉ đầu tư xây lắp, huyện giải phóng mặt bằng nhưng lại không đưa vào dự án. Huyện phải lập 1 dự án khác về giải phóng mặt bằng thì mới thực hiện được. Nguyên tắc cộng đồng quản lý chưa được thực hiện triệt để. Mặc dù ở cấp xã có Ban Quản lý phát triển vùng của xã nhưng ai xét thầu, ai trúng thầu xã cũng không biết. Việc này do Ban Quản lý chương trình phát triển vùng huyện thực hiện. Với dự án này chỉ hộ nghèo được mời đi họp, dân không phải đóng góp. Đóng góp cộng đồng trong các chương trình cộng đồng lấy từ ngân sách huyện. Nếu không có thì ghi nợ, hoặc bằng việc giải phóng mặt bằng. Ban đầu đóng góp bằng vốn đối ứng là 20%, sau giảm xuống 10%, nay chỉ còn phải lo giải phóng mặt bằng. Mọi công tác đấu thầu, thi công xã không được tham gia, chỉ được thông báo. Sau khi công trình hoàn thành xã được giao cho quản lý sử dụng.

Hộ nghèo được TNTG hỗ trợ giống lợn, bò để nuôi. Giống vật nuôi được cán bộ ra tỉnh khác để mua nên lạ nước, dễ chết. Thôn 2 xã Tiên lãnh được hỗ trợ 14 con lợn thì trên chục con bị chết vì tiêu chảy. Nay dự án có chủ trương nuôi tập trung ở huyện cho quen thời tiết sau đó mới chuyển cho hộ. Các hộ đăng ký tham gia, thôn bình xét và chỉ đồng ý để 8/24 hộ nghèo tham gia nuôi lợn để vốn đầu tư không bị mất. Hộ nhận nuôi gia súc phải đóng góp 30% giá trị con giống cùng với chuồng trại và công lao động. Nhóm hộ nuôi bò quay vòng sau khi quay một hồi rồi không còn con nào. Tuy nhiên khi hỏi người dân đánh giá thế nào về hiệu quả của chương trình thì hầu hết các ý kiến vẫn cho rằng chương trình này hiệu quả. Điều này chứng tỏ các hoạt động khác của chương trình đáp ứng yêu cầu và bản thân họ hiểu rằng để kéo người nghèo ra khỏi cảnh nghèo không phải chuyện dễ.

3.5.4 Cộng đồng với Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp huyện Ninh Phước (PTNTTHNP) là dự án viện trợ không hoàn lại của tổ chức Action Aid Vietnam (AAV). Dự án được thực hiện từ tháng 12 năm 2000 và dự kiến sẽ kéo dài trong vòng 10 năm. Giai đoạn 1, kết thúc vào năm 2004 được thực hiện thông qua hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâm Phát triển nông thôn (CRP). Dự án được thực hiện trực tiếp tại 3 xã. Cơ chế quản lý dự án hết sức đơn giản. Tại huyện có Văn phòng điều phối dự án chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật, quản lý vốn, điều hành hoạt động hàng ngày và báo cáo nhà tài trợ, CRP và UBND huyện về tình hình thực hiện dự án. UBND huyện chỉ cử người tham gia trong thời gian xây dựng kế hoạch và hỗ trợ kỹ thuật khi có yêu cầu. Xã có Ban quản lý dự án xã gồm Chủ tịch/Phó chủ tịch, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch hội Phụ nữ, và đại diện các ban ngành đoàn thể. Tại thôn có nhóm hạt nhân gồm từ 3-5 người tuỳ thuộc qui mô từng thôn, do cộng đồng tự lựa chọn trong đó có trưởng thôn và ít nhất 1 phụ nữ. 

Năm đầu tiên PRA được thực hiện tại tất cả các thôn trong xã. Dựa trên kết quả PRA kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của 3 năm đầu được xây dựng cho từng thôn và được tổng hợp thành KHPTKTXH cho từng xã. Năm thứ hai, đại diện các thôn, hay còn gọi là nhóm hạt nhân, đại diện hội phụ nữ, những người có uy tín trong thôn, cùng toàn thể cán bộ các ban ngành của xã tập trung về VPĐPDA để tiến hành đánh giá hoạt động của năm trước và lập kế hoạch cho năm tiếp theo. Từ năm thứ 3 trở đi việc xây dựng kế hoạch được thực hiện tại thôn và xã. Các xã được biết mức trần ngân sách của mình trong năm và tự quyết định các tiểu dự án cho phù hợp với điều kiện thực tế. Để tránh tình trạng phải trả lại vốn cho nhà tài trợ vào cuối năm tài chính nếu không giải ngân hết theo kế hoạch, chế độ điều tiết vốn linh hoạt được áp dụng. Xã nào làm tốt sẽ được điều chuyển thêm vốn từ những xã làm chưa tốt sang. Điều này được công khai ngay từ khi lập kế hoạch. Cán bộ VPĐPDA cũng hết sức công bằng, dân chủ và minh bạch trong quyết định điều chuyển vốn nên đã không xảy ra tình trạng khiếu kiện. Thực tế cho thấy cách làm này đã thúc đẩy tinh thần thi đua quyết liệt giữa các xã, giữa các thôn trong xã và giữa các cán bộ văn phòng dự án phụ trách từng xã.  

VPĐPDA quản lý toàn bộ hoạt động chi ngân sách, lập báo cáo tiến độ, báo cáo sử dụng vốn hàng tháng, quí và nộp CRP và AAV. Ba tháng một lần, theo yêu cầu chuyển tiền và dựa trên báo cáo sử dụng vốn của VPĐPDA, AAV chuyển thẳng tiền vào tài khoản của VPĐPDA mở tại chi nhánh NHNNg huyện. Từ năm thứ 5 trở đi dự án được chuyển giao hoàn toàn cho huyện mà không còn phải qua CRP, do vậy tiết kiệm được một khoản khá lớn kinh phí quản lý để dành vào các hoạt động trực tiếp phục vụ phát triển KTXH của xã. 

Đây là dự án PTNTTH nên có rất nhiều hoạt động liên quan đến sản xuất, tài chính vi mô, giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường, phòng chống thiên tai và tăng cường năng lực. Sự tham gia của cộng đồng thể hiện rõ nhất trong việc lập kế hoạch dự án. Toàn bộ những hoạt động đề xuất là từ thôn. Việc thực hiện dự án cũng chủ yếu là bởi cộng đồng. Các công trình hạ tầng cơ sở qui mô nhỏ như nhà vệ sinh, đường nội thôn, cống, rãnh thoát nước, sân trường, tường rào trường học, v.v. hoàn toàn do cộng đồng tự làm. Cơ chế tài chính của dự án rất thoáng, tiền luôn có sẵn trong tài khoản dự án ở huyện tuy vậy để đảm bảo an toàn vốn và kiểm soát chất lượng công trình, dự án chỉ cho cộng đồng ứng trước một khoản rất hạn chế, thường không quá 20% tổng dự toán. Số còn lại sẽ được thanh toán ngay sau khi nghiệm thu. Để làm được như vậy, cộng đồng cũng phải có những người có uy tín đứng ra bảo lãnh mua vật liệu theo hình thức tín chấp. Trong khi thi công luôn có sự giám sát của cộng đồng. Nhóm hạt nhân trong thôn thay nhau giám sát hàng ngày. Đối với những công trình lớn hơn và đòi hỏi kỹ thuật phức tạp hơn như phòng học, trường mẫu giáo hình thức chỉ định thầu được áp dụng. Đối tượng được đưa vào danh sách ngắn là những nhà thầu có uy tín tại địa phương do các xã và huyện giới thiệu. 

Trong hoạt động phát triển sản xuất, cộng đồng tự thành lập các câu lạc bộ hoặc nhóm cùng sở thích để chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau cách thức làm ăn và tìm đầu ra cho sản phẩm. Dự án chỉ cho các nhóm mượn vốn theo chu kỳ sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật thông qua các lớp tập huấn ngắn hạn, tham quan các mô hình sản xuất ở các địa phương lân cận, cung cấp tài liệu theo đề xuất của các nhóm, chứ không hỗ trợ cho không. 

Để giúp cộng đồng cải thiện điều kiện sống và vệ sinh môi trường, dự án đã tài trợ cho đại diện của 3 xã dự án cùng với 2 bác sỹ, 1 tại Trung tâm y tế huyện, 1 tại Trạm y tế xã đi Cần Thơ để học phương pháp giáo dục hành động. Sau khi học về nhóm này đã tự thiết kế chương trình và tổ chức các lớp dành cho tình nguyện viên sức khoẻ cộng đồng, sau đó cùng với các tình nguyện viên này nhóm đã tổ chức tuyên truyền vận động tới từng thôn, xóm, nhóm hộ và từng hộ gia đình. Sau 3 năm dự án đã thành công trong việc thay đổi nhận thức và hành vi của các hộ. Cộng đồng đã cùng nhau xây dựng và gìn giữ nếp sống vệ sinh. Từ chỗ ban đầu chỉ có khoảng 10% số hộ trong xã có nhà vệ sinh thì sau 3 năm tỷ lệ này đã đạt 70%, tới nay hầu như tất cả các hộ đều có nhà vệ sinh; từ chỗ sân bóng của thôn, xã trở thành nơi vệ sinh công cộng nay người dân trong thôn, xã đã có sân chơi thể thao, đường vào các thôn đã không còn ngổn ngang rác và nước đọng như trước.

Ngoài phụ nữ, giáo viên các trường tiểu học và phổ thông tại xã, dự án còn huy động được cả bộ đội đóng trên địa bàn tham gia công tác xoá mù chữ. Đoàn thanh niên cũng hết sức tích cực tham gia sinh hoạt hè với các cháu thiếu niên nhi đồng. Hội phụ nữ thì tích cực xây dựng Quĩ tiết kiệm tín dụng để tạo điều kiện cho phụ nữ nghèo có khả năng tiếp cận và tạo dựng vốn tại chỗ. Sau ba năm cả ba xã đã có thể tự cân đối thu chi (chưa tính yếu tố lạm phát). Nhìn chung, dự án PTNTTHNP đã thực sự thu hút được cộng đồng tham gia một cách đầy đủ và tích cực, đã hoà nhập vốn của dự án với các nguồn khác trong mục tiêu phát triển kinh tế xã hội chung của xã.

3.5.5 Mô hình tổ chức nông dân trong Dự án Dialogs tại Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Dương

Dự án Dialogs do Uỷ ban Châu Âu, Bộ Ngoại giao Pháp, CFSI, CNCA và thượng viện Pháp hỗ tài trợ được tiếp nối Chương trình Sông Hồng. Dự án được thực hiện bởi GRET, AFDI-HN, MdM, VeCo, VASI và trường Đại học Y Hà Nội (HMU).  

Mục tiêu của Dự án Dialogs là tăng khả năng tiếp cận của nông dân, đặc biệt là người nghèo và yếu thế đối với các dịch vụ cơ bản như chăm sóc sức khoẻ ban đầu và nông nghiệp (quản lý thuỷ nông, cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, chăn nuôi, thú y, bảo hiểm vật nuôi, tín dụng, xây dựng thương hiệu, tạo xuất xứ cho sản phẩm, giám sát chất lượng, tiêu thụ nông sản,...) thông qua việc giúp nông dân xây dựng các tổ chức nông dân để cung cấp dịch vụ.

Dự án gồm 3 hợp phần là 1) Trồng trọt, chăn nuôi và phát triển địa phương; 2) Y tế cộng đồng và 3) Điều phối và tổng kết kinh nghiệm. Chiến lược của dự án Dialogs là luôn chú trọng tới việc thu hút sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động chuyên môn cụ thể ở tất cả các giai đoạn của dự án và đảm bảo sự bền vững của các dịch vụ được hỗ trợ bằng cách xây dựng các thể chế và qui tắc cần thiết cùng với người hưởng lợi.

Kết quả của hợp phần 1 là rất nhiều tổ chức nông dân đã được thành lập và phát huy tác dụng. Tổ lúa giống xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc là một trong nhiều ví dụ. Tham gia dự án Sông Hồng từ 1996, với sự hỗ trợ của dự án, huyện, xã và trạm khuyến nông, tổ đã tiến hành các thủ tục cần thiết để thành lập tổ và có qui chế chính thức về sản xuất và tiêu thụ lúa giống. Sau khi dự án Sông Hồng kết thúc, dự án Dialogs tiếp tục hỗ trợ các tổ (nhóm) lúa giống tập hợp nhau lại thành các liên tổ (liên nhóm). Tổ khuyến nông là thành viên của liên nhóm SX lúa giống. Điều này cho phép phối hợp tốt hơn hoạt động của các tổ như cùng nhau mua giống siêu nguyên chủng để được hưởng giá rẻ và giảm chi phí vận chuyển, tổ chức đào tạo tập huấn về qui trình kỹ thuật, quản lý chất lượng giống, cùng mua dịch vụ chứng nhận thóc giống, khấu hao trang thiết bị dùng chung do dự án hỗ trợ, đóng bao chung, giúp nhau tiêu thụ sản phẩm, v.v. Lúa của các thành viên được đóng bao sử dụng nhãn mác chung của tổ, có đánh số lô, số bao để sau này nếu phát hiện giống có lẫn thì còn biết của ai. Khi bán lúa tổ thu 500 đồng/kg để chi phí cho đóng bao (120đ/kg), trả công người tiêu thụ (200đ/kg) và chi hoạt động của Ban quản lý (180đ/kg). Thành viên góp quĩ ban đầu (30.000đ/người). Tổ dùng tiền này để ứng mua vật tư. Trước mỗi vụ sản xuất tổ họp 1 lần để xác định số lượng lúa giống siêu nguyên chủng cần mua và lượng lúa giống nguyên chủng dự kiến sẽ sản xuất được. Tổ phân công nhau quản lý và dùng chung một số trang thiết bị dự án hỗ trợ như sân phơi tập trung, máy phun thuốc sâu, thùng bảo quản, cân đồng hồ, máy khâu bao, v.v. Những trang thiết bị này một phần là vốn góp của tổ (30%), phần do dự án hỗ trợ. Tới nay tổ SX lúa giống xã Đạo Tú vẫn đang hoạt động hiệu quả và cung cấp lúa giống đảm bảo chất lượng, giá cả phải chăng cho nông dân quanh vùng. Tuy nhiên, liên tổ lúa giống ở Vĩnh Phúc đã ngừng hoạt động từ năm 2004. Ngoài tổ sản xuất lúa giống còn có các tổ cá giống, tổ lợn giống, nhóm chăn nuôi, chi hội thú y xã, quĩ bảo hiểm vật nuôi, v.v.

Ngược lại, ở Hải Dương về cuối dự án đã thành lập được Hội nông dân sản xuất lúa giống Nam Sách gồm 174 hội viên thuộc 12 nhóm. Hội có kế hoạch sản xuất chung, mua giống siêu nguyên chủng từ các công ty và cung cấp cho các hội viên. Hội thường xuyên tập huấn kỹ thuật cho hội viên; kiểm tra giám sát việc tuân thủ qui trình kỹ thuật sản xuất giống; tổ chức hội nghị với các tác nhân (mua bán trao đổi thóc giống, công ty cung ứng phân bón, thuốc sâu, v.v.); gửi giống đến cơ quan thẩm quyền để xác nhận chất lượng, kiểm định; giám sát và quản lý chất lượng giống ở các khâu thu hoạch, phơi khô và đóng bao; hỗ trợ thành viên tiêu thụ sản phẩm tại địa phương. Dự án chủ yếu chỉ hỗ trợ kỹ thuật và một số thiết bị như 1 máy cày, 1 máy tuốt, 12 máy khâu bao, 12 cân đồng hồ, 12 máy kiểm tra thóc, xây 1 mương bê tông, một số cống nhỏ, 2 máy bơm, bạt phơi thóc, bao dứa. Dự án hỗ trợ 70% giá trị trang thiết bị, thành viên đóng góp 30%. Toàn bộ chi phí quản lý do hội viên đóng góp. Hội giao cho thành viên sử dụng và bảo quản trang thiết bị của Hội. Máy bơm được phân cho những diện tích trũng ngập do nhóm trưởng quản lý. Sau khi dự án kết thúc Hội vẫn có thể tiếp tục hoạt động cung ứng giống lúa chất lượng cho nông dân trong vùng. 

Ngoài hình thức tổ, hội người sản xuất cây, con giống, dự án Dialogs đã hỗ trợ thành lập rất nhiều loại hình tổ chức cấp cao hơn của nông dân như HTX, liên hiệp HTX (Liên hiệp HTX chăn nuôi Nam Sách gồm 6 HTX chăn nuôi và 1 HTX thú y) (Chi tiết xem thêm Philippe và cộng sự, 2006). 

Phần 4. Hình thức, Cơ chế, yếu tố ảnh huởng và tác động của sự tham gia quản lý đầu tư PTNT của cộng đồng 

Trong phần này, sự tham gia của cộng đồng vào quản lý đầu tư phát triển được đánh giá, phân tích ở những khía cạnh chính sau:

· Các hình thức tham gia của cộng đồng vào quản lý đầu tư phát triển,

· Cơ chế tham gia,

· Những yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của cộng đồng;

· Tác động của sự tham gia của cộng đồng đến chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Vì nghiên cứu tiến hành khảo sát rất nhiều chương trình, dự án (sau đây gọi tắt là dự án) trong đó có những dự án có những điểm tương đồng nên để dễ phân tích chúng tôi nhóm các dự án này thành bốn nhóm chính đó là a) các dự án viện trợ không hoàn lại của NGO (Plan International, World Vision, AAV, Dialogs) và dự án song phương (ILMC), gọi tắt là dự án viện trợ không hoàn lại; b) các dự án vốn vay (gồm dự án CBRIP, IFAD, ADB); c) dự án Hạ tầng cơ sở có sự tham gia (bao gồm làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hoá kênh mương, nước sinh hoạt, nhà cộng đồng/nhà văn hoá thôn, xoá nhà tạm) và d) CT 135 là chương trình sử dụng 100% vốn chính phủ. 
4.1 Các hình thức tham gia của cộng đồng

4.1.1 Dân biết

Phổ biến thông tin dự án là yếu tố quan trọng quyết định sự tham gia của người dân. Khi người dân được biết đầy đủ về mục tiêu, hoạt động, quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia, họ sẽ chủ động và tích cực trong việc tham gia vào các hoạt động của dự án. Kết quả khảo sát sử dụng bảng hỏi cho thấy 80% số người được hỏi ý kiến đề xuất biện pháp tăng cường phổ biến thông tin trong câu hỏi ”làm thế nào để cộng đồng tham gia tích cực hơn vào quản lý đầu tư phát triển nông thôn”. Tỷ lệ này ở nhóm nông dân là 82% và ở nhóm cán bộ các cấp là 79%. Điều này cho thấy cả cán bộ và người dân đều đánh giá cao vai trò của phổ biến thông tin trong việc thu hút sự tham gia của người dân vào quản lý dự án. 

Trong nghiên cứu này vấn đề phổ biến thông tin được đánh giá trên 3 khía cạnh: 1) loại thông tin được phổ biến; 2) mức độ phổ biến thông tin và 3) cách thức phổ biến thông tin.

Loại thông tin được phổ biến:

Những thông tin chung nhất mà các dự án thường phổ biến cho dân là tổng ngân sách, mục tiêu, hoạt động, đối tượng hưởng lợi, nghĩa vụ đóng góp của người hưởng lợi. Những thông tin mà nhiều dự án chương trình không thông báo hoặc thông báo không đầy đủ là lựa chọn nhà thầu, định mức chi, định mức đền bù, kết quả giám sát, nghiệm thu công trình, quyết toán tài chính... 

Thông tin về quá trình đấu thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu được các dự án vốn vay, các NGO phổ biến cho cộng đồng, tuy nhiên điều này không được thực hiện trong CT 135, hoặc nếu có thì cũng chỉ được thực hiện trong phạm vi một số đối tượng rất hạn chế ở cấp xã. Trong số các chương trình này PLAN là tổ chức thực hiện đấu thầu công khai và minh bạch nhất. 

Thông tin về các chính sách đền bù của dự án, về cơ hội lao động được trả công trong các công trình xây dựng, sự đóng góp của người dân v.v. thường bị hạn chế. Có lẽ là vì vấn đề này nhạy cảm, và vì thu được tiền đóng góp của dân không phải là chuyện dễ dàng nên các Ban quản lý thường có khuynh hướng lấy việc đền bù giải toả và lao động làm vốn đối ứng, vốn góp của cộng đồng nên thông tin này thường vẫn hay bị phớt lờ chừng nào có thể. Việc thông báo không đầy đủ, không rõ ràng các thông tin nêu trên tạo ra tình trạng lờ mờ, không minh bạch trong quản lý dự án và làm cho người dân hoài nghi, không tích cực tham gia, không sẵn sàng đóng góp. 

Mức độ phổ biến thông tin:

Thông tin công khai về tài chính được các dự án thực hiện nhưng mức độ công khai của mỗi dự án một khác. Một số dự án cho dán thông báo về tài chính ở trụ sở UBND xã hoặc nhà họp thôn, nhưng khi xem kỹ thì đó là những thông tin rất chung về tài chính của dự án. Đường GTNT, nhà văn hoá thôn do cộng đồng làm có mức độ công khai tài chính đầy đủ nhất, minh bạch nhất, tiếp đó phải kể đến PLAN. Với việc làm đường GTNT cộng đồng có thể biết đến từng chi tiết của các khoản thu chi trong khi đó dự án CBRIP cũng thực hiện công khai tài chính nhưng vẫn còn mang tính hình thức. Những thông tin thực sự mà người dân cần biết thì không có. Tình hình cũng như vậy đối với việc thông tin về nhà thầu, về công trình xây dựng, giám sát công trình xây dựng. 

Hình 4. Công khai tài chính của DA CBRIP

Các cuộc khảo sát trên hiện trường cũng cho thấy luôn có sự khác biệt giữa câu trả lời của hai nhóm cho cùng một câu hỏi: thông tin về dự án có được phổ biến đầy đủ cho cộng đồng không? 100% số cán bộ được hỏi ý kiến cho rằng thông tin về dự án đã được phổ biến đầy đủ cho cộng đồng trong khi những người dân được hỏi ý kiến cho là thông tin chỉ được phổ biến rất chừng mực và mang tính hình thức. Trong một dự án cung cấp nước sạch ở Phú Thọ, các cán bộ tham gia cuộc họp đều khẳng định rằng thông tin về dự án đã được thông báo đầy đủ cho người dân, trong khi chính đại diện của người dân tham dự cuộc họp cho rằng việc thông tin như vậy chỉ là hình thức. Cộng đồng chỉ được biết tổng chi và tổng thu phân theo nguồn là bao nhiêu mà không biết đến các khoản chi cụ thể, chính vì vậy khi đọc các thông tin này họ khó có khả năng đưa ra ý kiến. 

Cách thức phổ biến thông tin:

Phổ biến thông tin được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Các dự án vốn vay, các dự án do các NGO thực hiện sử dụng nhiều phương thức cung cấp thông tin như áp phích quảng cáo, tờ rơi, bản tin, họp thôn, loa truyền thanh. Có nơi còn hợp đồng với đội chiếu phim miền núi để tuyên truyền về dự án trước buổi chiếu (CBRIP); dựa vào già làng, trưởng bản để tuyên truyền thông tin về dự án. Hầu hết người dân được hỏi ý kiến đều cho rằng việc tuyên truyền, phổ biến thông tin thông qua nhiều kênh, hình thức như trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân biết được thông tin về các dự án. Thực tế cho thấy phần lớn người dân ở các vùng dự án có trình độ thấp. Việc lựa chọn hình thức phổ biến thông tin là rất quan trọng. Những hình thức đơn giản, cụ thể, trực quan có tác dụng tốt với người dân.

Các dự án của NGO có nhiều thế mạnh trong việc phổ biến thông tin thông qua con đường họp thôn, loa truyền thanh. Cũng cần nói thêm rằng các cuộc họp thôn do NGO tổ chức thường phát tiền cho người đi họp nên cũng là một yếu tố kích thích sự tham gia. Thực tế cho thấy những cuộc họp nào không phát tiền thì cũng ít người tham dự hơn. Tuy nhiên không phải luôn luôn như vậy. Dự án Hạ tầng cơ sở có sự tham gia mặc dù không có tiền họp thôn nhưng đây là dự án của cộng đồng, do cộng đồng nên có mức độ hưởng ứng cao nhất. Thông tin về dự án là thiết thực với người dân nên không ai không đi họp, trừ trường hợp đi làm ăn ở xa. 

Trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng vốn của nhà nước như chương trình 135, 134, làm đường giao thông, thuỷ lợi... việc phổ biến thông tin cho người dân chủ yếu được thực hiện thông qua các cuộc họp xã hoặc thôn. Trong những trường hợp này, kết quả của việc phổ biến thông tin lệ thuộc vào cách tổ chức cuộc họp (việc chuẩn bị nội dung, tài liệu, số người tham dự, thành phần tham dự, ...) và sự quan tâm của người dân đối với vấn đề được nêu ra trong các cuộc họp. 70% số người được hỏi ý kiến (thông qua phỏng vấn sâu) cho rằng trong chương trình 135, thông tin chỉ được phổ biến một cách hình thức. Các cuộc họp chỉ được tổ chức cho cán bộ chính quyền, đại diện của các tổ chức quần chúng, trưởng thôn và người liên quan trực tiếp. Người dân chưa có cơ hội được tiếp cận đầy đủ thông tin trong dự án này. Ngược lại trong các dự án làm đường, làm nhà cộng đồng, kiên cố hoá kênh mương có sự tham gia các cuộc họp được tổ chức ở cấp thôn, nhóm những hộ dân có chung lợi ích. Trong những trường hợp này người dân được phổ biến đầy đủ thông tin, thấy rõ lợi ích và trách nhiệm nên tham gia rất tích cực.

Bảng 2. Phổ biến thông tin đến cộng đồng

	#
	Chỉ tiêu
	IFAD
	CBRIP
	ADB
	PLAN
	WV
	135
	GTNT

	1
	Loại thông tin phổ biến đến cộng đồng

	
	Mục tiêu, tổng ngân sách, hoạt động, đối tượng hưởng lợi, mức đóng góp. 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Mức độ phổ biến thông tin tới cộng đồng (thấp nhất là 1 điểm; nhiều nhất là 10 điểm)

	
	TT về lựa chọn nhà thầu, 
	8,5
	6
	5
	9
	5
	3
	Tự làm

	
	TT về kết quả giám sát, nghiệm thu công trình
	KX§
	6,7
	KX§
	7,3
	2,6
	3,5
	9,5

	
	TT về quyết toán tài chính
	9
	7
	KX§
	7,5
	2,7
	2,5
	10

	3
	Cách thức phổ biến thông tin

	
	áp phích quảng cáo
	X
	X
	-
	X
	X
	-
	-

	
	Tờ rơi
	X
	X
	X
	X
	X
	-
	-

	
	Họp thôn
	X
	X
	X
	X
	X
	-
	X

	
	Họp xã
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Bản tin, loa truyền thanh
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


(Nguồn: Kết quả PRA tại Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Kon Tum và Thừa Thiên Huế)

Trong các phiếu hỏi, tỷ lệ người trả lời có biết về các dự án của NGO, các dự án vốn vay từ các nhà tài trợ, CT 135 và dự án hạ tầng cơ sở có sự tham gia là như nhau và rất cao, gần như 100%. Tuy nhiên, nếu phân tích theo đối tượng trả lời thì thấy một điểm thú vị là cộng đồng biết rõ về các dự án Hạ tầng cơ sở có sự tham gia và các dự án của NGO hơn cả, tiếp theo là dự án vốn vay, và cuối cùng là CT 135. Về CT 135, nhiều người nói có biết nhưng chỉ nghe nói và thấy kết quả chứ không biết rõ nên không điền thông tin vào bảng hỏi. Ngược lại, với cán bộ cấp xã thì hầu như chương trình dự án nào có trên địa bàn xã họ cũng biết. Cán bộ huyện và tỉnh thường chỉ biết rõ những dự án nào họ phụ trách, nhưng vẫn có thể điền được các bảng hỏi (một cách không đầy đủ). Như vậy có thể nói rằng người dân tham gia vào các dự án trong chừng mực nào đó đều đã được biết về dự án. Sự khác biệt là ở mức độ và cách thức phổ biến thông tin. Trong các cuộc thảo luận nhóm được thực hiện ở các địa phương, người dân bày tỏ mong muốn được biết đầy đủ, rõ ràng về dự án đầu tư tại địa phương họ.

4.1.2 Tham gia lựa chọn các hoạt động ưu tiên đầu tư

Tại tất cả các điểm khảo sát, cấp xã, thôn, và người dân đều khẳng định cộng đồng được tham vấn khi lựa chọn lĩnh vực và ưu tiên đầu tư. Tuy nhiên, mức độ tham gia của cộng đồng trong lựa chọn ưu tiên đầu tư tuỳ thuộc từng dự án. Với dự án đường giao thông nông thôn, xoá nhà tạm, cộng đồng tham gia đầy đủ nhất vì đây thực sự là công trình của họ, do họ lựa chọn, không có sự can thiệp của bất cứ ai. Với các dự án vốn vay và viện trợ không hoàn lại sự tham gia của cộng đồng trong khâu này khá đầy đủ do có tổ chức họp dân rộng rãi, do dự án được thiết kế nhằm hỗ trợ quá trình tham vấn rộng rãi cộng đồng. Mỗi năm có ít nhất một cuộc họp thôn nhằm xây dựng VDP, một cuộc họp giữa năm để sơ kết hoạt động 6 tháng và điều chỉnh kế hoạch cho thời gian còn lại. Tuy nhiên khi hướng dẫn dân lựa chọn ưu tiên đầu tư còn có một số CF có biểu hiện áp đặt người dân đề xuất theo ý muốn của mình hơn là hướng dẫn họ tự lựa chọn theo nhu cầu của cộng đồng. Một số ý kiến tại cuộc hội thảo ở huyện Tiên Phước, Quảng Nam cho biết mặc dù xã được giao cho quyền chọn ưu tiên đầu tư nhưng trong một số trường hợp nếu ưu tiên đầu tư của cộng đồng không trùng với quan điểm của cán bộ huyện thì khi lập hồ sơ cán bộ huyện còn nhiêu khê. Với các dự án như 135, 159, kiên cố hoá kênh mương, v.v. mức độ tham gia của cộng đồng có hạn chế hơn do phần lớn các dự án này không có kinh phí họp dân, phạm vi ảnh hưởng khá rộng, ở qui mô liên thôn, thậm chí liên xã. Khâu lựa chọn dự án chỉ tham vấn đại diện cộng đồng, trong nhiều trường hợp là cán bộ xã và một số trưởng thôn.

Khảo sát tại Như Xuân - Thanh Hoá và Nam Đông - Thừa Thiên Huế cho thấy việc xếp loại ưu tiên đầu tư trong chương trình 135 được tiến hành ở xã chứ không phải ở thôn. Thông thường, xã tổ chức một buổi họp với tất cả các trưởng thôn, cán bộ và đại diện đoàn thể tại đó mọi người phân loại các ưu tiên đầu tư thông qua phiếu bầu hoặc biểu quyết, sau đó kết quả được tổng hợp lại. Tuy không có người dân nào tham gia nhưng xã giải thích rằng trưởng thôn là đại diện của dân, họ nói lên ý kiến của dân. Trước khi tham gia họp ở xã các trưởng thôn được đề nghị tổ chức họp thôn, thông báo cho dân biết về chương trình và thảo luận về các ưu tiên đầu tư và theo báo cáo có tới 2/3 số thôn trong xã đã tổ chức họp thôn nhưng phỏng vấn người dân ở một số thôn cho thấy không có cuộc họp nào như vậy được tổ chức cả. 

Kết quả khảo sát tại địa bàn cũng khẳng định nhận định trên, theo đó 100% số người trả lời cho rằng việc lựa chọn ưu tiên đầu tư trong các dự án của NGO, dự án vốn vay và dự án hạ tầng cơ sở có sự tham gia là bởi cộng đồng trong khi con số này ở CT 135 chỉ là 50,6%. Nếu chia theo đối tượng trả lời thì thấy rằng 77% số cán bộ tỉnh, huyện và xã khẳng định việc lựa chọn ưu tiên đầu tư của CT 135 là do cộng đồng và 100% người dân được hỏi trả lời việc lựa chọn ưu tiên đầu tư trong chương trình 135 là do cán bộ. 

4.1.3 Thiết kế và lập dự toán chi tiết

Trong hầu hết các dự án, loại trừ một số dự án làm đường giao thông nông thôn ở Phú Thọ, xây dựng nhà gươi ở Quảng Nam, và tất nhiên, làm nhà cho chính mình trong chương trình 134, việc thiết kế và lập dự toán chi tiết đều do tư vấn làm. Trong dự án ILMC cán bộ kỹ thuật của dự án đưa ra các yêu cầu về kỹ thuật, nhà thầu căn cứ trên yêu cầu kỹ thuật để dự trù kinh phí và chào giá. Trong những dự án khác, về nguyên tắc, các ban Quản lý dự án xã - chủ đầu tư hợp đồng với công ty tư vấn để thiết kế và lập dự toán chi tiết. Tuy nhiên, trong một số trường hợp như dự án CBRIP ở Quảng Nam, việc này chỉ được thực hiện một cách hình thức. Thực tế công tác thiết kế được tiến hành ở tỉnh hay ở huyện mà không tham khảo ý kiến của cộng đồng nên chưa hiệu quả, ví dụ đường cống thoát nước được thiết kế quá nhỏ so với yêu cầu thực tế (Tiên Lãnh - Tiên Phước).

Thực tế khảo sát một số công trình kiên cố hoá kênh mương, nhà văn hoá thôn, đường GTNT, cầu, cống, v.v. ở một số nơi cho thấy công tác thiết kế còn có nhiều vấn đề. Trong dự án kiên cố hoá kênh mương ở Thanh Hoá, Phú Thọ, Hà Tĩnh, v.v. những công trình nào cộng đồng làm thì chất lượng rất tốt, ngược lại, một số công trình do huyện làm chủ đầu tư thường có vấn đề về thiết kế như kênh mương quá thấp so với mặt ruộng nên nước chảy ngược từ ruộng vào mương; mặt kênh thiết kế làm tấm đan dày 5 cm trong khi địa hình dốc cao nên nhanh chóng bị rạn vỡ và lún nứt làm tăng mức hao tổn nước chứ không hề hạn chế hao tổn như mục tiêu đặt ra cho KCH; kênh thiết kế không có giằng nên nhiều đoạn đổ ngay khi bơm nước thử tải, có đoạn bỗng dưng làm cống mà không để làm gì cả (Hương Nén, Tam Nông - Phú Thọ). Nguyên nhân là do cán bộ thiết kế không khảo sát kỹ tại hiện trường, chủ quan, khảo sát không đúng cao độ, dẫn đến đặt cống không đúng chỗ. Ngay cả kênh mương cấp 2 do huyện làm chủ đầu tư thiết kế cũng tồi, thẩm định không tốt nên đổ nhưng chưa có biện pháp xử lý nào với thiết kế mà nhà thầu lãnh đủ. 

Hộp 3. Kênh mương thiếu giằng

Thực ra tôi là người trực tiếp tham gia giám sát kỹ thuật cho công trình này. Nhà thầu làm khá tốt nhưng do kênh thiết kế không có giằng nên khi thử tải đã vỡ ở rất nhiều đoạn. Nhà thầu phải sửa lại và làm bổ sung thêm giằng ở rất nhiều đoạn xung yếu mặc dù đó không phải lỗi của họ. Biện pháp khắc phục được đưa ra là chỉ bơm nước vừa phải để giảm thiểu áp lực nước.

Chị Thiều Thị Hiền, Phòng HTCS huyện Tam Nông, Phú Thọ

Hình 5. Kênh mương do huyện làm chủ đầu tư

Tuy nhiên khi hỏi vậy trách nhiệm của người thiết kế đến đâu câu trả lời chỉ là sự im lặng hoặc một vài lời giải thích rằng do kinh phí có hạn nên kỹ sư thiết kế chỉ đi điểm mà không thể đi hết toàn bộ tuyến kênh. Thực tế đây chỉ là lời bao biện cho hành vi tắc trách của những người liên quan.

Hình 6. Kênh do cộng đồng tự làm

Hộp 4. Kênh mương không nước

Đập cây bưởi ở thôn Đông Xuân, xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân - Thanh Hoá được kiên cố hoá bằng nguồn vốn Giao thông thuỷ lợi. Chủ đầu tư là UBND huyện Như Xuân. Tổng vốn đầu tư của công trình là 600 triệu đồng. Trước khi KCH các thửa ruộng quanh đây còn có nước. Sau khi KCH kênh lúc nào cũng khô. Đáy kênh được thiết kế thấp hơn mặt ruộng nên nhiều khi nước chảy ngược từ ruộng vào kênh. Để xử lý vấn đề này dân trong thôn đã huy động công đổ thêm đất vào kênh để nâng cao nền nhưng không có kết quả. Nếu để dân chúng tôi làm thì tình hình đã không như vậy.

Anh Nguyễn Chiến Thắng, trưởng thôn Đông Xuân, xã Thượng Ninh, Như Xuân, Thanh Hoá

Trong dự án làm đường giao thông nông thôn tại Phú Thọ, người dân trực tiếp tham gia thiết kế, lập dự toán chi tiết cho công trình mình lựa chọn. Họ biết rõ tổng dự toán, mức hỗ trợ của nhà nước và tự quyết định cấp đường, độ rộng, bề dày và chiều dài của đường căn cứ vào khả năng đóng góp của chính họ. Một số dự án áp dụng thiết kế mẫu đối với các công trình đơn giản như nhà văn hoá, lớp mẫu giáo, phòng học vệ tinh hay điểm trường tiểu học. Việc áp dụng thiết kế mẫu đối với những công trình nhỏ không đòi hỏi kỹ thuật cao góp phần giảm được chi phí thiết kế. Điều này có lợi cho cộng đồng trong trường hợp họ được toàn quyền quyết định sử dụng 1 khoản vốn đã được ấn định trước như trong dự án IFAD và CBRIP. 

Hình 7. Kênh không có nước

Thực tế cho thấy sự tham vấn cộng đồng trong khâu thiết kế ở các chương trình/dự án sử dụng vốn chính phủ là rất hạn chế. Tiếp đến là các dự án vốn vay. Trong các dự án viện trợ không hoàn lại ít ra đại diện của cộng đồng có được tham vấn phần nào trong khi thiết kế do cán bộ dự án thường xuyên có mặt tại hiện trường và phối hợp chặt chẽ với đại diện cộng đồng. Họ là người có chuyên môn kỹ thuật, được thù lao thoả đáng, họ lại chính là người tham gia duyệt thiết kế nên thiết kế của các dự án này thường sát thực hơn. Kết quả phỏng vấn sâu cũng chỉ ra rằng, ở đâu có sự phối hợp tốt giữa cộng đồng và cán bộ kỹ thuật thì ở đó chất lượng công trình sẽ tốt hơn.

Với dự án CBRIP, BQLDA tỉnh ở cả 3 tỉnh khảo sát (Thanh Hoá, T.T. Huế, Quảng Nam) chỉ thuê 1 hoặc 2 công ty tư vấn thiết kế và chuẩn bị kỹ thuật cho các tiểu dự án ở huyện và xã. Do qui mô từng tiểu dự án rất nhỏ, phân tán, chi phí tư vấn thấp nên họ phải tiết kiệm chi phí đi lại, chi phí khảo sát. Đây là lý do viện dẫn cho chất lượng nhiều bản thiết kế kém. Thực tế ở Việt Nam tới nay vấn đề này vẫn chưa có một cơ chế xử lý thoả đáng. Không có ai đứng ra xử lý những việc được xem là "nhỏ" này. Công trình bàn giao xong rồi đến khi đưa vào hoạt động mới thấy bất cập nhưng cộng đồng không biết phải hỏi ai. Nhà thầu bảo chỉ làm theo thiết kế. Người thiết kế thì ở tít tận đâu đó (trường hợp huyện làm chủ đầu tư, dự án CBRIP), biết đâu mà lần. Còn trong trường hợp xã làm chủ đầu tư thì trên thực tế nhiều cán bộ xã cũng không đọc nổi bản vẽ, đành phải "tin tưởng" vào tư vấn do tỉnh tìm giúp và mình thuê thôi. Khi thấy được vấn đề thì đành phải nuốt cục đắng vì mình chính là người ký hợp đồng thuê dịch vụ chứ có phải tỉnh hay huyện đâu.

Hình 8. Cống xây không biết để làm gì

Kết quả khảo sát sử dụng bảng hỏi cũng xác nhận thông tin nêu trên. 100% số người trả lời cho biết việc thiết kế và lập dự toán chi tiết cho các công trình HTCS nêu trên, trừ một số công trình do cộng đồng tự làm là do tư vấn làm và hầu hết người dân không biết đó là ai. Thảo luận nhóm với cán bộ huyện và tỉnh được biết, các khó khăn cơ bản trong giai đoạn thiết kế và khảo sát là số lượng công trình qui mô nhỏ quá lớn, các công trình này lại nằm rải rác ở các khu vực miền núi xa xôi; thiếu tư vấn giám sát kỹ thuật và thiết kế chất lượng cao để làm việc cho những công trình giá trị thấp ở vùng cao; định mức chi phí hiện tại cho khảo sát và thiết kế không đủ để có được dịch vụ tốt ở những vùng xa xôi hẻo lánh; năng lực hiểu biết về thiết kế chi tiết của cán bộ xã, thôn và người dân hạn chế; cán bộ hỗ trợ kỹ thuật huyện kiêm nhiệm nên không đủ thời gian dành cho việc này. 

Đối với các hạng mục mang tính phi công trình như hỗ trợ phát triển sản xuất thông qua các mô hình trình diễn, hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, cho vay vốn để sản xuất, v.v. việc thiết kế và lập dự toán chi tiết cũng được thực hiện bởi tư vấn đồng thời có tham vấn cộng đồng. Việc này thường được làm tốt trong các dự án phi chính phủ hơn các dự án vốn vay và dự án của nhà nước do tính linh hoạt cao. Đối với các dự án của chính phủ (CT 135) mức độ tham vấn cộng đồng còn hạn chế. Các dự án sử dụng vốn ngân sách và đặc biệt dự án vốn vay thường áp dụng định mức được xây dựng từ trước đó nhiều năm do sự chậm trễ trong phê duyệt dự án nên trong nhiều trường hợp không còn phù hợp thực tế.

Hộp 5. Mô hình phát triển bò sữa tại xã Hiền Quan, huyệnTam Nông - Phú Thọ

Dự án phát triển bò sữa giai đoạn 2003-2005 tại Phú Thọ thực sự đã phá sản. Cả tỉnh nhập từ úc về 150 con bò sữa. Xã Hiền Quan huyện Tam Nông được hỗ trợ 30 con trong đó tỉnh hỗ trợ 6 triệu đồng/con, người dân phải trả 19 triệu đồng/con. Tới nay số bò này đã chết gần hết, chỉ còn những con F1 phối với bò lai sind thành F2 và chuyển thành bò nái, bò nhập không còn. Chúng tôi nghe nói dự án nuôi bò sữa cho thu nhập cao và tưởng rằng sẽ sớm giàu nên nhất trí tham gia dự án. Tuy nhiên thực tế không như những gì người ta nói. Chất lượng giống bò nhập về kém, một số con thuộc diện loại thải, răng đã gần rụng, sản lượng sữa cho không như lý thuyết; bò nhập không hợp thời tiết khí hậu ở địa phương; yêu cầu vốn đầu tư lớn. Thực tế một số con khi nhập về đã đang có chửa. Khi bò đẻ ban đầu sữa cũng nhiều (có con cho tới 20 lít/ngày) nhưng do không có ai tổ chức thu mua vì lượng sữa thu được không đủ lớn, sữa không bán được, người nuôi phải tự mang đi bán dạo tới từng nhà. Tuy nhiên người dân nông thôn chưa có thói quen uống sữa, vả lại sữa đối với họ là sản phẩm xa xỉ nên người chăn nuôi chỉ biết dùng sữa để "nuôi lợn". Không bán được sữa thì không có tiền đầu tư trở lại cho bò nên sản lượng sữa kém đi đến khi người dân không đủ sức nuôi nữa nhưng bán cũng không xong. Để nuôi thì tiếp tục lỗ nặng, bán thì như cho không. Khi mua thì mua theo giá bò sữa, khi bán thì theo giá bò thịt, thậm chí không bằng giá bò thịt. Giờ đây chúng tôi trở thành con nợ của ngân hàng.

Nhóm nông dân xã Hiền Quan, huyện Tam Nông - Phú Thọ

Khác với dự án bò sữa đã thất bại chủ yếu do việc thiết kế mang tính chủ quan duy ý chí và áp đặt từ trên xuống, thiết kế không phù hợp với điều kiện thời tiết khí hậu ở địa phương, với điều kiện kinh tế của hộ, thiếu hẳn mảng marketing sản phẩm là yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của dự án, dự án phát triển đàn bò lai sind lại có kết quả khả quan.

Mô hình này được cán bộ xã và cộng đồng đánh giá cao. Nhiều ý kiến cho rằng mô hình sind hoá đàn bò có tác dụng tốt trong việc cải thiện tầm vóc đàn bò tại địa phương, phù hợp với trình độ và khả năng kinh tế cũng như lao động của hộ.

Hộp 6. Mô hình bò lai sind xã Bình Lương, huyện Như Xuân - Thanh Hoá
Mô hình này được thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư từ CT 135 tại 5 thôn của xã Bình Lương, huyện Như Xuân - Thanh Hoá. Tổng mức đầu tư ban đầu là 12 con bò trong đó có 4 đực giống tương đương 76,7 triệu đồng. Cơ chế hỗ trợ như sau: sau khi có thông báo từ xã, thôn tiến hành họp để các hộ đăng ký và bình xét hộ được nhận nuôi bò. Xã không có đồng cỏ nên không chăn thả được. Hộ nhận nuôi phải chăn dắt và trồng cỏ để có đủ thức ăn cho bò. Khi bò đẻ bê thứ nhất hộ nuôi được hưởng 50% giá trị con bê. Khi bò đẻ con thứ 2-3 hộ được hưởng 70% giá trị con bê. Sau khi bò sinh con bê thứ 3 là hộ không còn phải thực hiện trách nhiệm gì với cộng đồng. Bê sinh sau 10 tháng thì xã lập hội đồng đấu giá thông báo rộng cho dân trong xã để dân nộp đơn mua. Nếu có 5 đơn xin mua thì xã mời cả 5 hộ lên bốc thăm. Nếu trong 30 ngày sau khi thông báo mà trong xã không có ai mua thì bê sẽ được bán cho người ngoài xã hoặc bán ngoài chợ. Ban chỉ đạo chăn nuôi thú y của xã thường xuyên kiểm tra. Người mua là người trong thôn/xã chỉ phải trả giá bằng 75% giá trị thực tế ngoài thị trường. Hộ nuôi được nhận 70%, chênh lệch 5% còn lại sẽ được sử dụng cho hoạt động của Ban chỉ đạo. Hộ nhận nuôi bò giống chỉ phải đóng góp 10% giá trị con giống. Tiền phối giống hộ chăn nuôi được hưởng 100%. Mô hình đã tỏ ra có hiệu quả. Sau 30 tháng đàn bò đã có thêm 10 con. 22 hộ với 88 khẩu được hưởng lợi trực tiếp. 

Nhóm nông dân xã Bình Lương, huyện Như Xuân - Thanh Hoá

4.1.4 Lựa chọn nhà thầu

Cán bộ xã thường phàn nàn rằng xã làm chủ dự án nên mọi văn bản đều do xã ký, nhưng trên thực tế quyền quyết định chưa được giao hẳn về cho xã. Các khâu lựa chọn nhà thầu thường vẫn bị chi phối bởi cấp huyện và tỉnh. Thông thường tỉnh/huyện gửi xuống xã một danh sách dài các nhà thầu đủ điều kiện tham gia trong đó có định hướng một số nhà thầu tiềm năng. Sự định hướng này theo cách giải thích của cán bộ huyện là hoàn toàn hợp lý vì xã không có nhiều thông tin như huyện, tuy nhiên theo nhận xét của cán bộ xã thì huyện đã can thiệp quá sâu vào quyền tự quyết của cấp xã. Không chấp thuận thì sợ sẽ bị gây khó dễ sau này, chấp thuận mà lỡ chất lượng kém thì khó giải thích với bà con. Có tới 30% số cán bộ xã được phỏng vấn tỏ ra bức xúc về vấn đề này. Trong các cuộc thảo luận tại huyện Tiên Phước, Quảng Nam, người dân tham dự cuộc họp rất bức xúc về việc đấu thầu, dàn xếp chất lượng, can thiệp của chính quyền, việc giám sát có tính hình thức của chính người dân.

Các công trình qui mô nhỏ tới 50.000 USD trong dự án CBRIP áp dụng phương thức 3 báo giá. Trên mức này sẽ phải áp dụng đấu thầu cạnh tranh. Hình thức 3 báo giá không đòi hỏi thủ tục phức tạp. Cán bộ xã cũng đã được tập huấn về phương thức mua sắm, được cung cấp đầy đủ các mẫu hồ sơ chọn thầu và được cán bộ hỗ trợ kỹ thuật huyện cùng CF hỗ trợ nên không gặp khó khăn trong vấn đề này. Tuy nhiên, theo qui định xã vẫn phải lựa chọn 3 trong số danh sách các nhà thầu hợp lệ đối với dự án do BQLDA tỉnh lập. Thực tế cho thấy trong danh sách này thường không có mặt những nhà thầu nhỏ ở địa phương, những đơn vị mà xã biết rõ hơn cả. Dự án ILMC cũng áp dụng hình thức 3 báo giá, nhưng các cuộc trao đổi không chính thức với cán bộ dự án cho thấy thực tế có hiện tượng thông thầu và chỉ định đích danh nhà thầu. Mặc dù dự án ILMC có cố vấn trưởng người Canada cùng cán bộ văn phòng dự án có các chuyên môn khác nhau thường xuyên có mặt tại huyện nhưng do dự án quá lớn với quá nhiều hoạt động rải khắp các thôn của trên 20 xã trong 2 huyện nên khó kiểm soát quá trình đấu thầu. Thêm vào đó, cán bộ văn phòng dự án chỉ được huy động có thời hạn cho dự án nên mức độ cam kết với tổ chức có hạn. Ngược lại, dự án của Plan International mặc dù áp dụng hình thức chào giá cạnh tranh kể cả với những dự án rất nhỏ, trên dưới 100 triệu đồng nhưng việc này lại được làm rất tốt do cán bộ của PLAN bám sát công việc ngoài hiện trường hơn, mức độ gắn kết của cán bộ với tổ chức lớn hơn và cơ chế kiểm toán nội bộ của PLAN cũng tốt hơn. Các dự án của PLAN thường lựa chọn nhà thầu tại địa phương và xã được tự chủ hoàn toàn trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Chương trình 135 áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với những hợp đồng trị giá 1 tỷ đồng mà không cần 3 báo giá. Trên 1 tỷ đồng sẽ áp dụng đấu thầu cạnh tranh hạn chế. Hình thức này dễ làm nhất và cũng được cán bộ các cấp thích nhất nhưng cũng dễ xảy ra tiêu cực nhất.

Các tiểu dự án cấp thôn của CBRIP, IFAD áp dụng hình thức ký hợp đồng với các HTX địa phương hay nhóm thi công công trình của thôn. Phương thức này cũng được áp dụng cho chương trình 135 ở Tuyên Quang, chương trình kiên cố hoá kênh mương nội đồng. Phương thức này tiết kiệm được một lượng kinh phí đáng kể được cộng đồng dùng vào việc khác có lợi cho cộng đồng. Ngoài việc tiết kiệm kinh phí, chất lượng các công trình thi công theo hình thức này thường được cộng đồng đánh giá cao hơn. Thực tế khảo sát tại hiện trường cũng khẳng định điều này.

Việc mua sắm đối với những hạng mục mang tính phi công trình thường đơn giản hơn và hoàn toàn có thể thực hiện bởi xã nhưng tới nay những hoạt động này vẫn được thực hiện bởi các tổ chức cung cấp dịch vụ cấp huyện như Trung tâm khuyến nông, trạm thú y, trung tâm y tế huyện, v.v. (dự án của PLAN, ILMC, IFAD), hoặc bởi các ban quản lý dự án tỉnh, huyện (CT 135, DAGNKVMT, World Vision, dự án phát triển bò sữa). Nguyên nhân có lẽ do tới nay việc cung ứng dịch vụ của các tổ chức này vẫn còn có thể chấp nhận được trong khi chưa có sự lựa chọn khác tốt hơn. Hiện nay IFAD đang thí điểm phân cấp hợp phần hỗ trợ sản xuất cho xã thực hiện.

Kết quả khảo sát sử dụng bảng hỏi cũng cho thấy có tới 62,8% số người trả lời cho rằng dịch vụ khuyến nông do một số dự án như dự án phát triển bò lai sind ở Phú Thọ, dự án Đa dạng hoá nông nghiệp ở TT. Huế, cung cấp là tốt và rất tốt, chỉ có 3,5% cho rằng dịch vụ này kém. 2/3 số người cho rằng dịch vụ khuyến nông kém là ở Quảng Nam (Dự án Phát triển KTXH vùng vủa World Vision), 1/3 là ở Phú Thọ (Dự án bò sữa). Lý do là vì họ đã nhận được giống vật nuôi không phù hợp với điều kiện thời tiết khí hậu của địa phương, chương trình khuyến nông không thực tế (thiết kế chương trình bò sữa chưa tính đến đầu ra và điều kiện kinh tế của nông dân). 

Hình 9. Cộng đồng đánh giá chất lượng dịch vụ khuyến nông do một số dự án cung cấp

4.1.5 Thực hiện các tiểu dự án

Phần lớn các công trình hạ tầng đều do các nhà thầu tại địa phương đảm nhiệm. Có tới 90% vốn dành cho công trình hạ tầng cơ sở của các chương trình, dự án (trừ chương trình làm đường giao thông nông thôn) được thực hiện bởi các nhà thầu. Các cấp quản lý ở tất cả các điểm khảo sát thường thích giao cho nhà thầu thi công vì họ có năng lực chuyên môn và tài chính và do vậy sẽ không phải tốn nhiều công sức để kiểm tra, giám sát và hỗ trợ như trong trường hợp cộng đồng tự làm. Tuy nhiên còn có một lý do sâu sa ai cũng biết nhưng không tiện nói ra đó là giao cho nhà thầu làm thì thường được trích lại một tỷ lệ nhất định nào đó. Phỏng vấn không chính thức với cán bộ dự án AAV tại Ninh Phước - Ninh Thuận và cán bộ dự án ILMC tại Thanh Hoá được biết tỷ lệ để lại có thể dao động từ 8% tới 20% giá trị hợp đồng, điều mà khó cộng đồng nào có thể làm nổi.

Một số công trình hạ tầng qui mô nhỏ do chính phủ, NHTG, NGO, CIDA, IFAD tài trợ, ví dụ như kênh mương nội đồng, đường nội thôn, nhà văn hoá thôn, nhà vệ sinh, bể/giếng nước, v.v. do dân trong thôn tự làm. Đối với làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hoá thôn, xoá nhà tạm, làm nhà vệ sinh, bể/giếng nước, nơi nhà nước chỉ hỗ trợ bằng vật tư cơ chế có vẻ thông thoáng và phù hợp. ở đây mức hỗ trợ đã được công khai ngay từ đầu cùng với yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật. Cộng đồng không phải lo thủ tục thanh quyết toán. Tương tự như vậy, những công trình cộng đồng tự làm trong dự án của IFAD hay của các NGO nơi cơ chế tài chính khá thông thoáng thì không có vấn đề gì, nhưng nếu đó là dự án vốn vay của IDA hoặc ADB thì cán bộ hỗ trợ kỹ thuật huyện hoặc CF sẽ phải rất vất vả giúp cộng đồng hoàn thành thủ tục quyết toán vốn. 

Việc thực hiện các công trình này cho thấy tiềm năng của cộng đồng rất lớn, nếu có cơ chế phù hợp cộng đồng có thể tham gia thi công nhiều công trình hiện đang phải thuê nhà thầu làm với chi phí cao và chất lượng thì chưa hẳn đã tốt. Người dân trong các thôn tham gia trả lời phỏng vấn cho biết họ hoàn toàn có thể thi công được rất nhiều trong số những công trình hạ tầng qui mô nhỏ mà nhà thầu làm như đường nội thôn, kênh mương cấp 3, nhà văn hoá thôn, nhà mẫu giáo, v.v. Tuy nhiên phải có cơ chế ứng trước, thủ tục thanh quyết toán phải đơn giản. Nếu yêu cầu cộng đồng phải theo đúng thủ tục xây dựng cơ bản thì không khác gì đánh đố. 

Đối với các hạng mục phi công trình việc thực hiện là do các đơn vị cung ứng dịch vụ tại huyện tiến hành hoặc do các Ban quản lý dự án tỉnh hoặc huyện hợp đồng với các đơn vị này để thực hiện. Các đơn vị này có điểm mạnh là ở gần dân, hiểu biết địa bàn, có trình độ chuyên môn. Điểm yếu của các đơn vị này là lực lượng mỏng, thiếu kỹ năng làm việc với cộng đồng, kỹ năng thu hút sự tham gia. Hiện nay một số tổ chức như GRET hướng tới hỗ trợ tăng cường năng lực cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tại địa phương, xây dựng các tổ chức dựa vào cộng đồng để cung cấp dịch vụ tại chỗ cho cộng đồng. Các tổ sản xuất lúa giống, cá giống, hội chăn nuôi thú y, chi hội thú y, HTX chăn nuôi, v.v. ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Dương, v.v do GRET hỗ trợ xây dựng đang phát huy vai trò nomng cốt trong cung cấp dịch vụ tin cậy, giá rẻ tại địa phương.

4.1.6 Giám sát thực hiện

Có nhiều ý kiến nghi ngờ về khả năng giám sát thi công công trình của cộng đồng. Có tới 70% số cán bộ tỉnh, huyện và xã thống nhất quan điểm rằng người dân không đủ năng lực giám sát. Nhiều người dân cũng đồng tình với quan điểm này, tuy nhiên, cộng đồng ở Phú Thọ lại không cùng quan điểm đó. Họ cho rằng nếu được hướng dẫn họ vẫn có thể làm tốt công tác này. 

Hộp 7. Khả năng giám sát thi công của cộng đồng

Chúng tôi có thợ xây lành nghề, có cả kỹ sư, bộ đội đã nghỉ hưu đang sinh hoạt tại cộng đồng. Chúng tôi cũng từng xây nhà 2-3 tầng cho bản thân. Tại sao lại không thể giám sát các công trình qui mô nhỏ tại thôn, xã được?

Nhóm nông dân Khu 6, xã Hương Nén, huyện Tam Nông, Phú Thọ

Đại diện người dân các xã Tiên Lãnh, Tiên Ngọc huyện Tiên Phước thì lại khẳng định dân chưa đủ năng lực giám sát. Cũng có ý kiến cho rằng tiếng nói của dân chưa được tôn trọng. Bên A không bao giờ đưa thiết kế cho người hưởng lợi. Một số người nói rằng do giám sát A cam đoan với họ sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng công trình nên cuối cùng họ cũng phải ký. Nhiều người còn khẳng định xin chữ ký của cộng đồng vô cùng dễ. Có ý kiến thừa nhận nhà thầu đôi khi cũng cho tiền giám sát cộng đồng.

Hộp 8. Giám sát cộng đồng và nghiệm thu công trình

Mặc dù văn bản ghi rõ trong mỗi giai đoạn thi công công trình phải có đủ chữ ký của các bên liên quan nhưng giám sát nhân dân có đồng ý hay không thì công trình cũng vẫn được nghiệm thu.

Đại diện trường tiểu học Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước - Quảng Nam

Các dự án của NHTG, IFAD, PLAN, TNTG đều tiến hành đào tạo kỹ năng giám sát, vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình. Tuy nhiên nhiều người cho rằng đào tạo như vậy là chưa đủ, quá ngắn; hình thức giám sát còn đơn giản, chỉ mới tập trung vào kiểm tra số lượng vật liệu đầu vào, chứ chưa kiểm tra được kỹ thuật. Trong hầu hết các chương trình, dự án thường không có kinh phí cho giám sát cộng đồng. Một số nơi phải vận dụng trích từ quản lý phí ra một khoản để hỗ trợ cho công tác giám sát cộng đồng. Nhiều người cho rằng trách nhiệm phải đi đôi với quyền lợi. Những người giám sát cộng đồng không phải là người duy nhất được hưởng lợi từ dự án, vậy không có lý do gì chỉ những người này phải bỏ thời gian và chịu trách nhiệm giám sát. Trong một số trường hợp, cộng đồng tự góp tiền để trả thù lao cho người giám sát. Điều này không diễn ra thường xuyên vì gánh nặng đóng góp vốn đã quá sức đối với cộng đồng nghèo. Không có thù lao thì người ta hoặc sẽ lảng tránh công việc hoặc sẽ làm qua loa cho xong chuyện. Đôi khi nhà thầu cũng bỏ tiền ra "lo lót" giám sát cộng đồng để có được chữ ký của họ và hoàn thành thủ tục nghiệm thu công trình. Các nghĩa vụ "ngầm" này có lẽ là kết quả của chính sách của các nhà tài trợ về đối ứng và đóng góp cộng đồng. Chính vì lý do này, mặc dù vẫn có giám sát cộng đồng nhưng một số nơi chất lượng công trình vẫn kém. Trường hợp nhà văn hoá thôn Đông Xuân là một ví dụ. Tuy nhiên, vẫn có nơi, vẫn có những việc mà không có tiền cộng đồng vẫn làm và còn làm tốt nữa. Các công trình do PLAN tài trợ không bao giờ trả thù lao cho giám sát cộng đồng nhưng cộng đồng vẫn chia nhau giám sát và chất lượng các công trình do PLAN tài trợ thường rất tốt. Lý giải cho vấn đề này chỉ có thể là do dự án của PLAN có cơ chế thực sự công khai minh bạch. Cộng đồng hiểu rõ việc làm của họ là vì lợi ích của chính họ và tự nguyện tham gia.

Chất lượng của công trình nhìn chung tốt nhờ giám sát cộng đồng. Nhiều khi giám sát cộng đồng đã tỏ ra hiệu quả hơn giám sát của tư vấn chuyên nghiệp. Trong khi nhiều người băn khoăn về năng lực giám sát của cộng đồng thì giám sát kỹ thuật bên A của nhà thầu cũng rất ít khi đi kiểm tra tại hiện trường, đôi khi phải hàng tháng mới tới đó một lần. Đây cũng là yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Đối với hợp phần hỗ trợ sản xuất hầu như không dự án nào thực hiện giám sát cộng đồng, cũng không có việc công khai tài chính ở đây. Một số người tham gia cuộc thảo luận nhóm tại xã Hương Nén huyện Tam Nông - Phú Thọ phàn nàn rằng Thông tư 16 có điều bất cập đối với ngành nông nghiệp: trong khi mọi công trình đều có kinh phí cho thiết kế, thi công, giám sát dự án thì các dự án mang tính chất phi công trình lại không có kinh phí cho các hoạt động này. Theo họ hợp phần này cũng có nhiều rủi ro và nhiều cán bộ phải mất chức do tham nhũng cũng có nguyên nhân bởi thiếu giám sát thường xuyên.
4.1.7 Vận hành và duy tu bảo dưỡng

Hầu hết các dự án của NGO, các dự án vốn vay và dự án xây dựng HTCS có sự tham gia đều chú ý xây dựng các nhóm vận hành và duy tu bảo dưỡng. Kinh phí cho duy tu bảo dưỡng do cộng đồng đóng góp, hoặc huy động từ lao động công ích hàng năm. Trong các dự án của NGO qui định về duy tu bảo dưỡng được chú trọng ngay từ khâu lập dự án. Các dự án vốn vay của IDA và ADB cũng đặt ra yêu cầu này trong đề xuất tiểu dự án nhưng nhiều nơi còn mang tính hình thức. Các tổ đường nước, điện đều có thu phí vận hành. Giá nước sinh hoạt ở Hương Nén (Phú Thọ) được thu ở mức cũng xấp xỉ giá nước sinh hoạt tại Hà Nội (3000đồng/m3). Nhà cộng đồng thường xuyên có người quét dọn, sử dụng xong khi ra về phải khoá cửa. ở Quảng Nam (xã Tiên Ngọc) các thôn đã huy động lao động công ích cho duy tu bảo dưỡng. Cộng đồng tự lập ra nhóm duy tu bảo dưỡng. Bên cạnh đó vẫn có nơi chưa thực hiện tốt việc này. Cũng là dự án của CBRIP nhưng khi 3 nhà văn hoá thôn thuộc xã Xuân Sơn huyện Vạn Ninh - Khánh Hoà bị lốc làm bung tấm trần người dân trong thôn vẫn kiên trì giữ nguyên hiện trạng mà không sửa chữa, quyết tâm chờ dự án. 

Ngược lại, chương trình 135 khi thiết kế không chú ý đến khâu này nên khi đưa công trình vào vận hành đã bộc lộ một số khiếm khuyết. Một số công trình do không có kế hoạch duy tu bảo dưỡng, trong khi đó lại không thể huy động từ cộng đồng nên đã xuống cấp và hư hỏng.

4.1.8 Đóng góp của cộng đồng và lao động được trả công
Trong các chương trình dự án vốn vay hoặc viện trợ không hoàn lại của các tổ chức chính phủ hoặc phi chính phủ quốc tế vốn đối ứng của chính phủ và đóng góp của cộng đồng luôn luôn được đặt ra như một điều kiện bắt buộc để có dự án. Lý do là để tăng tính trách nhiệm của người hưởng lợi đối với công trình. Hầu hết các dự án chọn hình thức đóng góp bằng công lao động hoặc bằng vật liệu có sẵn tại địa phương. Một số dự án (dự án ILMC) trong quá trình thực thi, do khó huy động đã tìm cách chế biến, ví dụ tính tăng giá trị ngày công lên, tăng mức đầu tư, v.v. Hoặc như dự án Plan Interrnational qui giá trị phòng họp của thôn, xã; qui lao động của cán bộ tỉnh, huyện, xã thành tiền và tính vào phần đóng góp của đối tác. 

Kết quả khảo sát tại bốn tỉnh cho thấy 82% số người trả lời phỏng vấn cho rằng cần phải đóng góp để người dân có trách nhiệm. Phân theo đối tượng trả lời thì có tới 91% cán bộ các cấp thấy cần phải đóng góp, 63,6% người dân đồng tình với quan điểm này. Tuy nhiên nhiều người còn băn khoăn ở mức đóng góp. Người dân các xã trong huyện Như Xuân - Thanh Hoá cho rằng mức đóng góp như hiện tại từ 10-20% đối với các xã vùng thấp, 5-10% đối với các xã vùng cao là quá cao, cần giảm xuống còn 3-5%. Người dân ở huyện Tiên Phước - Quảng Nam cũng cho rằng mức đóng góp chỉ nên từ 3-5% là vừa vì các vùng có dự án CBRIP và 135 đều là những vùng rất nghèo trong khi đó chương trình, dự án lại nhiều. Dự án nào hầu như cũng đòi hỏi đóng góp. Nếu dân nghèo mà đóng góp quá nhiều dân sẽ không kham nổi và nếu buộc phải đóng góp người nghèo có thể sẽ càng khó khăn hơn. Một nghiên cứu của PAC, 2003 còn chỉ ra rằng một số tỉnh đã tạm ứng ngày công lao động nghĩa vụ của dân tới tận năm sau. Xuất phát từ thực tế này, một số tỉnh, ví dụ Lào Cai đã dùng ngân sách tỉnh để bù vào phần đóng góp của dân. 

Hộp 9. Đóng góp cộng đồng

Tất cả các chương trình, dự án có trên địa bàn cộng đồng đều phải đóng góp. Vì là vùng khó khăn nên có nhiều chương trình, dự án như CT 135, 159, WB, CECI, v.v. Vùng cao mức đóng góp là 5-10%, vùng thấp mức đóng góp từ 10-20% tuỳ thuộc từng chương trình. Riêng CT 159 có 18 phòng học phải kiên cố hoá, tổng đầu tư khoảng 2,3 tỷ đồng, mức đóng góp 20%, nghĩa là tổng vốn góp trong dân bằng 460 triệu đồng; chương trình 135 có tổng mức đầu tư trên dưới 1 tỷ đồng, mức đóng góp là khoảng 100 triệu. Dân số cả xã có 2800 khẩu trong đó 700 khẩu thuộc diện chính sách được miễn đóng góp. Như vậy mỗi khẩu phải đóng góp 270 ngàn đồng. Một hộ trung bình có 5 khẩu sẽ phải đóng góp khoảng 1,3 triệu đồng, ngoài ra còn lao động công ích, công an, ủng hộ bão lụt, v.v. Đây thực sự là gánh nặng cho người nghèo.

Anh Thi, xã Bình Lương, Như Xuân, Thanh Hoá

Mặc dù ai cũng đồng ý là cần phải đóng góp nhưng người dân cũng hay suy bì. Nếu người này đóng mà người khác không đóng thì người vốn nghiêm túc sau này cũng sẽ không đóng nữa. Điều này gây khó khăn cho nhà thầu trong trường hợp mức góp cao như ở Thanh Hoá, có khi tới 20% vì thông thường chủ đầu tư giao luôn cho nhà thầu việc thu vốn góp của dân. Nếu mức đóng góp chỉ trong khoảng 5% thì thường nhà thầu cũng không đòi ráo riết mà chỉ thuê lao động và trừ vào công vì công đi đòi có khi còn cao hơn số tiền có thể thu được. Hiện tại người dân xã Bình Lương, huyện Như Xuân - Thanh Hoá vẫn còn nợ nhà thầu 125 triệu đồng tiền đóng góp.   

Hộp 10. Đóng góp cộng đồng - qui định và thực thi

CECI hỗ trợ cộng đồng thôn chúng tôi 112 triệu đồng để xây dựng con đập nhỏ. Tổng vốn đầu tư là 141 triệu đồng. Dân chúng tôi cam kết đóng góp 29 triệu bằng công lao động, vật liệu tại chỗ và 50.000 đồng/hộ. Số tiền đóng góp được chia thành 4 kỳ và thu sau vụ thu hoạch lúa. Tới nay đã thu được 50% số tiền mặt phải góp. Tuy nhiên sau khi tham khảo nơi khác thấy có nhiều đập cũng làm mà không phải đóng góp nên dân chúng tôi quyết định không nộp nốt số còn lại.

Một số hộ dân ở thôn Quang Trung, xã Bình Lương, Như Xuân, Thanh Hoá

Các dự án đều đặt ra nguyên tắc “xã có công trình, dân có việc làm”. Tuy nhiên khảo sát ở các tỉnh cho thấy lao động tại chỗ chỉ được huy động cho các công việc đơn giản như đào, gánh đất, phát dọn mặt bằng, v.v. Những việc mang tính kỹ thuật đều do công nhân kỹ thuật đảm nhận. Ngoại trừ dự án của IFAD, các dự án khác không đưa ra được con số cụ thể về số ngày công lao động tại chỗ được huy động có trả lương, tuy nhiên các ý kiến trả lời phỏng vấn đều khẳng định mức độ huy động lao động phổ thông tại chỗ là rất hạn chế. Nhà thầu thường thích dùng người mang từ nơi khác đến do đã có tay nghề, có kỷ luật và dễ bảo. Đôi khi nhà thầu cũng gặp khó khăn trong việc tìm lao động kỹ thuật cho các công trình ở vùng sâu. Mặc dù số lượng lao động huy động tại chỗ cho các công trình này không nhiều, tuy nhiên nó cũng góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo tại địa phương. Việc thuê người địa phương làm việc cho các công trình xây dựng của dự án của NHTG được tiến hành nhưng với tỷ lệ thấp hơn so với mong đợi. Các nhà thầu thì thấy việc tuyển người địa phương làm việc là một trở ngại do họ thiếu kỹ năng, vô kỷ luật, đặc biệt là người dân tộc thiểu số. Với dự án NMPRP 5/6 tỉnh của dự án đã lựa chọn để trả 5% đóng góp của cộng đồng từ ngân sách tỉnh để hỗ trợ người dân địa phương hưởng lợi từ lao động được trả công hơn là trông đợi vào sự đóng góp của cộng đồng. 

Việc tuyển dụng lao động địa phương làm việc trong các công trình được thoả thuận trực tiếp giữa nhà thầu và cá nhân, không phải thông qua BQLDA. Cũng không có một chế tài nào buộc các nhà thầu phải sử dụng lao động tại chỗ ngoài số công lao động đóng góp. Các nhà thầu chỉ được khuyến cáo nên sử dụng lao động tại chỗ. 

Cùng là một nguồn vốn, cùng cơ chế quản lý như nhau nhưng mỗi địa phương lại áp dụng những định mức rất khác nhau cho cùng một hạng mục đầu tư. Dự án GNKVMT tại Kon Tum có định mức đầu tư cho xây dựng nhà văn hoá thôn là 20 triệu đồng trong đó dự án thanh toán 19 triệu còn lại dân đóng góp, trong khi đó cũng nguồn vốn này tại Thừa Thiên Huế nhà văn hoá thôn được đề xuất với giá trị 300 triệu đồng/nhà và vì vậy theo qui định cộng đồng không được thi công mà chỉ thụ hưởng công trình sau khi tỉnh bàn giao. 
Trong khi dự án GNKVMT ở Kon Tum áp dụng định mức đầu tư 20 triệu đồng/ nhà cộng đồng do cộng đồng tự làm thì Nhà cộng đồng do nhà thầu xây bằng nguồn vốn CBRIP thường có giá trên dưới 100 triệu đồng. Phỏng vấn cán bộ quản lý dự án ADB tại Kon Tum được biết họ cũng đánh giá giá trị của nhà cộng đồng nếu xây bằng vốn XDCB sẽ phải hết khoảng 90-100 triệu đồng, tuy nhiên khi cộng đồng tự làm mức thanh toán chỉ là chỉ là 19 triệu!!! Lý do đưa ra là nếu đưa cho đồng bào nhiều tiền đồng bào sẽ lập tức chia nhau uống rượu tới chừng nào hết mới đi làm tiếp. Thực tế là ở Kon Tum bà con dân tộc vào rừng khai thác gỗ và vật liệu làm nhà nên không phải chi phí mua vật liệu mà chỉ phải bỏ công lao động để khai thác gỗ, tre, nứa, lá. ở đây có thể thấy phần công đóng góp của đồng bào dân tộc trong việc làm nhà cộng đồng là rất lớn. 
Trong các hoạt động đầu tư cho phát triển sản xuất mức độ đóng góp của người trực tiếp hưởng lợi thường cao hơn, chiếm từ 30 đến 50% giá trị vật chất được hỗ trợ, ngoài ra còn công lao động, đất, công trình hạ tầng (chuồng trại chăn nuôi, nhà kho, sân phơi, v.v.).

4.2 Cơ chế tham gia 

Như đã trình bày trong những phần trên, tuỳ thuộc mục tiêu, thiết kế của từng dự án mà cộng đồng có thể tham gia vào rất nhiều khâu của quá trình đầu tư phát triển nông thôn như đánh giá nhu cầu, xác định ưu tiên đầu tư, lập kế hoạch, thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển, tổ chức hưởng lợi từ các nỗ lực phát triển. Để quản lý và thực hiện các dự án ở địa phương, các dự án đều thành lập các ban quản lý và giám sát thực hiện dự án ở cấp cơ sở và các tổ chức tự quản của người dân. Cộng đồng dân cư cử đại diện của mình vào các tổ chức này để thực hiện vai trò quản lý đầu tư phát triển. 

Trong các dự án được khảo sát, cộng đồng tham gia quản lý đầu tư phát triển thông qua những cơ chế chủ yếu sau: 

· Ban phát triển xã (trong các mô hình của IFAD)

· Ban phát triển thôn bản (trong các mô hình của IFAD, AAV)

· Ban Giám sát xã (trong tất cả các dự án)

· Ban chỉ đạo/ban quản lý dự án xã (trong các mô hình của CBRIP, ADB, WV)

· Ban quản lý công trình (trong mô hình của IFAD)

· Ban Thi công (trong mô hình của IFAD)

· Tổ/nhóm dùng nước (trong mô hình cộng đồng quản lý thuỷ nông)

· HTX điện, nước (trong mô hình cấp nước sinh hoạt tại Phú Thọ)

· Nhóm tín dụng tiết kiệm (trong các mô hình của NGO, ADB).

Thông qua các cơ chế này cộng đồng bày tỏ quan điểm của mình hoặc đưa ra những quyết định về việc sử dụng vốn đầu tư cho những nhu cầu cấp bách nhất, giám sát việc sử dụng vốn, tổ chức khai thác sử dụng công trình và kết quả đầu tư, duy tu và bảo dưỡng công trình để sử dụng lâu dài, tổ chức sử dụng vốn tín dụng trên cơ sở bền vững, v.v.

4.3 Yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của cộng đồng trong quản lý đầu tư PTNT

4.3.1 Năng lực của các tổ chức cộng đồng 

Năng lực của các tổ chức cộng đồng còn rất hạn chế. Các chương trình dự án thường được tập trung đầu tư ở các xã nghèo vùng sâu, xa, nơi dân trí thấp, rất khó kiếm được cán bộ xã và thôn có trình độ. Đa phần cán bộ xã ở những vùng này có trình độ cấp 2. Năng lực của kế toán xã yếu. Phần lớn kế toán xã có trình độ sơ cấp kế toán trong khi đó công việc hàng ngày cũng đã đủ bận, lại thêm nhiều chương trình, dự án. Mỗi dự án lại có cơ chế quản lý tài chính riêng nên khó nhớ. Cán bộ Ban Dân tộc Quảng Nam khẳng định rằng có tới 95% kế toán xã không đáp ứng được yêu cầu mở sổ theo dõi chi tiêu. Cán bộ tỉnh và huyện ở Thanh Hoá cũng có chung nhận định với cán bộ của Quảng Nam. Cán bộ huyện Như Xuân - Thanh Hoá còn tiết lộ rằng trong giai đoạn tới họ sẽ xem xét rút bớt một số xã yếu không đủ năng lực ra khỏi diện làm chủ đầu tư trong CT 135. Thực tế cho thấy những nơi có trình độ dân trí cao thì mức độ tham gia của cộng đồng cũng nhiều hơn (Hà Tĩnh, Phú Thọ).

Để giải quyết vấn đề năng lực hạn chế của cộng đồng, việc tập huấn tăng cường năng lực được đặt ra trong tất cả các chương trình dự án phát triển nhưng mức độ khác nhau. Dự án của các tổ chức NGO nhỏ nhưng mức độ đầu tư cho tăng cường năng lực lại cao nhất, thường chiếm trên một nửa tổng vốn đầu tư. HTCS chỉ chiếm khoảng 30-40%, chủ yếu là HTCS nhỏ phục vụ sản xuất và đời sống. Các chương trình tập huấn cũng dựa trên kết quả xác định vấn đề khó khăn và biện pháp giải quyết nên thiết thực và hữu hiệu. Cán bộ địa phương thường phàn nàn rằng dự án của NGO tập trung quá nhiều vào tập huấn, rằng nếu dành nhiều vốn hơn cho HTCS thì sẽ tốt hơn, tuy nhiên hầu hết trong số họ đều khẳng định rằng các khoá đào tạo của NGO rất có hiệu quả. Người dân cũng đánh giá cao các khoá tập huấn của NGO và cho rằng cần phải tăng cường tập huấn để họ có thể tham gia quản lý hữu hiệu các dự án đầu tư trên địa bàn. Trong số những người trả lời phỏng vấn có tới 62% cho rằng để thu hút được cộng đồng tham gia quản lý các dự án phát triển tích cực hơn cần tập huấn tăng cường nhận thức và nâng cao năng lực cho cộng đồng. Phân theo đối tượng trả lời thì có tới 72% số cán bộ các cấp cho rằng cần phải tập huấn tăng cường năng lực cho cộng đồng trong khi đó chỉ có 43% người dân thấy được tầm quan trọng của việc này. Tính hiệu quả của công tác đào tạo của NGO thể hiện rõ ở khả năng của cán bộ thôn, xã tổ chức các cuộc họp thôn, thực hiện các hoạt động dự án, còn người dân biết bày tỏ ý kiến và đề đạt nguyện vọng. Sự khác biệt này có thể thấy rõ trước và sau khi có dự án, đặc biệt đối với các cộng đồng người dân tộc thiểu số. 

Các dự án vốn vay, đặc biệt dự án của IFAD cũng dành ưu tiên đáng kể cho tập huấn tăng cường năng lực. Các khoá tập huấn của những dự án này cũng chú ý tới những nội dung thiết thực phục vụ cho hoạt động của dự án như các kỹ năng quản lý dự án, lập báo cáo đầu tư, tổ chức mua sắm đấu thầu, kỹ năng tổ chức họp thôn, thu hút sự tham gia của cộng đồng, xây dựng kế hoạch phát triển thôn bản, kỹ năng giám sát hoạt động dự án, v.v. Ngược lại công tác đào tạo của CT 135 chủ yếu tập trung vào việc phổ biến các nghị định, chủ trương chính sách của nhà nước, chứ chưa nhằm cải thiện những kỹ năng cần thiết để thực hiện dự án nêu trên. Việc tập huấn thường diễn ra trong các hội trường lớn ở tỉnh hoặc huyện. Lớp học rất đông, lên tới cả trăm người nên không đảm bảo chất lượng.

Bên cạnh tăng cường năng lực cho cán bộ xã, thôn và cộng đồng, các dự án, đặc biệt dự án vốn vay còn sử dụng một biện pháp hết sức hữu hiệu nữa đó là tuyển và đào tạo cán bộ hỗ trợ cộng đồng (CF) để giúp các xã và cộng đồng thực hiện quyền làm chủ đầu tư. Các CF đã chứng tỏ vai trò quan trọng của mình, tuy nhiên thực tế cho thấy sau khi dự án kết thúc chưa nơi nào có kế hoạch tiếp tục sử dụng nguồn nhân lực quí báu này. Đây quả là một sự lãng phí cần được lưu ý khi thiết kế những dự án đầu tư tiếp theo trong tương lai.

4.3.2 Sự hỗ trợ và thiện chí phân cấp của các cấp quản lý 

Trong nhiều trường hợp, sự hỗ trợ của các cấp quản lý, đặc biệt là trong việc làm thủ tục lập báo cáo đầu tư, hồ sơ thiết kế dự toán và thủ tục thanh quyết toán đối với cộng đồng hết sức quan trọng. Không có sự hỗ trợ này cộng đồng khó có thể tham gia thi công công trình được. Sự hỗ trợ của các cấp quản lý còn được thể hiện ở công tác tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng. Một yếu tố hết sức quan trọng nữa là thiện chí của các cấp lãnh đạo trong việc phân cấp cho cộng đồng. Nếu không có thiện chí họ có thể viện cớ cộng đồng không đủ năng lực để trì hoãn phân cấp, nhưng nếu có thiện chí, họ có thể hỗ trợ để cộng đồng thử nghiệm, vừa học vừa làm. Thực tế cho thấy trong CT 135 các huyện vẫn hết sức dè dặt trong việc phân cấp phần vì ngại trách nhiệm, phần vì vẫn muốn nắm quyền quản lý. Trong số các cán bộ trả lời phỏng vấn có tới 80% cho rằng cần tăng cường phân cấp quản lý, thế nhưng đến cuối giai đoạn 1 mới chỉ có 18% số xã tham gia CT 135 được giao làm chủ đầu tư. Tỷ lệ công trình được giao cho cộng đồng tự thực hiện còn thấp hơn nhiều. Tỷ lệ này trong các dự án vốn vay cũng chỉ chiếm khoảng 10% giá trị của tất cả các công trình cấp xã hoặc của Quĩ phát triển xã. 

4.3.3 Sự hỗ trợ của nhà nước

Sự hỗ trợ của nhà nước là cần thiết, nhất là đối với những cộng đồng nghèo. Ngay cả với những cộng đồng không nghèo thì cũng cần có chút ít xúc tác để kích thích cộng đồng tham gia. Điều này thấy rõ ở Ninh Thuận, nơi trước khi dự án bắt đầu chỉ có khoảng 10% số gia đình có nhà vệ sinh. Một số hộ hoàn toàn không nghèo, nhưng cũng không hề có ý định xây nhà vệ sinh. Dự án đã tổ chức các lớp giáo dục hành động để khơi dậy tinh thần thi đua trong cộng đồng, tuy vậy chỉ khi dự án hỗ trợ 300.000 đồng/hộ (15-30% giá trị công trình) thì các hộ mới thực sự hưởng ứng.
Mức hỗ trợ đôi khi cũng là rào cản sự tham gia. Đối với kênh mương nội đồng nhân dân xã Hương Nén, Tam Nông, Phú Thọ cho rằng mức hỗ trợ 30 triệu đồng/km (bằng xi măng) là quá thấp, chỉ chiếm khoảng 30% chi phí và rằng trong khi thu nhập từ nông nghiệp thấp và bấp bênh việc bỏ ra hàng triệu đồng để kiên cố hoá kênh mương trở nên không thiết thực, nên các khu không nhận làm. Chính vì vậy sau 5 năm cả xã mới chỉ thực hiện KCH được 4/12 km kênh mương. Tuy nhiên nếu so với mức hỗ trợ để xây nhà văn hoá thôn thì hỗ trợ để KCH kênh mương chưa phải là thấp nhất. Điều này cho thấy vấn đề không hẳn là ở mức hỗ trợ. Yếu tố có ảnh hưởng lớn hơn có lẽ phải là khả năng đáp ứng nhu cầu cấp bách của cộng đồng trong một khu dân cư và tính chất cộng đồng của công trình. Trong khi đường GTNT, kênh mương nội thôn, nhà văn hoá thôn đã huy động được sự tham gia tích cực của các cộng đồng vì nó đáp ứng nhu cầu cấp bách và thiết thực của cộng đồng (tăng cường khả năng tiếp cận, khả năng lưu thông hàng hoá, mở rộng diện tích, tăng năng suất cây trồng, làm nơi vui chơi của trẻ em, câu lạc bộ tiền hôn nhân, nơi sinh hoạt cộng đồng) thì KCH kênh mương liên thôn với mức hỗ trợ thấp lại không mấy hấp dẫn cộng đồng. Điều này hàm ý rằng cần phải tuỳ từng đối tượng mà có mức hỗ trợ cho phù hợp.

4.3.4 Tính công khai, minh bạch 

Nếu mọi thông tin về chương trình, dự án như mức vốn đầu tư, mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ, cơ chế hỗ trợ, thủ tục mua sắm, đấu thầu, v.v. được công khai đầy đủ tới dân, làm dân hiểu được khoản đầu tư là của dân và do dân thì người dân sẽ tự nguyện tham gia mà không cần phải trả thù lao, như trong trường hợp dự án làm đường GTNT có sự tham gia, dự án của PLAN, AAV. Ngược lại, việc phổ biến thông tin không đầy đủ, không rõ ràng hay chỉ mang tính hình thức chắc chắn là yếu tố cản trở sự tham gia của người dân. Tại các cuộc thảo luận được tổ chức ở 4 tỉnh, đại diện của một số cộng đồng dân cư rất bức xúc về việc thông tin về một số dự án chỉ được phổ biến cho họ một cách hình thức.

Thực tiễn cho thấy có những dự án rất thành công nhờ cơ chế tài chính đơn giản, rõ ràng và sự minh bạch trong việc cung cấp thông tin, quản lý công việc của dự án. Cuộc phỏng vấn trực tiếp một số nhóm người dân ở xã Hương Nén, Phú Thọ cho thấy những người dân này vẫn còn rất hào hứng khi nói về việc họ bàn bạc, quyết định làm đường như thế nào. Ngược lại, người dân và đại diện của chính quyền xã cảm thấy nản chí khi nói về những sự không minh bạch trong việc lựa chọn nhà thầu, giám sát chất lượng công trình (Chương trình phát triển kinh tế vùng ở xã Tiên lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam).

4.3.5 Môi trường thể chế 

Các mô hình phân cấp quản lý nêu trên được thử nghiệm trong một môi trường thể chế thuận lợi khi đã có Nghị định số 29/1998 NĐ-CP của Chính phủ năm 1998 về dân chủ ở cơ sở, theo đó nguyên tắc chung là dân chủ trực tiếp ở cơ sở phải được thực hiện để nhân dân địa phương có cơ hội được bàn bạc, quyết định những vấn đề hay công việc lớn gắn liền với các mối quan tâm của mình. Nghị định 29 qui định các thông tin mà chính quyền địa phương phải cung cấp cho người dân, những vấn đề nhân dân địa phương kiến nghị và quyết định trực tiếp, những vấn đề phải lấy ý kiến của nhân dân địa phương, những việc kiểm tra, giám sát do dân thực hiện. Tuy nhiên, hạn chế của Nghị định số 29 của Chính phủ năm 1998 về dân chủ ở cơ sở là nghị định này chủ yếu áp dụng cho cấp xã và huyện, nơi mà nhiều chính sách và dự án được các cấp chính quyền cao hơn (huyện, tỉnh) phê duyệt. 

Nghị định 79/2003/NĐ-CP ngày 7 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ về dân chủ cơ sở, quy định thanh tra nhân dân nhằm phát huy vai trò của cộng đồng trong việc ra quyết định tại địa phương, đặc biệt trong việc lập kế hoạch và giám sát chi tiêu, theo đó các xã phải niêm yết công khai kế hoạch và quyết toán ngân sách lên bảng tin, trao đổi về ngân sách và báo cáo ngân sách lên Hội đồng nhân dân xã và phát lên đài truyền thanh. Nghị định dân chủ cơ sở là công cụ pháp lý làm cho các ưu tiên của cộng đồng được trình bày trước các nhà hoạch định chính sách địa phương để đưa vào kế hoạch. Nghị định 79 tăng cường vai trò của cấp xã phường trong việc sử dụng nguyên tắc dân chủ trong ra quyết định. 
Nghị định 24/1999/NĐ-CP ban hành tháng tư năm 1999 qui định việc huy động, quản lý và sử dụng đóng góp của nhân dân để xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn ở xã và thị trấn. Nghị định qui định vai trò của trung ương và trách nhiệm của UBND xã gồm huy động và sử dụng đóng góp của người sử dụng dựa trên phê chuẩn của UBND xã. Sau khi dự án được duyệt UBND xã chuẩn bị kế hoạch quản lý và sử dụng vốn cho công trình hạ tầng và thành lập Ban giám sát thực hiện và giám sát tài chính. 

Bên cạnh các qui định chung về đóng góp của cộng đồng để xây dựng HTCS tỉnh Thanh Hoá còn có Quyết định 3063 qui định về mức tiết kiệm của các chương trình, dự án, theo đó từ năm 2000 đến nay các công trình giao thông phải tiết kiệm 5%, điện 4%, trường trạm 3%. Từ 2003 tỉnh Thanh Hoá còn có thêm 1 qui định nữa là dân phải đóng góp 5% tổng vốn đầu tư. Những nghị định và quyết định này của trung ương và địa phương trong nhiều trường hợp góp phần tạo thêm gánh nặng đóng góp cho người nghèo, mặt khác có thể ảnh hưởng xấu đến chất lượng công trình.

Ngày 18/4/2005 Thủ tướng chính phủ ra quyết định số 80/2005/QĐ-TTg về việc ban hành qui chế giám sát đầu tư của cộng đồng (Phát triển cộng đồng, 2006, 5:22) với mục tiêu đảm bảo hoạt động đầu tư phù hợp với các qui hoạch được duyệt; phát hiện, ngăn chặn để xử lý kịp thời các hoạt động đầu tư không đúng qui hoạch, các việc làm gây lãng phí, thất thoát vốn và tài sản nhà nước, xâm hại lợi ích cộng đồng. Công dân sinh sống trên địa bàn xã giám sát các dự án đầu tư trên địa bàn xã thông qua Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Tuy nhiên tác động của quyết định này phụ thuộc vào năng lực của cán bộ và việc tăng cường thể chế ở cấp xã. Mặt trận tổ quốc có vai trò chủ chốt trong việc thành lập và giám sát hoạt động của Ban giám sát cộng đồng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tính độc lập với các thể chế nhà nước. Mặt trận tổ quốc là cơ quan đoàn thể nằm dưới sự chỉ đạo của Đảng. Hiện tại bộ máy Đảng ở hầu hết các xã có ảnh hưởng quyết định đến các quyết định đầu tư trong khi đó năng lực của Hội đồng nhân dân và Ban Giám sát thấp. Các tổ chức này chưa thực hiện được tốt chức năng là đại diện của dân - phần quan trọng trong nhiệm vụ của họ. 

Các văn bản thông tư, hướng dẫn của Trung ương như Thông tư 416/1999/TTLT; Thông tư 666/2001/TTLT, về hướng dẫn quản lý đầu tư và xây dựng công trình hạ tầng, làm nền tảng cho cơ chế quản lý CT135. Quyết định 122/2003/QĐ- TTg ngày 12/6/2003 về Chương trình hành động của Chính phủ và Chỉ thị số 16/2003/CT - TTg ngày 18/6/2003 về tăng cường quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 135 của Thủ tướng Chính phủ cũng góp phần thúc đẩy sự tham gia quản lý đầu tư của cộng đồng.

Ngày 10/03/1999 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 42/1999/QĐ-TTg, về việc tăng cường cán bộ về cơ sở các tỉnh. Thực hiện Quyết định này các tỉnh đã tổ chức đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện xuống các xã ĐBKK giúp các xã phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Việc này đã góp phần tháo gỡ bớt khó khăn liên quan đến năng lực hạn chế của cán bộ xã ở vùng sâu, xa.

Ban chấp hành trung ương Đảng đã thông qua một nghị quyết chống tham nhũng có hiệu lực từ tháng 12/2003. Nghị quyết này góp phần làm tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trước cộng đồng. Để tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình ở cấp tỉnh, trung ương đã ban hành qui chế "một cửa" năm 2003 về đơn giản hoá thủ tục hành chính. Mục tiêu của cuộc cải cách  nhằm giảm bớt thủ tục quá phức tạp ở địa phương. Tuy nhiên, cuộc cải cách chưa được thực hiện ở tất cả các tỉnh trong cả nước, và nhiều người dân vẫn chưa hiểu pháp luật hoặc vẫn chưa biết cách tiếp cận cán bộ địa phương. Thêm vào đó, nhiều thủ tục vẫn do cấp huyện quản lý.

Theo Quyết định số 138/2000/QĐ-TTg, ngày 19/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ, dự án hỗ trợ dân tộc ĐBKK đã được chuyển thành chính sách hỗ trợ dân tộc ĐBKK với mục tiêu chủ yếu là: Thực hiện xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế hộ gia đình, hướng dẫn phát triển sản xuất hàng hoá, nâng cao dân trí, bảo tồn phát huy bản sắc dân tộc, thúc đẩy giao lưu văn hoá trong vùng, giúp đồng bào sớm hoà nhập với cộng đồng các dân tộc trong vùng.

Một số văn bản pháp lý khác gần đây cũng tăng cường vai trò và trách nhiệm của cán bộ tỉnh trong nhiều lĩnh vực. Đó là Nghị định 33 và thông tư 2215 của Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành tháng tư năm 2004 về xây dựng kế hoạch phát triển KTXH có tính đến chiến lược tăng trưởng và giảm nghèo toàn diện. Mục tiêu của nó là áp dụng cách tiếp cận tổng hợp trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đảm bảo chính sách vì người nghèo vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững đồng thời đảm bảo phát triển và công bằng xã hội. 

Luật ngân sách sửa đổi hiệu lực từ tháng 1 năm 2004 đơn giản hoá nhưng tăng cường phân công trách nhiệm giữa trung ương và địa phương. Theo luật sửa đổi này UBND tỉnh thông qua ngân sách tỉnh và các đơn vị trực thuộc. Trước kia Quốc hội thông qua ngân sách tỉnh. Khoản thu vượt mức tỉnh được giữ lại một phần. Luật tạo cho tỉnh có nhiều quyền hơn trong việc đưa ra ưu tiên đầu tư ở địa phương, quyết định và phân vốn cho các ngành để thực hiện quyết định đầu tư và chuyển vốn cho các cấp địa phương. 

Tháng sáu năm 2004 Thủ tướng ban hành nghị định số 8/NĐ-CP về cải cách quản lý nhà nước giữa trung ương và cấp tỉnh nhằm qui định rõ vai trò, trách nhiệm giữa trung ương và tỉnh và tăng cường phối hợp giữa các cấp. Nghị định ưu tiên cải cách quản lý ngân sách, đất và tài nguyên thiên nhiên, quản lý doanh nghiệp nhà nước và dịch vụ công.  

Nghị định 52/1999/NĐ-CP, ban hành năm 1999 và sửa đổi năm 2003 với nghị định 07/2003/NĐ-CP về quản lý đầu tư và xây dựng. Mục tiêu của nghị định này là nhằm hoàn thiện phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng. UBND tỉnh có thể uỷ quyền cho huyện xem xét và quyết định các hạng mục đầu tư dưới 3 tỷ đồng. UBND huyện có thể uỷ quyền cho UBND xã quyết định và quản lý thực hiện những dự án có giá trị dưới 1 tỷ. Gần đây Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 thay thế nghị định 52/1999 và nghị định 07/2003 NĐ-CP, theo đó UBND tỉnh có thể uỷ quyền cho UBND huyện quyết định bất kỳ khoản đầu tư nào có giá trị dưới 5 tỷ và UBND huyện có thể uỷ quyền cho UBND xã quyết định những khoản đầu tư không quá 3 tỷ đồng. Việc này phản ánh mức độ trao quyền mạnh hơn cho cấp dưới quyết định và quản lý đầu tư, nhưng quyền này không tự động và do UBND tỉnh xem xét. 

Quyết định 62 năm 2004 tạo điều kiện cho hộ tiếp cận tín dụng từ ngân hàng Chính sách xã hội, đồng thời các tổ chức hợp tác (corporate bodies) và các doanh nghiệp thực hiện cung cấp nước cho nông thôn (RWSS) có thể vay từ Quĩ hỗ trợ phát triển theo qui định của chính phủ về tín dụng đầu tư và phát triển. Hạn mức tín dụng cho 1 hộ là 8 triệu đồng. Hoạt động này được thí điểm ở 10 tỉnh. Tác động rõ rệt của luật này là HTX có thể tiếp cận tín dụng. Quyết định 134 khuyến khích hỗ trợ người dân tộc thiểu số theo đó mỗi hộ dân tộc được hỗ trợ 300.000 đồng hoặc 0,5 tấn xi măng để tiếp cận nước sạch và vệ sinh. Trung ương sẽ hỗ trợ các thôn bản dân tộc 50-100% chi phí xây dựng công trình cấp nước qui mô nhỏ, hoặc hệ thống ống dẫn nước. 

Mặc dù có nghị định về dân chủ cơ sở, về phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng nhưng do không có chế tài bắt buộc nên kết quả còn hạn chế.
Cơ chế chính sách hiện tại còn nhiều điểm bất cập, chưa hướng tới phân cấp 

Qui trình giải ngân vốn của nhà nước hết sức phức tạp, phải tuân theo thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản. Các cuộc thảo luận tại xã chỉ ra rằng thủ tục quyết toán công trình phải qua nhiều công đoạn với 27 loại hồ sơ. Theo thông tư số 45 năm 2004 của Bộ Tài chính, báo cáo đầu tư và dự toán đều do huyện duyệt. Theo Nghị định 16/2005/NĐ-CP, xã được phân cấp làm chủ đầu tư công trình tới 3 tỷ đồng nhưng thực tế năng lực cán bộ xã không theo kịp yêu cầu. Cũng theo Nghị định này, huyện duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, xã với tư cách là chủ dự án phải phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán. Xã không có bộ máy giúp việc nên không phê duyệt được. Bản thân cán bộ xã khi được hỏi có dám nhận những dự án tới 3 tỷ không cũng đã lắc đầu. Phần lớn các cán bộ xã trả lời phỏng vấn đều khẳng định có thể làm chủ các dự án tới 1 tỷ đồng nếu được tập huấn tăng cường năng lực và được làm thử.

Thủ tục XDCB quá rườm rà. Mặc dù công trình do dân tự góp tiền để làm những vẫn phải qua nhiều phòng, ban: trước hết phải qua Phòng xây dựng xin phép, sau đó Phòng Tài chính kiểm tra xem vốn thu đến đâu, có đủ vốn không, nếu đủ Phòng Tài chính sẽ trình UBND huyện. Nếu UBND huyện nhất trí cho làm thì xã phải giúp cộng đồng lập dự toán thiết kế trình Phòng Hạ tầng kinh tế thẩm định, sau đó huyện ra quyết định thành lập Ban Quản lý, kiểm tra xem đơn vị thi công có đủ khả năng hay không, sau đó huyện ra quyết định phê duyệt. Xã làm tờ trình xin phê duyệt Ban Quản lý công trình. Huyện phê duyệt Ban Quản lý công trình. Từ khi thu được tiền của dân đến khi xây dựng phải mất vài tháng.
Trong khi đó, thủ tục XDCB của PLAN đơn giản nhưng chặt chẽ, nghiệm thu từng phần, giải ngân từng bước hết sức nhanh gọn. Plan lại rất chú trọng đến tập huấn nên cộng đồng hoàn toàn có thể làm chủ đầu tư và tự thi công công trình sau 1-2 lần làm thử nghiệm. Thủ tục của AAV lại còn đơn giản hơn. Chỉ cần có thiết kế dự toán và hợp đồng thi công là đủ. Khi thi công có giám sát của cộng đồng. Dự án thuê giám sát kỹ thuật độc lập. Cộng đồng được ứng trước một phần, khi nghiệm thu nếu đảm bảo chất lượng thì được thanh toán ngay. Đối với vốn vay nước ngoài thủ tục cũng vẫn còn phức tạp mặc dù đã được đơn giản hoá đi nhiều. Điều khó khăn cơ bản là sự hài hoà thủ tục giữa chính phủ và các nhà tài trợ. Theo công văn số 1069 của BQLDATƯ ngày 13/10/2004 về thời gian tối đa cho phép để thực hiện tiểu dự án xã trong dự án CBRIP: đề xuất đầu tư 6-8 ngày; chuẩn bị đầu tư và tạm ứng vốn: 27-32 ngày; đấu thầu: 35 ngày chưa kể ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần. Như vậy từ khi cộng đồng họp đưa ra đề xuất đến khi công trình có thể được thi công phải mất ít nhất 3,5 tháng, đó là chưa kể thời gian phải làm lại thủ tục.

Đối với hoạt động mang tính phi công trình như khuyến nông thủ tục thanh quyết toán cũng còn nhiều bất cập. Cán bộ xã Hương Nén huyện Tam Nông - Phú Thọ cho biết để quyết toán được 10 triệu đồng thì họ phải nộp hàng xấp chứng từ và phải mất vài tháng mới lấy được tiền. 

Đối với hoạt động tín dụng trong nông thôn cũng còn nhiều điểm bất cập. Tín dụng nội bộ HTX đã hoạt động từ lâu nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho xã viên HTX. Thông tư 06  ra đời tưởng như sẽ tạo ra hành lang pháp lý cho hoạt động này phát triển tuy nhiên những qui định bất hợp lý trong đó đã là rào cản đối với nhiều HTX theo đó phần lớn số HTX hiện đang có hoạt động tín dụng nội bộ sẽ không đủ điều kiện cung ứng dịch vụ TDNB và phải đóng cửa.

Định mức chi tiêu thấp, chưa phù hợp thực tế, gây khó khăn cho công tác quản lý. Quyết định mới ban hành số 10/2005/QD-BXD ngày 5/4/2005 của Bộ Xây dựng đã sửa đổi định mức chi tiêu đối với chi phí quản lý của dự án đầu tư vào công trình xây dựng, tuy nhiên định mức chi cho việc thiết kế Công trình CSHT chưa tính đến một cách hợp lý yếu tố thời gian đi lại để tư vấn thiết kế làm việc hiệu quả tại vùng sâu vùng xa. 

4.4 Tác động của sự tham gia của cộng đồng tới chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư

Sẽ khó có thể so sánh chất lượng thi công công trình của các chương trình, dự án với nhau vì chúng sẽ khập khiễng, tuy nhiên, một điều rõ ràng rằng các công trình do cộng đồng tự làm có chất lượng rất tốt, phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng nhu cầu cấp thiết của cộng đồng. Các con đường do cộng đồng tự làm tại Hương Nén, huyện Tam Nông - Phú Thọ sau 6 năm xây dựng nay chưa hề có dấu hiệu xuống cấp. Nhà văn hoá Khu 8 của xã Hương Nén được xây dựng với chỉ 117 triệu đồng, trong đó chỉ có 15 triệu đồng được chi từ ngân sách nhà nước mà khang trang và chất lượng hơn hẳn nhà văn hoá ở thôn Đông Xuân, xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân - Thanh Hoá. Tuyến kênh của Đập Cây bưởi cũng ở thôn này khi chưa kiên cố hoá thì còn có nước, sau khi kiên cố hoá mặt kênh thấp hơn ruộng nên nước được chảy từ ruộng vào "tưới" cho kênh. Kênh mương ở xã Hương Nén, Tam Nông - Phú Thọ vừa xây xong đã đổ ngay trong khi thử tải. Cũng công trình kênh mương tương tự do cộng đồng tại Hà Tĩnh làm thì chất lượng khác hẳn và giá cũng thấp hơn nhiều. Bể nước sinh hoạt ở Hà Giang ban đầu do nhà nước làm thì rạn, nứt, hiệu quả thấp sau khi rút kinh nghiệm nhà nước chỉ cấp xi măng để hộ tự làm thì hiệu quả hơn hẳn. Trường học ở làng Lườn, xã Bình Lương huyện Như Xuân xây xong không sử dụng đã hơn 2 năm. Nếu khoản đầu tư này do dân quyết định họ sẽ không sử dụng lãng phí như vậy.

Kết quả điều tra sử dụng bảng hỏi cho thấy 100% số ý kiến trả lời cho rằng cùng công trình như nhau nếu để cộng đồng làm thì giá rẻ hơn hẳn và chất lượng thì không thua kém nếu không nói là cao hơn.

Tại các điểm khảo sát cộng đồng đã sử dụng thang điểm từ 1 đến 10 để đánh giá một số dự án thông qua nhiều chỉ tiêu họ cho là quan trọng như trong bảng dưới đây. Dự án nào càng đáp ứng nhu cầu thiết thực của cộng đồng càng được cao điểm. Tương tự nếu dự án mang lại nhiều việc làm cho cộng đồng, có chi phí rẻ, chất lượng tốt, có nhiều người được hưởng lợi, mức độ minh bạch về tài chính cao sẽ được điểm cao nhất. Theo cách đánh giá này dự án cộng đồng làm đường GTNT có tổng điểm cao nhất, tiếp theo là dự án xây dựng HTCS của IFAD, nhà văn hoá và kênh mương do cộng đồng tự làm. Thấp hơn cả là dự án kênh mương do tỉnh, huyện làm. Lý do chủ yếu là vì chất lượng công trình kém, tài chính không minh bạch và chi phí cao.

Bảng 3. Đánh giá của cộng đồng về một số dự án HTCS (thấp nhất: 1, cao nhất: 10)

	Dự án
	Đáp ứng nhu cầu CĐ
	Tạo việc làm, tăng thu nhập
	Chi phí
	Số người hưởng lợi
	Tài chính công khai,  minh bạch
	Chất lượng CT
	Tổng điểm

	Đường GTNT (CĐ làm)
	10
	5
	10
	10
	10
	10
	55

	Nhà VH (CĐ làm)
	10
	-
	10
	10
	10
	10
	50

	Kênh mương (CĐ làm)
	8
	5
	10
	7
	10
	10
	50

	CBRIP
	9
	7
	6
	8
	7
	7
	44

	PLAN
	10
	8
	9
	9
	8
	8
	52

	WV
	6
	6
	5
	6
	5
	5
	33

	ADB
	8
	6
	6
	6
	5
	6
	37

	KCHKM (tØnh/huyÖn làm)
	7
	6
	4
	7
	3
	3
	30

	IFAD
	9
	7
	9
	9
	9
	9
	52

	CT 135
	8
	5
	5
	8
	4
	5
	35


Bảng 4. Quan điểm của cộng đồng về hiệu quả của một số dự án phát triển sản xuất 

	Dự án
	Đáp ứng nhu cầu CĐ
	Tạo việc làm, tăng thu nhập
	Số người hưởng lợi
	Nâng cao năng lực cộng đồng
	Tài chính công khai,  minh bạch
	Tính bền vững
	Tổng điểm

	IFAD
	9
	8
	8
	8
	9
	8
	50

	PLAN
	9
	9
	8
	8
	8
	8
	50

	ILMC
	8
	8
	9
	8
	7
	8
	48

	CT 135 (Bò lai Sind)
	9
	8
	7
	7
	9
	9
	49

	ADB
	9
	8
	8
	8
	6
	6
	45

	AAV
	9
	9
	8
	8
	9
	8
	51

	WV
	8
	6
	5
	7
	5
	5
	36

	Đa dạng hoá nông nghiệp
	10
	10
	7
	8
	9
	10
	54


Bảng 4 cho thấy dự án Đa dạng hoá nông nghiệp ở Huế được đánh giá cao nhất. Tiếp đến là dự án hỗ trợ phát triển sản xuất của AAV, IFAD và PLAN. Dự án bò lai sind sử dụng vốn của CT 135 cũng có tổng điểm khá cao. Thấp nhất là đầu tư hỗ trợ hộ nghèo của WV. Lý do chủ yếu là do số người hưởng lợi ít, chỉ một số hộ nghèo, tài chính không công khai minh bạch, tính bền vững không cao.

Tổng hợp kết quả khả sát PRA cho thấy cộng đồng ở những nơi khác nhau có cách nhìn khác nhau về hiệu quả của các dự án. ở Huế, cộng đồng xếp dự án Đa dạng hoá thu nhập ở vị trí thứ 1 về hiệu quả. Theo họ, dự án này tạo thu nhập ổn định, lâu dài cho nhiều người trong cộng đồng. Tiếp đó là CT 135 vì chương trình này tạo ra CSHT thiết yếu giúp họ kết nối sản xuất với thị trường. Các dự án của NGO ở Huế ngược lại có nguồn tài chính hạn hẹp, thiên về lựa chọn những dự án qui mô nhỏ do trình độ kỹ thuật và năng lực quản lý hạn chế nên tác động không lớn đối với đời sống của cộng đồng. Còn ở Quảng Nam CBRIP được cộng đồng đánh giá cao nhất vì số người được hưởng lợi nhiều, công trình có chất lượng tốt. Tiếp theo là dự án của TNTG có qui mô tương đối lớn, cam kết hỗ trợ lâu dài tại địa phương, tập trung ưu tiên cho đối tượng nghèo. Dự án ADB đầu tư cho những công trình lớn tỉnh làm chủ đầu tư đến nay vẫn còn dây dưa tiền đền bù gây mất lòng tin trong dân nên được cộng đồng xếp hạng cuối. Tại Phú Thọ chương trình GTNT có sự tham gia được đánh giá cao nhất vì số người được hưởng lợi, số người tham gia đóng góp, vì tính công khai dân chủ và vì chất lượng công trình cao, đáp ứng nhu cầu của dân. Xếp cuối cùng ở Phú Thọ là chương trình KCH kênh mương do chất lượng công trình thấp, không hiệu quả, cộng đồng không tham gia quản lý.
Kết quả thảo luận nhóm với các cộng đồng cho thấy ý kiến phản hồi của người dân về chất lượng công trình chưa được thu thập và xử lý thoả đáng. Người dân có kiến nghị về chất lượng công trình nhưng không thấy có giải pháp hữu hiệu từ phía chính quyền.

Phần 5. Kết luận và kiến nghị

5.1 Kết luận

1. Mức độ tham gia của cộng đồng dân cư vào quản lý đầu tư phát triển nông thôn trong các dự án được nghiên cứu là rất khác nhau. Trong chương trình GTNT, KCH kênh mương, xây nhà văn hoá thôn do cộng đồng tự làm cộng đồng tham gia từ khâu đầu đến khâu cuối. Trong các dự án vốn vay và viện trợ không hoàn lại, cộng đồng tham gia vào nhiều khâu quản lý và thực hiện dự án như xác định ưu tiên, lập kế hoạch, thực hiện dự án, đóng góp, giám sát thực hiện, vận hành, duy tu bảo dưỡng và hưởng lợi. Trong CT 135 cộng đồng chủ yếu tham gia khâu đóng góp, giám sát thi công và hưởng lợi. Mức độ tham gia của cộng đồng phụ thuộc vào những yếu tố sau: mức độ đáp ứng nhu cầu của người dân, năng lực của cộng đồng, cơ chế chính sách của dự án, cách thức tổ chức quản lý và hỗ trợ kỹ thuật; thiện chí của cán bộ chính quyền địa phương; sự minh bạch về tài chính.

2. Xét về mức độ tham gia của cộng đồng dân cư vào quản lý đầu tư phát triển nông thôn, trong số các dự án được nghiên cứu, những mô hình trong các dự án sau đây được đánh giá là tốt:

1. Mô hình cộng đồng làm đường giao thông nông thôn, nhà cộng đồng ở Phú Thọ,

2. Cộng đồng tham gia quản lý đầu tư trong Dự án của Plan Interrnational tại Phú Thọ,

3. Mô hình phân cấp quản lý trong các dự án của IFAD,

4. Cộng đồng tham gia quản lý Dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng (CBRIP).

Nguyên nhân chính làm cho các cộng đồng dân cư tham gia tích cực vào việc quản lý đầu tư phát triển nông thôn trong các dự án này là:

· Dự án đáp ứng nhu cầu của cộng đồng dân cư (Đường GTNT, nhà cộng đồng),

· Các dự án này (PLAN, IFAD, CBRIP) chú trọng đến việc khuyến khích và hỗ trợ người dân tích cực tham gia vào việc quản lý đầu tư (chú trọng hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng năng lực và có bố trí nguồn tài chính phù hợp cho việc này), 

· Cơ chế của dự án cho phép người dân chủ động trong việc ra quyết định (PLAN, IFAD),

· Cơ chế hoạt động và tài chính minh bạch, rõ ràng (Đường GTNT, nhà cộng đồng,  PLAN, IFAD),

· Năng lực và tính chuyên nghiệp của cán bộ quản lý và hỗ trợ thực hiện dự án (PLAN). 
Xét về góc độ thu hút sự tham gia của cộng đồng dân cư vào quản lý đầu tư phát triển nông thôn, trong số các dự án được nghiên cứu, những dự án sau đây được đánh giá là hạn chế:

· Chương trình 135,

· Dự án giảm nghèo miền Trung tỉnh Kon Tum,

· Dự án của World Vision tại huyện Tiên Phước, Quảng Nam.

Nguyên nhân chính làm cho mức độ tham gia của các cộng đồng dân cư vào việc quản lý đầu tư phát triển nông thôn còn hạn chế là:

· Chưa chú trọng thoả đáng đến việc khuyến khích và hỗ trợ cộng đồng tham gia vào quản lý đầu tư,

· Không bố trí đủ nguồn lực (nhân lực và tài chính) để thúc đẩy và hỗ trợ cộng đồng dân cư tham gia tích cực vào quản lý đầu tư phát triển (CT 135),

· Cơ chế của dự án phức tạp hoặc không rõ ràng,

· Chính quyền các cấp chưa mạnh dạn trọng việc chuyển giao quyền lực, khuyến khích và hỗ trợ người dân tham gia vào quản lý đầu tư phát triển nông thôn,

· Năng lực và tính chuyên nghiệp của cơ quan quản lý dự án, các tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hạn chế.

3. Sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư vào quản lý đầu tư phát triển nông thôn là một trong những nhân tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của các dự án. Cộng đồng càng tham gia tích cực vào quản lý đầu tư thì dự án càng đáp ứng tốt nhu cầu và huy động được sự đóng góp của dân, các kết quả càng được duy trì và phát triển lâu dài. Ngược lại, cộng đồng dân cư với tư cách là người hưởng lợi của dự án tham gia càng ít vào việc quản lý đầu tư phát triển cũng có nghĩa là dự án không đáp ứng tốt nhu cầu của dân, không huy động được sự tham gia của dân và khó duy trì các kết quả của dự án về dài hạn.

Sự thành công của những dự án lôi cuốn được sự tham gia tích cực của cộng đồng còn biểu hiện ở sự thành công trong xây dựng năng lực cho cộng đồng, cho các tổ chức chính quyền và quần chúng ở địa phương. Chính sự tham gia đầy đủ và tích cực của cộng đồng vào tất cả các khâu của một dự án như đánh giá nhu cầu, lập kế hoạch, thực hiện và giám sát thực hiện là một quá trình mà người dân và chính quyền địa phương, thông qua công việc học hỏi, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm. ở những địa phương mà các dự án này được thực hiện, khi dự án kết thúc có một lực lượng cán bộ nòng cốt được huấn luyện, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn. Họ sẽ là nguồn lực quan trọng cho các địa phương này trong việc tiếp tục thực hiện những nỗ lực phát triển.

Sự thành công của những dự án lôi cuốn được sự tham gia tích cực của cộng đồng chắc chắn có những đóng góp tích cực vào việc thay đổi thực tiễn quản lý ở các địa phương theo hướng phân cấp nhiều hơn, minh bạch hoá, giảm tham nhũng và nhờ đó tăng hiệu quả đầu tư.

4. Mức độ tham gia của các cộng đồng dân cư vào quản lý đầu tư phát triển còn rất hạn chế trong khi tiềm năng có thể tham gia của cộng đồng là rất lớn. Những nhân tố chính cản trở sự tham gia tích cực của cộng đồng vào đầu tư phát triển là: 

· Năng lực của các cộng đồng hạn chế,

· Thiếu hỗ trợ và thiện chí của các cấp quản lý trong việc thúc đẩy phân cấp,

· Thiếu sự hỗ trợ hoặc sự hỗ trợ không thoả đáng của nhà nước, 

· Không công khai, minh bạch trong quản lý dự án,

· Quy chế tài chính của nhà nước còn phức tạp, không thống nhất, chưa thực sự tạo thuận lợi cho việc phân cấp.

5. Phân cấp quản lý là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tham gia của các cộng đồng dân cư vào việc quản lý đầu tư phát triển. Chính phủ Việt Nam đã có chủ trương đẩy mạnh phân cấp. Tuy nhiên, giữa chính sách và thực tế còn nhiều điểm không tương đồng. Chủ trương phân cấp cho xã làm chủ đầu tư tới 3 tỷ đồng là không khả thi trong điều kiện thực tế hiện nay. Quá trình phân cấp còn gặp nhiều rào cản. Những nguyên nhân cản trở quá trình phân cấp được xác định trong nghiên cứu này là năng lực hạn chế của cán bộ xã và thôn, sự chậm trễ trong cải cách các thủ tục hành chính, sự níu kéo về lợi ích của các cơ quan, cá nhân những người làm quản lý và tham nhũng.

Cần khẳng định rằng đẩy mạnh phân cấp, tăng cường dân chủ ở cơ sở là hai yếu tố liên quan chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau. Đẩy mạnh phân cấp, tăng cường dân chủ ở cơ sở là giải pháp quan trọng tạo thuận lợi và thúc đẩy các cộng đồng dân cư tham gia tích cực hơn vào quản lý đầu tư phát triển nông thôn. Điều đó cũng nói lên rằng sự chậm chÔ trong phân cấp, sự thiếu thiện chí của chính quyền các cấp là lý do quan trọng hạn chế sự tham gia của cộng đồng vào quản lý đầu tư phát triển nông thôn.

6. Năng lực quản lý của cộng đồng còn rất hạn chế. Đây thực sự là một khó khăn lớn làm cản trở khả năng tham gia của cộng đồng vào quản lý đầu tư phát triển. Tuy vậy, trong cùng một điều kiện khó khăn như nhau, nhiều dự án, nhiều địa phương vẫn thành công trong việc thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của cộng đồng vào việc quản lý đầu tư phát triển. Thực tiễn thành công ở các dự án làm đường giao thông nông thôn ở Phú Thọ, dự án IFAD, Plan International, CBRIB, dự án DIALOGS ở nhiều địa phương đã chứng minh rằng trong điều kiện rất hạn chế về năng lực, các cộng đồng dân cư ở các địa phương này vẫn có thể tham gia tích cực vào tất cả các khâu của quá trình thiết kế, thực hiện và giám sát các dự án phát triển. Nhờ sự tham gia tích cực của cộng đồng vào quản lý các dự án này đều rất có hiệu quả và các kết quả của dự án được duy trì khi dự án kết thúc.

Việc khảo sát thực tiễn cũng cho thấy, chính thông qua việc tham gia tích cực vào việc quản lý đầu tư phát triển, năng lực quản lý của các cộng đồng dân cư đã được cải thiện đáng kể. Đây là một nhân tố rất quan trọng của phát triển bền vững trong các dự án phát triển nông thôn. 

Nghiên cứu cũng cho phép kết luận rằng trong những dự án mà cộng đồng tham gia tích cực vào quản lý đầu tư, nguồn lực được bố trí cho các hoạt động xây dựng năng lực cộng đồng là phù hợp và được sử dụng tốt. Bố trí nguồn tài chính phải đi liền với việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật có hiệu quả. Những dự án thành công trong việc thu hút sự tham gia của cộng đồng thường có sự hỗ trợ của tổ chức dịch vụ kỹ thuật có tính chuyên nghiệp. Các tổ chức này có cán bộ chuyên nghiệp, có kinh nghiệm, có các công cụ hỗ trợ cộng đồng.

7. Việc xây dựng hay lập kế hoạch phát triển thôn bản có sự tham gia của cộng đồng là yếu tố có tính quyết định đối với việc huy động cộng đồng tham gia vào quản lý đầu tư phát triển. Để có thể tham gia vào quản lý đầu tư phát triển, cộng đồng dân cư phải được tạo điều kiện thuận lợi để biết về dự án và tham gia ngay vào giai đoạn đầu của dự án là đánh giá nhu cầu, xây dựng kế hoạch hoạt động của dự án. 

Nghiên cứu cũng cho thấy hầu hết các dự án làm tốt việc thu hút các cộng đồng tham gia vào quản lý đầu tư là những dự án đã dành nguồn tài chính, nhân lực, thời gian thích đáng cho việc đánh giá nhu cầu, lập kế hoạch hoạt động của dự án. Các dự án do Plan International, IFAD, CIBRIB thực hiện là những minh hoạ rõ ràng nhất cho thực tế này.

Hầu hết những dự án chưa thu hút được sự tham gia của cộng đồng cũng là những dự án chưa dành nguồn tài chính, nhân lực và thời gian thích đáng cho việc đánh gía nhu cầu của người dân, chưa tạo điều kiện thực sự cho cộng đồng dân cư tham gia vào các khâu xây dựng dự án, lập kế hoạch. Hệ quả là trong những trường hợp này, kế hoạch dự án được xây dựng không phản ánh được nhu cầu, nguyện vọng của cộng đồng.

8. Sự tham gia của cộng đồng vào quản lý đầu tư phát triển nông thôn lệ thuộc vào bản thân cộng đồng dân cư ở mỗi địa phương. Trong khi khảo sát nhiều cán bộ của các cơ quan chính quyền các cấp cho rằng người dân ở các địa phương của họ không tích cực, không chịu khó, chỉ trông chờ, ỷ lại vào sự bao cấp của nhà nước. Thoạt nhìn đây là một lý do xác đáng, nhưng việc nghiên cứu sâu hơn lại cho thấy có nhiều lý do làm cho người dân ở các địa phương này thờ ¬ với các công việc của dự án. Có nơi thì đó là cách làm dự án quan liêu, thiếu sâu sát, thiếu minh bạch trong một thời gian dài làm cho người dân thiếu tin tưởng và không còn nhiệt tình. Có nơi thì việc hỗ trợ người dân làm không đầy đủ, cách làm không phù hợp với trình độ và điều kiện của người dân. Có nơi thì tham nhũng của các cơ quan, cán bộ ở địa phương làm mất lòng tin của người dân. Có nơi thì cán bộ tham gia thực hiện dự án không có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong việc hỗ trợ người dân. Có nơi là do dự án yêu cầu người dân đóng góp quá mức.

Vấn đề là ở chỗ những tồn tại của người dân (trình độ thấp, lạc hậu, ỷ lại...) cần phải được đánh giá đúng ngay từ đầu và kế hoạch của dự án phải được thiết kế sao cho có thể giúp các cộng đồng khắc phục được những khó khăn này.

5.2 Kiến nghị

1. Đơn giản hoá các thủ tục quản lý tài chính trong các dự án phát triển nông thôn theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng và chính quyền cơ sở chủ động và có thể tham gia càng nhiều càng tốt vào quản lý đầu tư phát triển nông thôn. 

Việc thành lập các quỹ phát triển xã như đã được thực hiện trong dự án của IFAD, Plan International là một mô hình tích cực, tạo cơ sở cho cộng đồng và chính quyền xã chủ động trong việc quyết định đầu tư, tham gia tích cực vào quản lý đầu tư phát triển ở nông thôn. Các quy định hiện hành của nhà nước liên quan đến trình tự, thủ tục quản lý đầu tư phát triển nông thôn như lập hồ sơ, xem xét phê chuẩn, đấu thầu, giám sát cần tiếp tục được đơn giản hoá và hoàn thiện theo hướng tạo thuận lợi cho chính quyền cơ sở và cộng đồng tham gia vào quản lý đầu tư phát triển. Gắn việc cải thiện các quy chế quản lý dự án phát triển với chống tham nhũng. 

Cần có những nghiên cứu sâu hơn và có chất lượng ở cấp xã, huyện và tỉnh để xác định được các cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc cải tiến các quy định này.

2. Đảm bảo tính dân chủ, minh bạch trong công tác quản lý. Có cơ chế hỗ trợ công khai, minh bạch đến tận người hưởng lợi các chỉ tiêu kỹ thuật và tài chính nhất là khối lượng, đơn giá các công việc mà người dân tham gia. 
3. Tăng cường năng lực cho cộng đồng và chính quyền cơ sở

Cần có chính sách mạnh hơn cho việc tăng cường năng lực cộng đồng và chính quyền cơ sở. Trong khi thiết kế dự án cần bố trí nguồn lực đủ cho việc tăng cường năng lực cộng đồng và chính quyền cơ sở. Việc đánh giá nhu cầu của cộng đồng và chính quyền cơ sở cần được làm tốt ngay trong giai đoạn xây dựng dự án. Đảm bảo năng lực đến đâu phân cấp đến đó. 

Các nội dung tăng cường năng lực cần tập trung vào kỹ năng lập kế hoạch có sự tham gia, kỹ năng quản lý, giám sát dự án, kỹ năng vận hành, duy tu bảo dưỡng công trình HTCS, kỹ năng quản lý tài chính kế toán, đấu thầu và quản lý đấu thầu.

Các hoạt động xây dựng năng lực cho cộng đồng, chính quyền cơ sở cần được thiết kế phù hợp với nhu cầu, đặc điểm và điều kiện cụ thể của các nhóm đối tượng khác nhau (cán bộ lãnh đạo xã, cán bộ chuyên môn, xúc tiến viên, câu lạc bộ sản xuất, nhóm sở thích...).

4. Tăng cường năng lực cho cán bộ trong các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến xây dựng, quản lý và thực hiện các dự án phát triển nông thôn.

Các cán bộ này, tuỳ vào mức độ liên quan đến dự án cần được đào tạo ở những mức độ khác nhau, họ cần có kiến thức, kỹ năng tối thiểu về cộng đồng tham gia vào quản lý đầu tư phát triển nông thôn (mục tiêu, cộng đồng có tham gia vào việc gì, tham gia như thế nào, hỗ trợ cộng đồng như thế nào...), về phân cấp và các thủ tục liên quan đến đầu tư phát triển nông thôn. Các khảo sát thực tiễn trên hiện trường trong nghiên cứu này cho thấy ở nhiều địa phương cán bộ tham gia tổ chức thực hiện dự án nhưng có hiểu biết rất ít về nhũng nội dung nêu trên. 

5. Cần có những chế tài để thực hiện dân chủ ở cơ sở, giúp cho cộng đồng dân cư tham gia đầy đủ vào quản lý đầu tư phát triển nông thôn. Hiện Chính phủ đã có những chính sách khuyến khích người dân thực hiện quyền dân chủ, tham gia vào các công việc phát triển nông thôn. Tuy nhiên, chưa có những quy định cụ thể và chưa có những chế tài có tính bắt buộc.

Theo định hướng này, sự tham gia của cộng đồng vào các khâu lập dự án, xây dựng kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá dự án là tiêu chí bắt buộc để thẩm định và phê duyệt dự án.

Các dự án phát triển nông thôn phải bố trí đủ nguồn tài chính, nhân lực để hỗ trợ cộng đồng dân cư tham gia vào công việc quản lý đầu tư. 

6. Thúc đẩy sự phát triển của các tổ chức cung cấp dịch vụ tại chỗ phục vụ các hoạt động phát triển nông thôn.

Nghiên cứu cho thấy để các cộng đồng có thể tham gia đầy đủ và có hiệu quả vào quản lý đầu tư phát triển nông thôn họ cần được hỗ trợ. Kinh nghiệm của các dự án phát triển nông thôn do các tổ chức quốc tế hỗ trợ được thực hiện trong những năm qua cho thấy hỗ trợ kỹ thuật là một điều kiện quan trọng để giúp các cộng đồng dân cư tham gia đầy đủ và tích cực vào quản lý đầu tư. Mạng lưới các tổ chức cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật do nhà nước tổ chức hiện không đáp ứng được nhu cầu rất lớn của các cộng đồng ở khu vực nông thôn (không đủ người, tiền, kinh nghiệm, ắch tắc về cơ chế hoạt động...). Cần sớm nghiên cứu để có thể có những chính sách đủ mạnh hỗ trợ sự ra đời và phát triển của các tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp ở khu vực tư nhân, đặc biệt là các tổ chức cung cấp dịch vụ ở các địa phương. Các tổ chức dịch vụ này có thể là các doanh nghiệp, HTX, các tổ chức phí chính phủ, các nhóm, tổ của người sản xuất. Chính sách của nhà nước cần hướng vào việc tạo điều kiện thúc đẩy sự ra đời, xây dựng năng lực và những ưu đãi cần thiết khi họ tham gia hỗ trợ cộng đồng dân cư và chính quyền cơ sở ở nông thôn.
PMIC thực hiện PRA (năm 1) và ARP để tập hợp mục tiêu của cộng đồng





PMIC lập ngân sách cho các DAXH trên cơ sở kết quả của ARP 





SRDF-AAC xác nhận các xã đủ tiêu chuẩn





CCC trình báo cáo tiến độ và tài chính lên SRDF-AAC





Chủ đề xuất DA cùng CCC phối hợp thực hiện DA đã được duyệt





SRDF-AAC chuyển tiền vào TK của xã hoặc chủ đề xuất DA 





CCC và chủ đề xuất DA ký HĐ thoả thuận DA với CEA 





SRDF-AAC phê duyệt danh sách các DA Quĩ PTXH xã





Ban Điều phối xã (CCC) thông báo cho các nhóm thôn và xã về tiến độ





Thôn xem xét kết quả kế hoạch ARP để lựa chọn ưu tiên





Xã xem xét kết quả kế hoạch ARP để lựa chọn ưu tiên





Trình đề xuất DA thôn





Trình đề xuất DA xã





Ban Điều phối xã (CCC) lập danh sách các dự án được sơ bộ lựa chọn





CCC tổ chức họp lãnh đạo xã và trưởng thôn để cấp phép cho danh sách các dự án thuộc Quĩ PTXH xã





Quĩ Tài trợ của CIDA chuyển tiền cho cơ quan thực hiện dự án Canada (CEA)





CEA chuyển tiền  tài trợ Quĩ HTPTXH vào tài khoản Ban Thẩm định & Phê duyệt Quĩ





Chuyển tiền vào tài khoản CCC và TK chủ đề xuất DA





Tạm ứng tiền Quĩ cho các nhóm phát triển thôn








Mua sắm vật tư & dịch vụ





Dự án ILMC lập ngân sách hàng năm cho Quĩ HTPTXH





Ban Thẩm định & Phê duyệt Quĩ phê duyệt các dự án của xã





CCC và các nhóm phát triển thôn thực hiện dự án





Ban Điều phối DA xã và Ban Giám sát xã





Nhóm hỗ trợ kỹ thuật huyện (DTSG)





BQLDA tỉnh


(PPMU)





BQLDAT¦ (CPMU)





Tài khoản dự án xã tại NH TM





Tài khoản dự án huyện tại NH TM





Tài khoản đặc biệt của BQLDATƯ
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